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Phần i 
 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế 
 
 
 
(11) 19241 
(21) 1-2006-02017 (51) 7 C07K  16/24, G06F  19/00 
(22) 09.06.2005 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/US2005/020334 09.06.2005 (87) WO2005/121177 22.12.2005 
(30) 60/578,736      09.06.2004 US 

60/578,473      09.06.2004 US 
60/581,375      22.06.2004 US 

Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 10.12.2007 
(71) WYETH   (US) 

Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, U.S.A.  
(72) LIN, Laura, Long  (US), PARRIS, Kevin, D.  (US), TAM, Amy, Sze, Pui  (US), TAN, 

Xiang-Yang  (US), SHANE, Tania  (US), DUMAS, John  (US), WILHELM, James, M.  
(US), STAHL, Mark  (US), MOSYAK, Lidia  (US), HU, Zhixiang  (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kháng thể dạng vi tinh thể kháng intơlơkin-13 

  (57)    Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng IL-13 dạng tinh thể, phức hệ polypeptit IL- 
13/kháng thể kháng IL-13, tinh thể của phức hệ polypeptit IL-13/kháng thể kháng IL-13, 
phức hệ của polypeptit IL-13Rα1/polypeptit IL-13/kháng thể kháng IL-13, tinh thể của 
phức hệ polypeptit IL-13Rα1/polypeptit IL-13/kháng thể kháng IL-13. 
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(11) 19242 
(21) 1-2007-00276 (51) 7 C07H  15/04 
(22) 24.06.2005 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/US2005/022522 24.06.2005 (87) WO2006/016997 16.02.2006 
(30) 10/888,683      08.07.2004  US 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 07.01.2008 
(71) CORIXA CORPORATION   (US) 

1900 9th Avenue, Suite 1100, Seattle, WA 98101, United States of America  
(72) JOHNSON David A.  (US), PERSING David H.  (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất aminoalkyl glucosaminit phosphat và dược phẩm 

chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất aminoalkyl glucosaminit phosphat làm chất phụ trợ và 

tác nhân tác động miễn dịch. Các hợp chất này làm tăng mức độ sản xuất kháng thể ở 
các động vật đã được gây miễn dịch cũng như kích thích sản xuất xytokin và hoạt hoá 
các thể thực bào lớn. Sáng chế còn đề cập đến các dược phẩm chứa hợp chất này và quy 
trình bào chế chúng. 
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(11) 19243 
(21) 1-2007-00322 (51) 7 A61K  39/395 
(22) 04.07.2005 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/IB2005/002096  04.07.2005 (87) WO2006/008639 26.01.2006 
(30) 60/588,721     16.07.2004 US 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 13.02.2007 
(71) PFIZER PRODUCTS INC.    (US) 

Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, USA 
(72) Antonio GUALBERTO  (ES), Bruce David COHEN  (US), Carrie Lynn MELVIN  

(US), Maria Luisa ROBERTS  (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dược phẩm bao gồm kháng thể gắn kết đặc hiệu IGF-1R và tác 

nhân có tác dụng điều trị để điều trị bệnh ác tính không phải 
là bệnh về máu 

  (57)     Sáng chế đề xuất dược phẩm chứa kháng thể gắn kết đặc hiệu IGF-1R, cụ thể là kháng 
thể gắn kết đặc hiệu IGF-1R người, kết hợp với ít nhất một tác nhân có tác dụng điều trị 
khác trong đó dược phẩm này được sử dụng để điều trị các bệnh ác tính không phải là 
bệnh về máu cho bệnh nhân.  
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(11) 19244 
(21) 1-2007-00489 (51) 7 A61K  39/395,  38/17, C07K  19/00, 

A61P  37/00, C12N  5/10,  15/63 
(22) 05.08.2005 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/US2005/027912 05.08.2005 (87) WO2006/135385 21.12.2006 
(30) 60/599,086      05.08.2004 US 

60/639,176      23.12.2004 US 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 22.01.2008 
(71) WYETH   (US) 

Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, U.S.A.  
(72) YOUNG, Deborah, A.  (US), COLLINS, Mary  (US), DUNUSSI-JOANNOPOULOS, 

Kyriaki  (US), O'HARA, Richard, Michael, Jr.  (US), KASAIAN, Marion, T.  (US), 
WHITTERS, Matthew, J.  (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chất đối kháng IL-21/IL-21R 

  (57)     Sáng chế đề cập đến protein dung hợp bao gồm thụ thể intơlơkin-21 và phương pháp sản 
xuất protein dung hợp này. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm dùng để ức chế hoạt 
tính intơlơkin-21 (IL-21)/thụ thể IL-21 (MU-1) bằng cách sử dụng các chất đối kháng 
IL-21 hoặc thụ thể IL-21 (MU-1) bằng cách sử dụng các chất đối kháng IL-21/IL-21R 
có thể được sử dụng để cảm ứng quá trình ức chế miễn dịch in vivo, ví dụ để điều trị, cải 
thiện hoặc phòng ngừa các rối loạn tự miễn hoặc viêm, bao gồm, ví dụ, bệnh viêm ruột 
(IBD), bệnh viêm khớp dạng thấp (RA), bệnh thải loạn mảnh cấy/mảnh ghép, bệnh vảy 
nến, bệnh hen, bệnh xơ hoá và bệnh luput ban đỏ toàn thân (SLE). 
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(11) 19245 
(21) 1-2007-00803 (51) 7 A61K  38/22,  38/27, C07H  21/04, 

C07K  14/575 
(22) 25.10.2005 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/US2005/038431 25.10.2005 (87) WO2006/047535 04.05.2006 
(30) 60/621,960      25.10.2004 US 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 23.04.2008 
(71) CENTOCOR, INC.   (US) 

200 Great Valley Parkway, Malvern, Pennsylvania 19355, United States of America  
(72) Mark CUNNINGHAM  (GB), Vedrana STOJANOVIC-SUSULIC  (US), Karyn 

O'NEIL  (US), Chichi HUANG  (US), Jeffrey LUO  (CN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Polypeptit liên kết với thụ thể melanocortin và dược phẩm 

chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến polypeptit giả kháng thể liên kết với thụ thể melanocortin. Sáng chế 

còn đề cập đến polynucleotit mã hoá polypeptit này, các tế bào chứa các polynucleotit 
này hoặc biểu hiện giả kháng thể và dược phẩm chứa polypeptit này. 
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(11) 19246 
(21) 1-2007-01721 (51) 7 B60Q 1/44 
(22) 27.08.2007 (43) 25.03.2009 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 27.08.2007 
(75) Chou-Pai TSAI  (TW) 

No.31, Lin 8, Guosing Village, Sanjiepu, Shueishang Hsiang, Chiayi Hsien, Taiwan 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Đèn phanh gồm nhiều phần 

  (57)     Sáng chế đề cập đèn phanh gồm nhiều phần với môđun phát hiện được lắp trên phương 
tiện gần bàn đạp phanh, môđun truyền động được nối với môđun phát hiện và các 
môđun đa đèn được điều khiển bởi môđun truyền động. Môđun phát hiện phát hiện ra áp 
lực trên bàn đạp phanh để đưa các tín hiệu đến môđun truyền động. Môđun truyền động 
dựa trên các tín hiệu thu được để khởi động lần lượt một hoặc nhiều môđun đèn. Theo 
đó, những người lái xe khác ở phía sau xe có thể nhận biết rằng phương tiện đó đang 
chuẩn bị phanh.  
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(11) 19247 
(21) 1-2007-01726 (51) 7 C09K  5/04, B01F  3/02 
(22) 28.08.2007 (43) 25.03.2009 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 28.08.2008 
(71) LIE KU PTE LTD  (SG) 

No. 61, Kaki Bukit Avenue 1, Hex 03-43 Shun Li Industrial Park, Singapore 417943 
(72) Leung Loy Shun (SG) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hỗn hợp chất làm lạnh gồm pentafloetan và diflometan 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm làm lạnh được tạo thành từ pentafloetan (R125) với lượng 
nằm trong khoảng từ 2,92 đến 5,42mol và diflometan (R32) với lượng nằm trong 
khoảng từ 11,02 đến 5,93mol. Chế phẩm thuộc nhóm chất làm lạnh HFC thế hệ thứ ba. 
Trong chế phẩm này, nguyên liệu pentafloetan (R125) được sản xuất dựa theo đơn 
patent Trung Quốc số 99104558.0 và diflometan (R32) được sản xuất dựa theo đơn 
patent Trung Quốc số 92102368.5. Sáng chế cũng đề cập đến quy trình sản xuất chế 
phẩm mới có thể được sử dụng làm chất làm lạnh "thường dùng" trong khoảng nhiệt độ 
thấp- trung bình, ở nhiệt độ bay hơi nằm trong khoảng từ -45o đến +10oC, làm chất thay 
thế cho các chất làm lạnh R502 và R22 được sử dụng rộng rãi thường được thừa nhận. 
Giá trị Khả năng làm nghèo tầng ozon của chế phẩm này bằng không (ODP = 0) và chế 
phẩm này không dễ cháy, không độc, và sử dụng an toàn trong các điều kiện vận hành 
thông thường.  
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(11) 19248 
(21) 1-2007-01727 (51) 7 C09K  5/04, B01F  3/02 
(22) 28.08.2007 (43) 25.03.2009 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 28.08.2008 
(71) LIE KU PTE LTD  (SG) 

No. 61, Kaki Bukit Avenue 1, Hex 03-43 Shun Li Industrial Park, Singapore 417943 
(72) Leung Loy Shun (SG) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hỗn hợp chất làm lạnh gồm pentafloetan và trifloetan 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm làm lạnh được tạo thành từ pentafloetan (R125) với lượng 
nằm trong khoảng từ 5,00 đến 3,20mol và trifloetan (R143a) với lượng nằm trong 
khoảng từ 4,76 đến 7,33mol. Chế phẩm thuộc nhóm chất làm lạnh HFC thế hệ thứ ba. 
Trong số những chế phẩm này, nguyên liệu pentafloetan (R125) được sản xuất dựa theo 
đơn patent Trung Quốc số 99104558.0 và trifloetan (R143a) được sản xuất dựa theo các 
đơn patent Trung Quốc số 94101617.X hoặc 94101618.8. Sáng chế cũng đề cập đến quy 
trình sản xuất chế phẩm mới có thể được sử dụng làm chất làm lạnh "thường dùng" trong 
khoảng nhiệt độ thấp-trung bình, ở nhiệt độ bay hơi nằm trong khoảng từ -45o đến 
+10oC, làm chất thay thế cho các chất làm lạnh R502 và R22 được sử dụng rộng rãi 
thường được thừa nhận. Giá trị Khả năng làm nghèo tầng ozon của chế phẩm này bằng 
không (ODP = 0) và chế phẩm này không dễ cháy, không độc, và sử dụng an toàn trong 
các điều kiện vận hành thông thường.  
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(11) 19249 
(21) 1-2007-01728 (51) 7 C09K  5/04, B01F  3/02 
(22) 28.08.2007 (43) 25.03.2009 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 28.08.2008 
(71) LIE KU PTE LTD  (SG) 

No. 61, Kaki Bukit Avenue 1, Hex 03-43 Shun Li Industrial Park, Singapore 417943 
(72) Leung Loy Shun (SG) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hỗn hợp chất làm lạnh gồm pentafloetan, trifloetan và 

tetrafloetan 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm làm lạnh được sản xuất một cách phù hợp từ pentafloetan 

với lượng nằm trong khoảng từ 3,2 đến 4,6mol, trifloetan với lượng nằm trong khoảng từ 
5,0 đến 7,1 mol và tetrafloetan với lượng nằm trong khoảng từ 0,098 đến 0,98mol. Trong 
số những thành phần này, nguyên liệu pentanoetan được sản xuất dựa theo đơn patent 
Trung Quốc số 99104558.0, và 1,1,1 -trifloetan được sản xuất dựa theo các patent Trung 
Quốc số 94101728.1, 94101617.X hoặc 94101618.8. Sáng chế cũng đề cập đến quy 
trình sản xuất chế phẩm mới có thể được sử dụng làm các chất làm lạnh "thông thường" 
trong khoảng nhiệt độ thấp-trung bình, ở nhiệt độ bay hơi nằm trong khoảng từ-45o đến 
+10oC, chế phẩm này là chất thay thế cho các chất làm lạnh R502 và R22 được sử dụng 
rộng rãi thường được thừa nhận. Giá trị Khả năng phá huỷ tầng ozon của chế phẩm này 
bằng không (ODP =0) và chế phẩm này không dễ cháy, không độc, và sử dụng an toàn 
trong các điều kiện hoạt động thông thường.  
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(11) 19250 
(21) 1-2007-01729 (51) 7 C09K  5/04, B01F  3/02 
(22) 28.08.2007 (43) 25.03.2009 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 28.08.2008 
(71) LIE KU PTE LTD  (SG) 

No. 61, Kaki Bukit Avenue 1, Hex 03-43 Shun Li Industrial Park, Singapore 417943 
(72) Leung Loy Shun (SG) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hỗn hợp chất làm lạnh gồm pentafloetan, tetrafloetan và 

diflometan 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm làm lạnh, một loại chất làm lạnh mới, được sản xuất từ 

pentafloetan với lượng nằm trong khoảng từ 1,25 đến 2,92mol tetrafloetan (R134a) với 
lượng nằm trong khoảng từ 3,92 đến 5,88mol và diflometan (R32) với lượng nằm trong 
khoảng từ 2,54 đến 5,93mol. Trong số những thành phần này, nguyên liệu pentafloetan 
(R125) được sản xuất theo quy trình dựa theo đơn patent Trung Quốc số 99104558.0, và 
diflometan (R32) được sản xuất theo quy trình dựa theo đơn patent Trung Quốc số 
92102368.5. Sáng chế cũng đề cập đến quy trình sản xuất chế phẩm mới có thể được sử 
dụng làm chất làm lạnh "thường dùng" trong khoảng nhiệt độ thấp-trung bình, ở nhiệt 
độ bay hơi nằm trong khoảng từ -45o đến +10oC, làm chất thay thế cho các chất làm lạnh 
R502 và R22 được sử dụng rộng rãi thường được thừa nhận. Giá trị Khả năng làm nghèo 
tầng ozon của chế phẩm này bằng không (ODP = 0) và chế phẩm này không dễ cháy, 
không độc, và sử dụng an toàn trong các điều kiện vận hành thông thường.  
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(11) 19251 
(21) 1-2007-01738 (51) 7 F23G 5/00 
(22) 29.08.2007 (43) 25.03.2009 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 29.08.2007 
(71) SUNCUE COMPANY LTD.  (TW) 

No. 396, Min Sheng Road, Wu Feng Hsiang, Taichung Hsien, Taiwan 
(72) JUNG-LANG LIN  (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống đốt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống đốt bao gồm : vỏ lò (11) xác định khoang đốt (111) trong 
đó và có cửa xả khí (112) nối thông chất lỏng với khoang đốt (111) , vỏ thông khí (61) 
bao quanh và kết hợp với vỏ lò (111) để tạo ra một khoang thông khí (601) giữa chúng, 
và có một cửa nạp không khí (611) và một cửa xả không khí (603) nối thông chất lỏng 
với khoang thông khí (601); và một vỏ trao đổi nhiệt (51) được bố trí ở bên ngoài vỏ 
thông khí (61), và có cửa nạp không khí (511) nối thông chất lỏng với cửa xả không khí 
(603) của vỏ thông khí (61), cửa xả không khí (502), cửa nạp khí (503) nối thông chất 
lỏng với cửa xả khí (112) của vỏ lò (11), và cửa xả khí (504).  
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(11) 19252 
(21) 1-2007-01739 (51) 7 F23G 5/00 
(22) 29.08.2007 (43) 25.03.2009 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 29.08.2007 
(71) SUNCUE COMPANY LTD.  (TW) 

No. 396, Min Sheng Road, Wu Feng Hsiang, Taichung Hsien, Taiwan 
(72) JUNG-LANG LIN  (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Lò đốt 

  (57)     Sáng chế đề xuất lò đốt 2 gồm: vỏ lò 21 xác định khoang đốt 211 trong đó, khoang đốt 
211 có mặt cắt ngang tròn, vỏ lò 21 được tạo ra có ít nhất hai cửa nạp không khí 321 nối 
thông chất lỏng với khoang đốt 211 và hai cửa được đặt xiên góc với nhau; và một 
đường ống dẫn không khí 3 gồm ít nhất hai ống nhánh 32, mỗi một trong hai ống nhánh 
này được nối với một trong số các cửa nạp không khí tương ứng 21 của vỏ lò 21 và mỗi 
ống nhánh kéo dài theo phương tiếp tuyến với mặt cắt ngang của khoang đốt 211.  
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(11) 19253 
(21) 1-2007-01740 (51) 7 F23K  
(22) 29.08.2007 (43) 25.03.2009 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 29.08.2007 
(71) SUNCUE COMPANY LTD.  (TW) 

No. 396, Min Sheng Road, Wu Feng Hsiang, Taichung Hsien, Taiwan 
(72) JUNG-LANG LIN (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống phễu cấp liệu 

  (57)    Sáng chế đề xuất hệ thống phễu nạp liệu bao gồm: phễu (2) có khoang khoang (21), 
khoang có phần bên dưới (22); chi tiết khuấy (43); và chi tiết cấp liệu quay (3) được bố 
trí bên dưới chi tiết khuấy (42), được lắp quay được ở phần bên dưới (22) của khoang 
(21) của phễu (2), và có rôto (30) có các phần đầu trục thứ nhất (301) và thứ hai (302). 
Chi tiết cấp liệu quay (3) còn có các cánh cách nhau xiên góc (32) toả ra từ phần đầu 
trục thứ nhất (301) của rôto (30), và các cánh thứ hai cách nhau xiên góc (33) tỏa ra từ 
phần đầu  trục thứ hai (302) của rôto (30). Các cánh thứ nhất (32) và thứ hai (33) lần 
lượt được bố trí.  
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(11) 19254 
(21) 1-2007-01741 (51) 7 F23G 5/50 
(22) 29.08.2007 (43) 25.03.2009 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 29.08.2007 
(71) SUNCUE COMPANY LTD.  (TW) 

No. 396, Min Sheng Road, Wu Feng Hsiang, Taichung Hsien, Taiwan 
(72) JUNG-LANG LIN  (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Lò đốt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lò đốt 2 gồm: vỏ lò 21 xác định một khoang đốt 210 trong đó và có 
phần đầu trên 211 được bố trí có một núm nổi 22 xác định rãnh thoát khí 212 nối thông 
chất lỏng với khoang đốt đã nêu 210; và một van an toàn 4 lắp trong rãnh thoát khí 212 
và gồm một trục 3 được bắt chặt vào núm nồi 22, và các tấm che thứ nhất 41 và thứ hai 
42 đối diện được quay theo kiểu ngõng trục vào trục 3 để quay được tương ứng với trục 
3 để đóng và mở rãnh thoát khí 212.  
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(11) 19255 
(21) 1-2007-01742 (51) 7 F23G 5/00 
(22) 29.08.2007 (43) 25.03.2009 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 29.08.2007 
(71) SUNCUE COMPANY LTD.   (TW) 

No. 396, Min Sheng Road, Wu Feng Hsiang, Taichung Hsien, Taiwan 
(72) JUNG-LANG LIN (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Lò đốt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lò đốt 2 gồm: vỏ lò 21; trên khay đục lỗ lắp trong vỏ lò 21; và 
thanh khuấy 4 được bố trí quay được trên khay đục lỗ 22. Thanh khuấy 4 có các đầu trên 
40 và dưới 41, hai đầu bên đối diện 42, phần ở giữa 43, và các phần thứ nhất 46 và thứ 
hai đối diện 47, mỗi ống nhánh kéo dài từ phần ở giữa 43 tới một trong số các đầu bên 
tương ứng 42. Mỗi một trong số các phần thứ nhất 46 và thứ hai 47 có một mặt nghiêng 
45 kéo dài giữa đầu trên 40 và dưới 41 của thanh khuấy 4 từ một trong số các đầu bên 
tương ứng 42 về phía phần chính giữa 43 của thanh khuấy 4, nghiêng tương ứng với 
khay đục lỗ 22, và quay mặt về phía khay đục lỗ 22.  
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(11) 19256 
(21) 1-2007-01743 (51) 7 F23G 5/00 
(22) 29.08.2007 (43) 25.03.2009 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 29.08.2007 
(71) SUNCUE COMPANY LTD.  (TW) 

No. 396, Min Sheng Road, Wu Feng Hsiang, Taichung Hsien, Taiwan 
(72) JUNG-LANG LIN  (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống đốt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống đốt bao gồm vỏ lò 11; bộ trao đổi nhiệt 50 có vỏ bộ trao 
đổi nhiệt 51 và cấu trúc bọc ống 3 có các ống xả 30, tấm trên 41 và tấm dưới 42, và nắp 
ở đầu 43, các đầu trên 301 của các ống xả 30 được cố định vào tấm trên 41, các đầu dưới 
302 của các ống xả 30 được cố định vào tấm dưới 42, tầm trên 41 được cố định vào đầu 
trên 512 của vỏ bộ trao đổi nhiệt 51, các ống xả 30 giãn nở được do nhiệt hướng xuống 
dưới; và ống góp 22 nối cửa xả khí 112 của vỏ lò 11 và cửa nạp khí 503 của vỏ bộ trao 
đổi nhiệt 51.  
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(11) 19257 
(21) 1-2007-01748 (51) 7 B01D  45/12, B04C  1/00, B24C  7/00
(22) 29.08.2007 (43) 25.03.2009 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 29.08.2007 
(75) Đỗ Hữu Nghĩa  (VN) 

45 Nguyễn Thị Huỳnh, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống phân loại hạt mài và hệ thống phun hạt mài tích hợp 

hệ thống phân loại đó 
  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống phân loại hạt mài bao gồm thiết bị phân loại hạt mài (1) thiết 

bị tách hạt mịn (9), thiết bị lọc bụi (10) trong đó thiết bị phân loại hạt mài (1) bao gồm 
nắp (2), thân (3), đáy (4), ống đầu vào (5) được lắp đồng trục và tại điểm giữa của nắp 
(2), ống đầu ra của khí (6) được lắp vào thiết bị phân loại hạt mài (2) theo hướng trực 
giao với trục của nắp (2), ống đầu ra của hạt mài chuẩn (7) được lắp vào đáy (4); và cơ 
cấu phân tán dòng (8) được lắp bên dưới ống đầu vào (5), nhờ đó bụi và hạt mịn được 
tách loại ra khỏi hạt mài. Sáng chế còn đề xuất hệ thống phun hạt mài an toàn và hầu 
như không gây ô nhiễm bụi trong đó tích hợp hệ thống phân loại hạt mài nêu trên.  
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(11) 19258 
(21) 1-2007-01772 (51) 7 B63C 7/00 
(22) 04.09.2007 (43) 25.03.2009 
(75) Lại Bá ất  (VN) 

Số 32, ngõ 24, đường Phan Văn Trường, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành  phố Hà Nội 

(54) Hệ thống phao chống chìm tàu  
  (57)     "Hệ thống phao chống chìm tàu" là phương tiện để những người trên tàu tự triển khai 

cứu nạn khi gặp nguy hiểm. Để đạt được mục đích chống chìm tàu, hệ thống bao gồm 
phao, máy nén khí, phao được gắn trên mạn tàu luồn xuống dưới đáy tàu nhờ hệ thống 
đây luồn để móc sang mạn bên kia mà khởi đầu là dây luồn chăng mũi và dây luồn 
chăng lái. Với tàu làm bằng thép, hệ thống phao chống chìm tàu được gắn trên các sợi 
dây xích mà một đầu các sợi dây xích này được gắn xuống hệ thống lỗ móc ở gần đáy 
tàu bởi sự định hướng của một khối nam châm có gắn bánh xe trượt trên phía ngoài 
thành tàu.  
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(11) 19259 
(21) 1-2007-01775 (51) 7 A23P  1/12 
(22) 04.09.2007 (43) 25.03.2009 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 04.09.2007 
(75) 1. SHANG-CHIA LI  (TW) 

No.41-1, Sinfang Village, Syuejia Township, Tainan County, Taiwan 
2. KAO-TE LI  (TW) 
No.41-1, Sinfang Village, Syuejia Township, Tainan County, Taiwan 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị đùn kem 

  (57)     Sáng chế bao gồm thân và bộ ống dẫn trong. Thân gồm tấm đỡ có một mặt tạo ra phần 
lõm. Bộ ống dẫn trong gồm ống dẫn trong nằm trong phần lõm của tấm đỡ, thanh ép cấp 
nguyên liệu được đặt bên trong ống dẫn trong và bộ phận cắt trộn được gắn chặt với một 
đầu ống dẫn trong mà có lỗ chảy. Bộ phận cắt trộn có tấm tỳ với máy cắt được đặt trên 
đó và trục được kéo dài từ đầu còn lại đề gắn với phương tiện truyền động. Máy cắt có 
thể cắt nhỏ tảng kem và được tấm tỳ đùn ra và làm chảy kem như ý muốn. Do đó, tảng 
kem cứng có độ cứng lớn hơn tám mươi độ có thể được đùn ra và được trộn để thành 
kem mềm có kết cấu đặc và hương vị mong muốn.  
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(11) 19260 
(21) 1-2007-01828 (51) 7 B60K  17/02, F16H  61/14,  61/12 
(22) 10.09.2007 (43) 25.03.2009 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 10.09.2007 
(71) MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  (JP) 

7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310 JAPAN 
(72) Yasuhiro TAKAHASHI (JP), Tomoya YAMAKAWA (JP), Masahiro IEZAWA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị điều khiển hộp số 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điều khiển hộp số bao gồm: bộ cảm biến góc quay phát 
hiện góc quay trục của hộp số; phương tiện ra lệnh vị trí cấp lệnh vị trí của góc quay; bộ 
cảm biến góc quay phát hiện lệnh vị trí của góc quay; phương tiện tạo lệnh điện áp thu 
độ lệch vị trí và tốc độ dựa trên vị trí quay thực tế thu được bởi bộ cảm biến góc quay và 
lệnh vị trí được cấp ra bởi phương tiện ra lệnh vị trí, thu trị số lệnh điện áp dựa trên độ 
lệch vị trí và tốc độ, và đưa ra điện áp cấp cho mô tơ và chiều cấp công suất dựa trên trị 
số lệnh điện áp, trong đó trị số ngưỡng góc được thiết lập tới trị số bằng hoặc lớn hơn 
góc tại đó thao tác chuyển số được thực hiện và thấp hơn góc quay tối đa của trục được 
tạo ra, và phương tiện ra lệnh vị trí thay đổi lệnh vị trí tới trị số lớn hơn trị số ngưỡng 
góc khi đáp ứng khoảng thời gian từ khi bắt đầu thao tác chuyển số tới thời điểm tại đó 
góc quay thực tế của trục được xác định dựa trên đầu vào của bộ cảm biến góc quay 
vượt quá trị số ngưỡng góc.  
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(11) 19261 
(21) 1-2007-01830 (51) 7 F26B 3/02, 9/06 
(22) 10.09.2007 (43) 25.03.2009 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 10.09.2007 
(75) Lê Văn Nghĩa  (VN) 

Số 10, Q32, tập thể Trương Định, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

(54) Thiết bị sấy khay 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị sấy khay dùng để sấy các loại nông sản thái lát hoặc rau 

quả (hành, tỏi, khoai, sắn, nhãn, mơ, mận...) có các khay sấy xếp theo hình chữ A, bộ 
trao đổi nhiệt dạng sóng và nguồn nhiệt.  

Không khí tiếp xúc với bộ trao đổi nhiệt được nung nóng và bốc lên ở vùng trung 
tâm các khay sấy, đi vào giữa các khay sấy, làm khô sản phẩm và thoát ra ngoài, kéo 
theo sự dịch chuyển của không khí ở phía dưới ít nóng hơn và không khí ngoài trời vào 
bộ trao đổi nhiệt tạo thành một chu trình sấy của không khí.  

Với cách bố trí hợp lý các khay sấy, bộ trao đổi nhiệt và nguồn nhiệt đã tạo ra một 
thiết bị đơn giản song vẫn bảo đảm được các yêu cầu về chất lượng sấy. Thiết bị thích 
hợp với quy mô sản xuất nhỏ, hộ gia đình kể cả vùng sâu, vùng xa.  
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(11) 19262 
(21) 1-2007-01834 (51) 7 B21D  51/10 
(22) 11.09.2007 (43) 25.03.2009 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 11.09.2007 
(75) CHANG, RHEY-FANG  (TW) 

No. 51, Lane 490, Chung Chen S. Road, Yung Kang City, Tainan County, Taiwan 
71047 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị gập mép và ép để tạo thành hình trụ rỗng bằng kim 

loại 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị gập mép và ép để tạo thành ống hình trụ rỗng bằng kim loại bao 

gồm: bộ phận cố định, bộ phận đẩy thứ nhất, bộ phận đẩy thứ hai và đế. Bộ phận đẩy thứ 
nhất và thứ hai có khả năng trở lại trạng thái cũ nhờ đàn hồi. Cả hai bên của mặt trên của bộ 
phận cố định có phần lồi và phần lõm, và cả hai bên của mặt đáy của bộ phận đẩy thứ nhất 
có phần lõm và phần lồi. Nhờ kết cấu như vậy, có thể tiết kiệm chi phí mua sắm thiết bị sản 
xuất và cải thiện năng suất sản xuất ống hình trụ rỗng bằng kim loại.  

 
  

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 252 tập a (03.2009) 

 

 
31 

(11) 19263 
(21) 1-2007-01843 (51) 7 B25C  5/00 
(22) 12.09.2007 (43) 25.03.2009 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 12.09.2007 
(71) SDI CORPORATION  (TW) 

No. 260, Sec. 2, Chang Nan Rd., Chang Hua, Taiwan 
(72) Chun-Hsien CHIANG (TW), I-Hui LIU (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Dụng cụ dập ghim 

  (57)     Dụng cụ dập ghim có tâm trọng lực và bao gồm cụm đế, cụm ngăn chứa ghim và cụm 
dập ghim. Cụm ngăn chứa ghim được lắp có thể xoay vào cụm đế và bao gồm nắp đậy. 
Cụm dập ghim được lắp vào cụm đế và bao gồm đòn bảy dập ghim kiểu bản lề và đòn 
bảy giới hạn kiểu bản lề. Đòn bảy giới hạn kiểu bản lề chặn không cho đòn bảy dập 
ghim kiểu bản lề và nắp đậy xoay vượt quá cụm đế và giữ tâm trọng lực của dụng cụ dập 
ghim không bị lật khỏi cụm đế, nhờ đó việc lắp ghim được thuận tiện.  

 
  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 252 tập a (03.2009) 

 

 
32 

(11) 19264 
(21) 1-2007-01847 (51) 7 A41D  19/015 
(22) 13.09.2007 (43) 25.03.2009 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 13.09.2007 
(75) SEUNG EUN KIM  (KR) 

#110-1405 Woobang Kangchon village, 1084-30 Bangchondong, Dong-gu, Taegu, 
Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Găng tay bảo hộ 

  (57)     Sáng chế đề cập tới găng tay bảo hộ có thể duy trì đặc tính đàn hồi, có thể có nhiều màu 
khác nhau, và có thể cải thiện độ bền cắt. Găng tay bảo hộ theo sáng chế được kết hợp từ 
một mảnh sợi polyetylen mật độ cao (HDPE) và một mảnh sợi phủ, sợi phủ được tạo ra 
theo cách sao cho sợi nylon hoặc polyeste có thể nhuộm được phủ lên sợi elastome, nhờ 
đó sợi phủ để duy trì đặc tính màu và đặc tính đàn hồi được bố trí trên phần ngoài của 
găng tay và sợi HDPE để tạo ra độ bền cắt có sức bền kéo cao được bố trí trên phần 
trong của găng tay. Như vậy, găng tay bảo hộ tạo ra đặc tính đàn hồi, đặc tính màu đẹp, 
và độ bền cắt tốt.  
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(11) 19265 
(21) 1-2007-01874 (51) 7 A63B 67/18 
(22) 17.09.2007 (43) 25.03.2009 
(75) Tạ Bá Phụng  (VN) 

25A đường C1, Cộng Hoà, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp chế tạo đế của quả cầu lông 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp chế tạo đế của quả cầu lông bao gồm các bước: tạo hình 
khối hình trụ có một lỗ tắc nằm ở một đầu của khối hình trụ, đường trục của lỗ tắc trùng 
với đường trục của khối hình trụ; mài mặt trụ ngoài và mặt chỏm cầu ở đầu kia của khối 
hình trụ đồng thời sao cho đường trục của lỗ tắc, mặt trụ ngoài và mặt chỏm cầu trùng 
nhau. Nhờ đó, đế cầu được tạo ra có hình dạng hình học chính xác, đồng thời tạo được 
độ cân bằng tốt cho đế cầu. Hơn nữa, do có thể chọn được tấm vật liệu có độ đồng đều 
về vật liệu, nên tạo ra được độ đồng nhất về vật liệu cho đế cầu, góp phần tăng độ cân 
bằng cho đế cầu và vì vậy nâng cao được chất lượng của quả cầu lông.  
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(11) 19266 
(21) 1-2007-01912 (51) 7 B62H  5/00 
(22) 20.09.2007 (43) 25.03.2009 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 20.09.2007 
(71) MINDA CORPORATION LTD.  (IN) 

D-6-11, Sector 59, Noida-201301, U.P., India 
(72) Hardeep Singh Arora  (IN), Vikram Puri (IN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cơ cấu bảo vệ dùng cho khoá xe hình trụ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu bảo vệ dùng cho khoá xe hình trụ bao gồm đế và nắp, nắp có 
rãnh tiếp nhận chìa khoá từ và lỗ cắm chìa khoá, nắp quay được quanh đế sao cho lỗ 
cắm chìa khoá của nắp được bố trí thẳng hàng với lỗ cắm chìa khoá của khoá hình trụ ở 
vị trí mở và lỗ cắm chìa khoá của nắp không được bố trí thẳng hàng với lỗ cắm chìa 
khoá của khoá hình trụ ở vị trí đóng.  
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(11) 19267 
(21) 1-2007-01931 (51) 7 A62B 1/12 
(22) 24.09.2007 (43) 25.03.2009 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 24.09.2007 
(75) Hoàng Công Vĩnh  (VN) 

Công ty 238, Phù Lỗ, Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 
(54) Thang cứu hộ gia đình 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thang cứu hộ gia đình được thiết kế dựa theo nguyên lý bình thông 
nhau, gồm có ba chi tiết chính tạo nên đó là: cuộn dây (3), bơm thủy lực pit tông (5) và 
van điều áp (9). Cuộn dây (3) quay kéo theo bơm thuỷ lực pit tông (5) quay. Lúc này 
bơm làm nhiệm vụ hút dầu từ thùng chứa (6) vào bơm (5) và được nén với áp suất cao. 
Nếu van điều áp (9) không mở thì trục và cuộn dây (3) sẽ đứng yên. Khi van điều áp (9) 
được mở, tuỳ theo trọng lượng của vật làm cho áp suất nén trong bơm (5) giảm, lúc này 
cuộn dây (3) kéo trục bơm quay với tốc độ chậm đều, dây được nhả từ từ mà không rơi 
tự do. Sáng chế đề xuất cùng với nhà thầu xây dựng đưa vào lắp tại nhà cho những gia 
đình ở khu nhà cao tầng, để người dân chủ động thoát hiểm khi có hoả hoạn hay thiên 
tai xảy ra.  
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(11) 19268 
(21) 1-2007-02118 (51) 7 A61K  35/20,  38/40, A61P  17/10 
(22) 14.03.2006 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/NL2006/050055 14.03.2006 (87) WO2006/098625 21.09.2006 
(30) 05102043.6 15.03.2005 EP 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 14.08.2008 
(71) CAMPINA NEDERLAND HOLDING B.V.  (NL) 

Hogeweg 9, NL-5301 LB Zaltbommel, The Netherlands 
(72) DE WAARD, Rick (NL), WALTER, Angela, Loriann (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phân đoạn protein trong nước sữa chứa lactoferin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phân đoạn protein trong nước sữa chứa lactoferin để bào chế dược 
phẩm dùng qua đường miệng để điều trị mụn. Phân đoạn protein này tốt hơn là chứa các 
protein đặc hiệu trong nước sữa. Lactoferin tốt hơn là lactoferin bò tự nhiên và protein 
trong phân đoạn nước sữa được dùng ở hàm lượng nằm trong khoảng từ 10mg đến 2g 
lactoferin cho một bệnh nhân trong một ngày. 
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(11) 19269 
(21) 1-2007-02439 (51) 7 C22B  15/00 
(22) 19.11.2007 (43) 25.03.2009 
(30) 096134594 14.09.2007 TW 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 14.12.2007 
(71) TRINITY RESOURCES TECHNOLOGY HOLDING, INC.  (WS) 

P.O. Box 1225, Apia, Samoa 
(72) TE-HSIN, CHIANG (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp, thiết bị và hệ thống để xử lý chất khắc ăn mòn 

đã sử dụng 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp xử lý chất khắc ăn mòn đã sử dụng dùng để để xử lý 

chất khắc ăn mòn đã sử dụng chứa ion đồng và ion sắt (II), phương pháp này bao gồm 
các công đoạn: cấp chất khắc ăn mòn đã sử dụng tới thiết bị phản ứng chính có đầu nạp 
tải và đầu ra, đầu ra có catot bảo vệ, và đầu nạp tải có anot liên quan; cung cấp bột sắt ở 
trạng thái cơ bản đã khử tới thiết bị phản ứng chính để thực hiện phản ứng thu hồi hạt 
đồng; và tách hạt đồng thu được và chất khắc ăn mòn đã sử dụng được phản ứng. Ngoài 
ra, sáng chế còn đề cập tới phương pháp xử lý chất khắc ăn mòn sắt (III) clorua đã sử 
dụng, thiết bị xử lý chất khắc ăn mòn sắt (III) clorua đã sử dụng và hệ thống xử lý chất 
khắc ăn mòn sắt (III) clorua đã sử dụng.  
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(11) 19270 
(21) 1-2007-02457 (51) 7 B05B  11/00 
(22) 20.11.2007 (43) 25.03.2009 
(30) 200710046199.1 20.09.2007 CN 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 20.11.2007 
(75) DING, YAO WU  (CN) 

118-26 Tong Jiang Road, Taixing, Jiangsu Province, 225400 China 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị đóng nắp cho bơm nhũ dịch 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đóng nắp cho bơm nhũ dịch, thiết bị bao gồm phần xé 
phẳng (1) và phần cố định phẳng (2), phần xé (1) đã nêu bao gồm phần dạng vòng thứ 
nhất (5) bao quanh nắp xylanh của bơm nhũ dịch (4) được tạo thành qua phần nối của 
đường xé (3), và vòng (6) được nối tích hợp với mặt trên của phần dạng vòng thứ nhất 
(5) và được bố trí trên vòng (6) của vòi của đầu áp lực của bơm nhũ dịch (8); phần cố 
định (2) đã nêu bao gồm phần dạng vòng thứ hai (7) bao quanh cố định nắp xylanh của 
bơm nhũ dịch (4); trong đó, mặt dưới của phần dạng vòng thứ nhất (5) đã nêu và mặt 
trên của phần dạng vòng thứ nhất (7) đã nêu được nối với nhau bởi đến 3 đường xé (3). 
Thiết bị đóng nắp này, do có chiều dài đủ lớn của phần xé, có thể ngăn ngừa được nguy 
hiểm do trẻ em ăn nhầm.  
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(11) 19271 
(21) 1-2007-02814 (51) 7 H04L  12/56, H04Q  7/38 
(22) 29.05.2006 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/IB2006/001380   29.05.2006 (87) WO2006/126079 30.11.2006 
(30) 60/686,852   27.05.2005 US 

60/686,832   27.05.2005 US 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 23.02.2009 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland  
(72) MALKAMAKI Esa (FI), KAHTAVA Jussi (FI), RIKKINEN Kari (FI) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp, hệ thống và thiết bị người sử dụng có khả năng 

báo tín hiệu được mở rộng dành cho phần tử mạng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến một số bộ nhận dạng trạm di động được phân phối tới một trạm di 

động, một trạm này dành cho một trong số các thông số kênh báo tín hiệu có thể có. Khi 
nhận các kênh báo tín hiệu, trạm di động sẽ tìm kiếm tất cả các bộ nhận dạng được phân 
phối dành cho nó trong các kênh báo tín hiệu nhận được. Khi tìm thấy một trạm phù 
hợp, nó có thể kiếm tra bảng ánh xạ (được chấp nhận khi việc kết nối thiết lập giữa trạm 
di động và mạng nhờ báo tín hiệu RRC), chẳng hạn để xác định bộ nhận này là bộ nhận 
dạng nào. Các thông số kênh báo tín hiệu được sử dụng trong quá trình truyền có thể là 
ẩn hoặc rõ ràng được chỉ báo bởi bộ nhận dạng. Trạm di động (thiết bị người sử dụng) sẽ 
giám sát các kênh báo tín hiệu theo cách bình thường. Tuy nhiên, thay vì tìm kiếm chỉ 
một bộ nhận dạng, trạm di động sẽ giám sát một số bộ nhận dạng thuộc về nó. 
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(11) 19272 
(21) 1-2008-00010 (51) 7 B05C 3/02, 9/08, 11/00 
(22) 02.01.2008 (43) 25.03.2009 
(30) 200710113730.2 31.08.2007 CN 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 10.03.2008 
(75) RHEE YOUNG NAM (KR)  (CN) 

Chengyang Village, Chengyang Town, Chengyang District, Qingdao City, Shandong 
Province, China 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị sơn tự động để sơn các viên bi nhỏ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến loại thiết bị để tạo bề mặt cho phôi gia công được sơn bằng các quy 
trình tiếp xúc sơn, và cụ thể là thiết bị sơn tự động để sơn các viên bi nhỏ để trang trí. 
Giải pháp này khắc phục các giới hạn bao gồm tỷ lệ thành phẩm thấp và độ ổn định về 
chất lượng kém, và đề xuất dạng thiết bị có thể thực hiện việc sơn các viên bi nhỏ một 
cách tự động hoàn toàn. Thiết bị này bao gồm giá đỡ, giá bảng khuôn và tấm sơn ở bên 
trên giá đỡ, có giá treo tấm sơn ở đáy của tấm sơn, tâm ở mặt dưới của giá treo tấm sơn 
được nối với trụ pittông trên bình khí, mặt kia của bình khí được cố định vào giá đỡ, 
bình nạp khí và bình xả khí lần lượt được lắp ở hai mặt bên dưới giá đỡ, và cảm biến vị 
trí để đo chiều cao sơn trên tấm sơn được lắp ở phía trên của giá đỡ. Hai bình khí phụ 
lần lượt được lắp ở hai mặt bên dưới giá treo tấm sơn và theo phương chiều rộng của nó. 
Thiết bị này có thể điều chỉnh tốc độ lên và xuống của sơn một cách tự động, cũng như 
có thể điều chỉnh chiều cao lên và xuống, và không cần phải điều chỉnh bằng tay, và tỷ 
lệ thành phẩm cao và độ ổn định về chất lượng của sản phẩm nhờ sử dụng thiết bị để sơn 
các viên bi nhỏ.  
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(11) 19273 
(21) 1-2008-00081 (51) 7 B63H  25/38 
(22) 11.01.2008 (43) 25.03.2009 
(30) 20 2007 012 480.5 05.09.2007 DE 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 01.10.2008 
(71) Becker Marine Systems GmbH & Co. KG  (DE) 

Neulander Kamp 3, D-21079 Hamburg, Germany 
(72) KLUGE, Mathias (DE), KUHLMANN, Henning  (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Bánh lái cho tàu thủy và phương pháp chế tạo thân bánh lái 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bánh lái cho tàu thủy được tạo thành từ cánh bánh lái với trụ bánh 
lái (40) được giữ và đỡ trong thân bánh lái (20), thân bánh lái (20) được làm từ vật liệu 
sợi composit và được lắp vào ống thân ngoài hàng hải (90) làm bằng thép hoặc một vật 
liệu thích hợp khác được chế tạo bởi xưởng đóng tàu, kéo dài đến mép dưới của hộp đầu 
tàu và được lắp vào cánh bánh lái (30), nhờ đó, sau khi căn chỉnh thân bánh lái (20) 
trong ống thân hàng hải (90) không gian trung gian được tạo thành giữa hai bộ phận (20, 
90) này được đúc bằng nhựa đúc hoặc hai bộ phận này được liên kết lại với nhau.  
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(11) 19274 
(21) 1-2008-00169 (51) 7 A61K  47/10,  9/107,  9/127,  9/50,  

9/51,  31/7088,  45/00,  47/14,  48/00,  
43/00 

(22) 22.12.2005 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/JP2005/023619   22.12.2005 (87) WO2006/068232 29.06.2006 
(30) 2004-382791   22.12.2004 JP 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 19.06.2008 
(71) NITTO DENKO CORPORATION  (JP) 

1-1-2, Shimohozumi, Ibaraki Osaka, 5678680 Japan 
(72) NIITSU, Yoshiro (JP), KATO, Junji (JP), SATO, Yasushi (JP) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Chất mang dược chất đặc hiệu tế bào hình sao, thuốc và kit 

chứa chất mang dược chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất mang thuốc đặc hiệu cho tế bào hình sao chứa thành phần dẫn 

xuất retinoid và/hoặc chất tương tự vitamin A; phương pháp chuyển vận thuốc sử dụng 
chất mang như vậy; thuốc chứa chất mang như vậy. Bằng cách gắn chất mang thuốc vào 
dẫn xuất retinoid như vitamin A hoặc chất tương tự vitamin A hoặc bao nang chất này 
trong chất mang thuốc, thuốc dùng để chữa bệnh có thể dược chuyển vận một cách đặc 
hiệu đến các tế bào hình sao. Kết quả là, bệnh liên quan đến tế bào hình sao có thể bị ức 
chế hoặc ngăn chặn một cách thực sự và hiệu quả, đồng thời giảm đến mức tối thiểu các 
tác dụng phụ. Như là thuốc ức chế hoạt động hoặc sự phát triển của các tế bào hình sao, 
ví dụ, siARN kháng lại HSP47, HSP47 là phân tử protein, giúp đỡ quá trình gấp của 
colagen (chaperon), đặc hiệu cho colagen, có thể được bao nang trong chất mang thuốc. 
Như vậy, sự tiết của các colagen dạng từ I cho tới V có thể bị ức chế đồng thời, và đổi 
lại, sự xơ hóa được ức chế một cách hiệu quả.  
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(11) 19275 
(21) 1-2008-00307 (51) 7 F22B  37/18,  29/06 
(22) 22.11.2006 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/EP2006/068760 22.11.2006 (87) WO2007/065791 14.06.2007 
(30) 05026486.0 05.12.2005 EP 
(71) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT  (DE) 

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 Munchen, Germany 
(72) FRANKE, Joachim (DE), HERBST, Oliver (DE), SCHMIDT, Holger (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) ống nồi hơi, phương pháp chế tạo và nồi hơi chứa ống nồi hơi 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến ống nồi hơi (10) có thể được chế tạo theo kiểu đơn giản và hiệu quả 

và có hiệu quả truyền nhiệt đặc biệt tốt với các điều kiện vận hành khác nhau. Theo sáng 
chế, ít nhất một ống lót (22) được bố trí trong khoang bên trong của ống (18) để tạo ra 
biên dạng bên trong tạo xoáy. ống lót (22) bao gồm ít nhất một khung kim loại dạng 
tấm (24) có nhiều rãnh (26). ống lót (22) được khoan theo chiều dọc và tỳ ít nhất một 
phần lên thành ống bên trong (36) với các cạnh dọc (30) của nó.  
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(11) 19276 
(21) 1-2008-00466 (51) 7 C23C 1000 
(22) 26.02.2008 (43) 25.03.2009 
(30) 096135097 20.09.2007 TW 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 26.02.2008 
(75) 1. CHANG, FU-CHIA  (TW) 

Fl.4, No.2, Alley 19, Lane 325, Jiankang Rd., Songshan District, Taipei City, Taiwan 
2. PAN, YUAN-CHUNG  (TW) 
No.9, Alley 6, Lane 3, Huaxiang 1st St., Neighbor 19, Rensiang Village, Zhongli City, 
Taoyuan County, Taiwan 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quy trình đặt định vị và phủ phun tấm khuếch tán đồng nhất 

nhiệt siêu dẫn và các thiết bị thực hiện quy trình này 
  (57)     Quy trình đặt định vị và phủ phun tấm khuếch tán đồng nhất nhiệt siêu dẫn, bao gồm 

các bước dưới đây: cung cấp một số tấm gia công có khoang bằng cách cấp vào từ thiết 
bị cấp vào ở tốc độ định trước; làm ướt hoặc làm nhám bên trong tấm gia công đầu tiên, 
sau đó thực hiện phủ phun bột kim loại với lượng cố định và trong khoảng định trước 
bằng thiết bị phủ phun để bột kim loại được bám dính vào mặt đáy phía trong tấm gia 
công; và vận chuyển vào một thời điểm nhiều viên bột kim loại được tạo ra bằng máy 
đúc khuôn bột với bộ gá đặt định vị sao cho tạo thành hệ các viên bột kim loại ở nhiều 
điểm cố định bên trên lớp bột kim loại của tấm gia công. Sáng chế cũng đề cập đến thiết 
bị để thực hiện quy trình trên để sản xuất hàng loạt bán sản phẩm của tấm khuếch tán 
đồng nhất nhiệt.  
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(11) 19277 
(21) 1-2008-00530 (51) 7 E04D  1/34,  1/36 
(22) 03.03.2008 (43) 25.03.2009 
(30) 0701004623 13.09.2007 TH 
(71) SCG BUILDING MATERIALS CO., LTD.  (TH) 

1 Siam Cement Road, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand 
(72) Sitthichai Niemcharoen (TH) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống cố định mái lợp chịu thời tiết 

  (57)     Hệ thống lợp mái chịu thời tiết được cải tiến bao gồm, các thanh đỡ, dải chịu thời tiết và 
vật liệu lợp mái trong đó việc tạo cấu trúc này của dải chịu thời tiết và vật liệu lợp mái 
và sự sắp xếp của dải chịu thời tiết và vật liệu lợp mái vào thanh đỡ tạo thành một đường 
rãnh nhỏ được nối bên dưới cho phép nước/hơi ẩm có thể thấm qua khoảng trống giữa 
hai gờ của vật liệu lợp mái được sắp xếp theo cách sát cạnh nhau để trực tiếp đi ra khỏi 
mái. Hệ thống bao gồm phương tiện để giảm thiểu nước bị gió thổi lọt vào mái qua phần 
chồng lên nhau của vật liệu lợp mái.  
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(11) 19278 
(21) 1-2008-00560 (51) 7 A01N  63/00 
(22) 06.03.2008 (43) 25.03.2009 
(30) P00200700509 21.09.2007 ID 
(75) PT CENTA BRASINDO ABADI  (ID) 

Taman Kebon Jeruk Blok A4/27, Rt.010/Rw.01, Meruya Selatan, Kembangan-Jakarta 
Barat, Indonesia 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Chế phẩm diệt cỏ  

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt cỏ bao gồm amoni glyphosat và diuron hoặc metyl 
metsulfuron để phòng trừ cỏ cho đồng ruộng mà sẽ được gieo trồng và quy trình tạo chế 
phẩm diệt cỏ này. 
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(11) 19279 
(21) 1-2008-00561 (51) 7 A01N  63/00 
(22) 06.03.2008 (43) 25.03.2009 
(30) P00200700428 20.08.2007 ID 
(75) PT CENTA BRASINDO ABADI  (ID) 

Taman Kebon Jeruk Blok A4/27, Rt.010/Rw.01, Meruya Selatan, Kembangan-Jakarta 
Barat, Indonesia 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Chế phẩm diệt côn trùng chứa tiosultap hoạt tính ở dạng hạt 

  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm diệt côn trùng để phòng trừ sinh vật gây hại cho lúa. Sáng 
chế đặc biệt đề xuất chế phẩm diệt côn trùng ở dạng hạt chứa tiosultap hoạt tính hoặc 
dẫn xuất của nó hoặc riêng biệt hoặc kết hợp với thuốc diệt côn trùng khác để phòng trừ 
sinh vật gây hại mà tấn công lúa đặc biệt là phòng trừ sinh vật gây hại cho lúa nâu 
(nilaparvata lungens) và bọ xông khói (scirpophaga incertulas), quy trình điều chế và 
phương pháp phòng trừ sinh vật gây hại bằng cách sử dụng chế phẩm diệt côn trùng này.  
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(11) 19280 
(21) 1-2008-00662 (51) 7 A61K 36/804, 36/74, 36/71, 36/66, 

36/536, 36/486, 36/482, 36/236, 
36/232, 35/36, A61P 25/04 

(22) 22.08.2006 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/CN2006/002135 22.08.2006 (87) WO2007/022710 01.03.2007 
(30) 200510014828.3 24.08.2005 CN 

200510014829.8 24.08.2005 CN 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 20.01.2009 
(71) TIANJIN TASLY PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (CN) 

No. 1 Liaohedong Road, Beichen Hi-Tech Park, Beichen District, Tianjin 300402, P.R. 
China 

(72) Wu, Naifeng (CN), YAN, Xijun  (CN), ZHANG, Shunnan (CN), YANG, Jianhui  
(CN), ZHANG, Hongpo  (CN), DONG, Lina  (CN), LIU, Tong  (CN), SUN, Yan (CN), 
ZHOU, Lihong (CN), WANG, Hui (CN), MA, Jie  (CN), YE, Zhengliang  (CN) 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thuốc đông y dùng để điều trị bệnh đau đầu và quy trình bào 

chế thuốc này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất Đông y dùng cho điều trị bệnh đau đầu, dạng thuốc sử 

dụng chúng và quy trình bào chế chúng. Các hợp chất theo sáng chế được bào chế từ các 
dược liệu như Radix Angelicae Sinensis (Đương quy), Rhizoma Chuanxiong (Xuyên 
khung) và Radix Paeoniae alba (Bạch thược) . . .  
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(11) 19281 
(21) 1-2008-00833 (51) 7 C12P  19/14,  13/08,  13/14 
(22) 06.09.2006 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/EP2006/066057 06.09.2006 (87) WO/2007/028804 15.03.2007 
(30) 10 2005 042 541.0      07.09.2005 DE 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 04.04.2008 
(71) BASF SE  (DE) 

67056 Ludwigshafen (DE) 
(72) POMPEJUS, Markus (DE), FREYER, Stephan (DE), LOHSCHEIDT, Markus (DE), 

ZELDER, Oskar (DE), BOY, Matthias (DE), SCHOLTEN, Edzard  (DE) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Quy trình tạo ra chất chuyển hóa bền dạng rắn từ vi khuẩn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình tạo ra ít nhất một chất chuyển hóa vi khuẩn bền dạng rắn 
bằng lên men vi khuẩn chứa đường, trong đó giống vi sinh vật tạo ra chất chuyển hóa 
mong muốn được phát triển sử dụng môi trường lỏng chứa đường với hàm lượng 
monosaccharit nhiều hơn 20% trọng lượng trên tổng trọng lượng của môi trường lỏng, 
và thành phần không bền của chất lỏng lên men sau đó được loại bỏ đáng kể, môi 
trường chất lỏng chứa đường được điều chế bằng cách:  
a1) Nghiền nguyên liệu tinh bột được chọn từ hạt ngũ cốc; và  
a2) hóa lỏng millbase trong chất lỏng chứa nước có ít nhất một enzym hóa lỏng tinh bột, 
sau đó lá đường hóa sử dụng ít nhất một enzym đường hóa, trong đó, đối với mục đích 
hóa lỏng, ít nhất một phần millbase được bổ sung liên tục hoặc từng mảng vào chất lỏng 
chứa nước trong quá trình hóa lỏng 
Ngoài ra, sáng chế đề cập đến chế phẩm rắn chứa chất chuyển hóa vi khuẩn bền, thu 
được bằng quy trình theo sáng chế; và chế phẩm rắn được sử dụng như là chất phụ gia 
hoặc chất bổ sung dinh dưỡng cho người và động vật hoặc để xử lý vải dệt, da, celluloza, 
giấy hoặc bề mặt.  
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(11) 19282 
(21) 1-2008-00860 (51) 7 F02M  23/00 
(22) 09.04.2008 (43) 25.03.2009 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 09.04.2008 
(75) Đặng Hoàng Sơn  (VN) 

112 Nguyễn Huệ, phường 2, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị dẫn không khí phụ vào động cơ xe gắn máy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị dẫn không khí phụ vào động cơ xe gắn máy. Với mục đích 
tiết kiệm nhiên liệu, thiết bị theo sáng chế bao gồm đầu lắp, bộ phận chứa không khí, bộ 
phận điều chỉnh, đầu lọc không khí nối thông với bộ phận chứa không khí, nhờ đó khi 
xe gắn máy hoạt động, không khí đi qua đầu lọc không khí, bộ phận điều chỉnh, tích ở 
bộ phận chứa không khí, nhờ áp lực hút từ động cơ, đi qua khe hở giữa ống dẫn và bộ 
phận chứa không khí và đi vào bộ chế hòa khí giúp xáo trộn mạnh hỗn hợp khí nhiên 
liệu. Thiết bị theo sáng chế giúp tán nhuyễn nhiên liệu trước khi vào buồng đốt, nhờ đó cải 
thiện hiệu suất đốt cháy và giảm ma sát trong buồng đốt, từ đó giúp tiết kiệm nhiên liệu.  
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(11) 19283 
(21) 1-2008-00914 (51) 7 C12N  15/82, C07K  14/435 
(22) 15.09.2006 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/US2006/036319 15.09.2006 (87) WO2007/035650 29.03.2007 
(30) 60/718,034 16.09.2005 US 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 22.01.2009 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC  (US) 

800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, MO 63167, United States of America 
(72) BAUM, James, A. (US), CAJACOB, Claire, A. (US), FELDMANN, Pascale (BE), 

HECK, Gregory, R. (US), NOOREN, lrene (NL), PLAETINCK, Geert (BE), 
VAUGHN, Ty, T. (US), MADDELEIN, Wendy (BE) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Polynucleotit phân tách, trình tự ribonucleotit được tạo ra 

từ sự biểu hiện của polynucleotit này, tế bào hoặc thực vật 
được biến nạp polynucleotit này, sản phẩm được tạo ra từ 
thực vật này và phương pháp phòng trừ sự phá hoại do côn 
trùng cánh cứng gây hại ở thực vật  

  (57)     Sáng chế đề cập đến sự phòng trừ sự phá hoại do sinh vật gây hại bằng cách ức chế một 
hoặc nhiều chức năng sinh học. Sáng chế đề xuất các phương pháp và các chế phẩm để 
phòng trừ sự phá hoại do sinh vật gây hại này, bằng cách cho sinh vật gây hại ăn một 
hoặc nhiều phân tử ARN sợi đôi tái tổ hợp được đề xuất bởi sáng chế, làm giảm sự phá 
hoại do sinh vật gây hại thu được thông qua sự kiềm chế sự biểu hiện gen. Sáng chế 
cũng đề cập đến các phương pháp để tạo ra thực vật chuyển gen biểu hiện phân tử ARN 
sợi đôi, và các sự kết hợp cụ thể của các chất diệt sinh vật gây hại chuyển gen để sử 
dụng trong việc bảo vệ cây trồng khỏi sự phá hoại do sinh vật gây hại.  
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(11) 19284 
(21) 1-2008-01113 (51) 7 C12N  9/54 
(22) 12.10.2006 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/US2006/040695 12.10.2006 (87) WO2007/044993 19.04.2007 
(30) 60/726,448      12.10.2005 US 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Enzym metaloproteaza trung hoà ổn định khi bảo quản, 

phương pháp sản xuất và chế phẩm chứa enzym này  
  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp và chế phẩm chứa ít nhất một enzym metalloproteaza 

trung hoà có sự ổn định khi bảo quản. Theo một số phương án, sáng chế đề xuất chế 
phẩm chứa metaloproteaza trung hoà để sử dụng trong các áp dụng bao gồm, nhưng 
không giới hạn đến rửa sạch, tẩy trắng và tẩy uế và các áp dụng khác. Theo một số 
phương án đặc biệt ưu tiên, sáng chế đề xuất phương pháp và chế phẩm chứa (các) 
metaloproteaza trung hoà thu được từ Bacillus sp. Theo một số phương án đặc biệt ưu 
tiên hơn, metaloproteaza trung hoà thu được từ B. amyloliquefaciens. Còn theo các 
phương án ưu tiên nữa, metalloproteaza trung hoà là biến thể của metaloproteaza trung 
hoà B. amylohquefaciens. Còn theo các phương án bổ sung, metaloproteaza trung hoà là 
thể tương đồng của metaloproteaza trung hoà B. amyloliquefaciens.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị đun nước nóng và máy pha cà phê có thiết bị này 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị đun nước nóng và máy pha cà phê có thiết bị này. Thiết bị 
theo sáng chế để đun nước nóng có một bơm áp lực (34) với ống cấp (33) để cấp nước 
tương đối lạnh tới bơm áp lực (34) và cửa xả nối với ống gia nhiệt ở trạng thái tiếp xúc 
trao đổi nhiệt với một thân gia nhiệt, với van cửa xả (39) trên ống gia nhiệt (37, 38) và 
bộ phận chứa cà phê (42) nối với ống gia nhiệt (37, 38) để tiếp nhận một lớp cà phê, nhờ 
đó thân gia nhiệt bao gồm một bình chứa được nối thông với môi trường, với phần tử gia 
nhiệt (40) và nước trong bình chứa có tác dụng làm môi trường trao đổi nhiệt. ống đi 
vòng (54) nối cửa nạp (57) và cửa xả (35) của bơm áp lực (34) với nhau, với van vận 
hành bằng áp suất (56) ở trên ống đi vòng.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hoá trước trong hệ thống truyền 

thông không dây 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kỹ thuật cải tiến hoạt động trong hệ thống truyền thông không dây 

sử dụng các đoạn gọi là các dải tần phụ và sử dụng việc mã hóa trước. Theo một khía 
cạnh, dải tần dùng cho việc truyền tới thiết bị đầu cuối truy nhập được ràng buộc với dải 
tần thích hợp chọn trước mà nhỏ hơn dải tần có sẵn cho việc truyền tới thiết bị đầu cuối 
truy nhập và thông tin mã hóa trước tham chiếu trong dải tần ràng buộc cung cấp phản 
hồi về đặc tính kênh liên kết xuôi liên quan đến các dải tần phụ khác nhau và có thể 
phản hồi trên kênh kết hợp với dải tần.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị và phương pháp lấy tờ vật liệu ra khỏi chồng vật liệu 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị và phương pháp lấy tờ vật liệu ra khỏi chồng vật liệu bao gồm 
bộ dẫn động, áp lên tờ đầu của chồng (1), đầu tiên dịch chuyển tờ đầu ở dạng phăng 
hướng về giá đỡ cho phần cong đàn hồi của tờ đầu và sau đó dịch chuyển tờ đầu uốn 
cong đó khỏi giá đỡ, đến cơ cấu tách để tách các tờ vô tình dính vào tờ đầu (21) ra. Bộ 
dẫn động được thiết kế bởi cơ cấu lò xo tạo lực đỡ tăng lên bộ dẫn động dựa trên sự tiến 
lên của chồng nhờ bộ phận đẩy tác động lên phía sau chồng đó. Một cảm biến phát hiện 
vị trí dịch chuyển của bộ dẫn động và kích hoạt bộ đẫn động trong việc tách tờ khi cảm 
biến khoảng cách phát hiện vị trí dịch chuyển của bộ dẫn động tương ứng với lực tỳ đã 
định của bộ dẫn động lên tờ đầu. Giữa các quá trình tách tờ, bộ phận đẩy là không tải.  
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(54) Hợp phần đồ uống tự ổn định 

  (57)     Sáng chế đề xuất đồ uống có hàm lượng calo giảm, không cần để lạnh, tự ổn định chứa 
khoảng 8 đến khoảng 12% thể tích nước ép quả. Đồ uống chứa ít nhất một chất làm ngọt 
dinh dưỡng và ít nhất một chất làm ngọt không dinh dưỡng. Tốt hơn nếu tỷ lệ độ ngọt 
đương lượng sacaroza của ít nhất một chất làm ngọt không dinh dưỡng so với tổng tất cả 
các chất làm ngọt là từ 0,35 đến 0,45. Tốt hơn nếu ít nhất một chất làm ngọt không dinh 
dưỡng này là  aspartam và acesulfam kali.  
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polyureuretan chứa lưu huỳnh, vật phẩm quang học và thấu 
kính nhãn khoa chứa hợp chất này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến polyureuretan chứa lưu huỳnh và phương pháp điều chế 
polyureuretan này. Theo một phương án, polyureuretan chứa lưu huỳnh được làm thích 
ứng để có chỉ số khúc xạ ít nhất là 1,57, số Abbe ít nhất là 32 và khối lượng riêng nhỏ 
hơn 1,3g/cm3, khi được đóng rắn ít nhất là một phần.  
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(54) Các hợp chất lactam được sử dụng để điều chỉnh hoạt tính của 

11-beta dehydrogenaza steroit hydroxyl 
  (57)    Sáng chế đề xuất các chất ức chế của 11-β dehydrogenaza steroit hydroxyl dạng 1 và 

dược phẩm chứa nó. Các hợp chất theo sáng chế có thể là hữu ích trong việc trị các bệnh 
liên quan đến biểu hiện hoặc hoạt tính của 11-β dehydrogenaza steroil hydroxyl.  
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(54) Dược phẩm chứa sulfamit dị vòng được ngưng tụ benzo để điều 

trị bệnh béo phì 
  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa lượng hữu hiệu điều trị của một hoặc nhiều dẫn 

xuất sulfamit dị vòng được ngưng tụ benzo có công thức (I)  
 

  
 

để điều trị bệnh béo phì, làm giảm cân và/hoặc ức chế sự thèm ăn.  
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(54) Bàn chải đánh răng 

  (57)     Sáng chế đề cập tới bàn chải đánh răng bao gồm phần đầu có các lông bàn chải trên đó, 
phần cổ, và phần cán. Một đầu của phần cổ được nối với phần đầu, và đầu kia được nối 
với phần cán. Trục tâm của các lông bàn chải gần như song song với trục tâm của phần 
cổ. Trục tâm của phần cổ và trục tâm của phần cán tạo ra một góc. Do đó, bàn chải đánh 
răng có thể được sử dụng dễ dàng để chải và cho phép giảm bớt các giới hạn góc khi làm 
vệ sinh mặt trong của răng.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất pyrimidin được liên kết oxy, phương pháp điều chế và 

dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất pyrimidin, hợp chất này được sử dụng làm chất chống tăng 

sinh. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến hợp chất pyrimidin được liên kết và được thế oxy, 
phương pháp điều chế các hợp chất này, dược phẩm chứa các hợp chất này. Các hợp chất 
này có thể được sử dụng làm thuốc để điểu trị một số rối loạn do tăng sinh bao gồm khối 
u và ung thư cũng như các rối loạn hay tình trạng khác có liên quan đến kinaza.  
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(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Hợp chất diphenyl ure và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất 1,3-diphenyl ure được thế trinometyl và halogen đặc 
hiệu làm các hoạt chất để bào chế dược phẩm. Sáng chế cũng đề cập đến các khía cạnh 
liên quan như quy trình điều chế các hợp chất, các dược phẩm chứa một hoặc nhiều hợp 
chất đó dùng để điều trị và/hoặc phòng ngừa các bệnh nhiễm vi khuẩn.  
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(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Hợp chất diphenyl ure và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất 1,3-diphenyl ure được thế triflometyl và halogen đặc 
hiệu làm các hoạt chất để bào chế dược phẩm. Sáng chế cũng đề cập đến các khía cạnh 
liên quan như quy trình điều chế các hợp chất, các dược phẩm chứa một hoặc nhiều hợp 
chất đó dùng để điều trị và /hoặc phòng ngừa các bệnh nhiễm vi khuẩn.   
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(71) LANXESS DEUTSCHLAND GMBH  (DE) 

51369 Leverkusen, Germany 
(72) VORLANDER, Otto (DE), ZEYEN, Werner (DE), REINERS, Jurgen  (DE), 

TEGTMEYER, Dietrich (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Quy trình tái thuộc da, da thu được theo quy trình này, hỗn 

hợp chứa vi cầu rỗng và chất thuộc crôm, và hỗn hợp chứa vi 
cầu rỗng và chất tái thuộc tổng hợp 

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình tái thuộc da, quy trình này khác biệt ở chỗ  
a) da thuộc được xử lý trong dung dịch chứa nước có các vi cầu rỗng độn chất thổi,  
b) da thu được theo a) được làm khô sau bước làm tái thuộc tuỳ chọn, và  
c1) được xử lý bằng hơi ở nhiệt độ 80 đến 120oC, cụ thể là 80 đến 100oC, hoặc  
c2) được xử lý bằng phát xạ hồng ngoại có bước sóng 0,7 đến 100μm, 
cũng là có thể đối với hoàn tất b1) và/hoặc bước cán b2) tiếp theo một khoảng thời gian 
sau bước làm khô b). Sáng chế còn đề xuất da thu được theo quy trình này, hỗn hợp chứa 
vi cầu rỗng và chất thuộc crôm, và hỗn hợp chứa vi cầu rỗng và chất tái thuộc tổng hợp.  
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(11) 19297 
(21) 1-2008-01556 (51) 7 B01D  39/00 
(22) 24.06.2008 (43) 25.03.2009 
(30) 07405285.3 21.09.2007 EP 
(71) WARTSILA SCHWEIZ AG  (CH) 

Zurcherstrasse 12, CH-8401 Winterthur, Switzerland 
(72) Dr. SCHLAGER, Dietmar (DE) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Bộ lọc các hạt trong khí xả 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ lọc các hạt trong khí xả dùng cho động cơ điêzen đốt bằng khí, 
cụ thể là khí tự nhiên và/hoặc khí tự nhiên hóa lỏng và/hoặc nhiên liệu nặng và/hoặc 
nhiên liệu điêzen tàu thủy, cụ thể là động cơ điêzen cỡ lớn hai kỳ. Về bộ lọc này, theo 
sáng chế, bộ lọc các hạt trong khí xả bao gồm lõi lọc với khối bọt kim loại, khối bọt kim 
loại này bao gồm hợp kim chịu được ăn mòn ở nhiệt độ cao bởi tro buồng đốt.  
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(30) 60/742,218 01.12.2005 US 
(71) DOMANTIS LIMITED  (GB) 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, United Kingdom 
(72) DREW, Philip, D. (GB), DE WILDT, Rudolf, M., T. (NL), TOMLINSON, Ian, M. 

(GB), BASRAN, Amrik (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kháng thể khu vực cạnh tranh gắn kết thụ thể IL1 typ 1 

  (57)     Sáng chế đề cập đến monome dAb gắn kết IL-1R1 và ức chế sự gắn kết của IL-1 (ví dụ, 
IL-1α và/hoặc IL-1β) và IL-1ra với IL-1R1, và đến các phối tử bao gồm monome dAb 
như vậy. Sáng chế đề cập đến monome dAb kháng proteaza, và đến các phối tử bao gồm 
monome dAb kháng proteaza. Sáng chế cũng đề cập đến các axit nucleic bao gồm vectơ 
mã hóa monome dAb và phối tử, đến các tế bào chủ bao gồm các axit nucleic và đến 
phương pháp để tạo monome dAb hoặc phổi tử. Sáng chế cũng đề cập đến được phẩm 
bao gồm monome dAb hoặc các phối tử này.  
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(21) 1-2008-01654 (51) 7 G06F 13/10, 15/17 
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Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 04.07.2008 
(75) 1. Đỗ Ngọc Chung  (VN) 

Số 103, ngõ 345, Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
2. Phạm Mạnh Hà  (VN) 
14B-CT2-A17 Vạn Mỹ, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 
3. Nguyễn Mạnh Tuấn  (VN) 
294 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

(54) Máy tính và ổ cứng máy tính có chức năng bảo mật thông tin 
cộng đồng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến ổ cứng máy tính có chức năng bảo mật thông tin cộng đồng (QPR) 
bao gồm một hệ thống quản trị dữ liệu và pin, đề cập đến máy tính có cấu trúc với các 
đường dẫn nhập/xuất dữ liệu được kết nối với ổ cứng sao cho ổ cứng là thiết bị cuối cùng 
xử lý dữ liệu để gửi ra ngoài máy tính và ổ cứng là thiết bị đầu tiên xử lý dữ liệu nhập 
vào máy tính. Cấu trúc mới đó giúp cho ổ cứng máy tính hoạt động tự chủ với bo mạch 
chủ và hệ điều hành của máy tính nhằm tạo điều kiện đề hệ thống quản trị dữ liệu có thể 
bảo vệ tốt nhất thông tin dữ liệu trong ổ cứng.  
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(71) DOMANTIS LIMITED  (GB) 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, Great Britain 
(72) DE ANGELIS, Elena (GB), HOLMES, Steve (GB), TOMLINSON, Ian, M. (GB), 

HUANG, Eric, Yi-Chun  (GB), HOLT, Lucy, J.  (GB), EVERETT, Claire, E. (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phối tử đặc hiệu kép liên kết đặc hiệu với các đích trên bề mặt 

tế bào, chế phẩm chứa phối tử này và thiết bị phân phối dược 
chất chứa chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế mô tả phối tử gồm có vùng gấp polypeptit thứ nhất có vị trí liên kết và tính đặc 
hiệu liên kết với đích thứ nhất trên bề mặt tế bào và vùng gấp polypeptit thứ hai có vị trí 
liên kết với đích thứ hai trên bề mặt tế bào, trong đó mỗi đích này là khác nhau và nằm 
trên cùng một tế bào. Theo một vài phương án, phối tử được mô tả chứa thêm độc tố. 
Theo các phương án khác, phối tử này chứa thêm các nhóm kéo dài thời gian bán hủy. 
Sáng chế cũng mô tả các phương pháp sử dụng phối tử này. Cụ thể là, sử dụng các phối 
tử này để điều trị bệnh ung thư.  
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(21) 1-2008-01698 (51) 7 H02K  57/00 
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(30) 096132985 05.09.2007 TW 
(75) CHEN, CHUAN SHENG  (TW) 

Fl. 12, No. 137, Sec. 4, JenAi Road, Taipei, TAIWAN 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Động cơ không có cuộn dây 

  (57)    Sáng chế đề cập tới động cơ không có cuộn dây bao gồm một đĩa cách điện, các nam 
châm, các nam châm điện, vỏ, và một mạch điện từ. Các nam châm được gắn đồng đều 
trong đĩa cách điện, và các nam châm điện được lắp chặt vào mặt trong của vỏ. Mạch 
điện từ bao gồm một chuyển mạch điện từ có một tiếp điểm PNP để điều khiển việc 
đóng/ngắt một nguồn điện ngoài tới một nút định trước và tới các nam châm điện để 
nhằm tạo ra từ lực đẩy/hút nhờ cảm ứng, vì thế đĩa cách điện được quay nhờ từ lực hút 
và đẩy được tạo ra giữa các nam châm điện và các nam châm bên trong đĩa cách điện 
nhờ cảm ứng. Động năng của đĩa cách điện quay được đưa ra ngoài nhờ trục quay để 
thực hiện chức năng của động cơ.  

 
  

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 252 tập a (03.2009) 

 

 
70 

(11) 19302 
(21) 1-2008-01747 (51) 7 C07D  471/04,  487/04, A61K  

31/395, A61P  17/00,  35/00,  37/00 
(22) 12.12.2006 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/US2006/047369 12.12.2006 (87) WO2007/070514 21.06.2007 
(30) 60/749,905 13.12.2005 US 

60/810,231 02.06.2006 US 
60/850,625 10.10.2006 US 
60/856,872 03.11.2006 US 
60/859,404 16.11.2006 US 

(71) INCYTE CORPORATION  (US) 
Experimental Station, Route 141 & Henry Clay Road, Building E336, Wilmington, 
Delaware 19880, United States of America 

(72) RODGERS, James D. (US), SHEPARD, Stacey (US), MADUSKUIE, Thomas P. (US), 
WANG, Haisheng  (US), FALAHATPISHEH, Nikoo (US), RAFALSKI, Maria (US), 
ARVANITIS, Argyrios G. (US), STORACE, Louis (US), JALLURI, Ravi Kumar (US), 
FRIDMAN, Jordan S. (US), VADDI, Krishna (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất pyrolo[2,3-b]pyridin được thế heteroaryl và 

pyrolo[2,3-b]pyrimidin làm chất ức chế janus kinaza, dược 
phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất pyrolot[2.3-b]pyridin được thế bằng heteroaryl (I) và được thế 
bằng heteroaryl pyrolo[2.3-b]pyridin có tác dụng điều hoà hoạt tính của Janus kinaza và 
hữu dụng để điều trị bệnh liên quan đến hoạt tính Janus kinaza bao gồm, ví dụ, bệnh liên quan 
đến hệ miễn dịch, rối loạn da, rối loạn tăng sinh tuỷ bào, bệnh ung thư, và các bệnh khác. 
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(30) 07115450.4 31.08.2007 EP 
(71) WARTSILA SCHWEIZ AG  (CH) 

Zurcherstrasse 12, CH-8401 Winterthur, Switzerland 
(72) Dr. REINER, Schulz (CH) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vòi phun nhiên liệu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vòi phun nhiên liệu để phun nhiên liệu trong động cơ điêzen, cụ thể 
là động cơ điêzen cỡ lớn hai kỳ, động cơ điêzen này có thân vòi phun (2), đầu vòi phun 
được nối với thân vòi phun và một hoặc một số lỗ phun (4.1, 4.2) để phun nhiên liệu vào 
buồng đốt của động cơ điêzen. Vòi phun nhiên liệu còn có van phun bao gồm kim van 
(6) được bố trí ở phía trong thân vòi phun (2) và mặt tựa van (7) được nối với các lỗ 
phun (4.1, 4.2) qua đường dẫn (5.1, 5.2) được tạo ra trong thân vòi phun và trong đầu vòi 
phun và kết hợp với kim van (6) để điều chỉnh việc cấp nhiên liệu vào các lỗ phun. Vòi 
phun nhiên liệu được đề xuất còn bao gồm cơ cấu (15, 16) để làm sạch đường dẫn (5.1, 
5.2) và đường (17) được lắp với cơ cấu đã nêu, nối thông với đường dẫn nhằm làm sạch 
nó khi vòi phun nhiên liệu được đóng lại.  
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China 

(72) WEI, Feng (CN), YE, Zhengliang (CN), GAO, Jun (CN), LUO, Chongnian (CN), LI, 
Dekun (CN), CHEN, Jianming (CN), ZHU, Yonghong (CN), XIONG, Junfeng (CN), 
ZHENG, Xiaoli (CN), ZHANG, Guangming (CN), ZHAO, Ying (CN) 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Dịch chiết đông y của Chenopodium ambrosioides L., dược 

phẩm chứa dịch chiết này và phương pháp bào chế dược phẩm 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dịch chiết từ thực vật, cụ thể là dịch chiết đông y của Chenopodium 
ambrosiotdes L.(kinh giới đất), dược phẩm chứa dịch chiết này và phương pháp bào chế 
dược phẩm này. Dịch chiết đông y Chenopodium ambrosioides L. được bào chế bằng 
các phương pháp tách chiết tinh dầu thông thường và được sử dụng để điều trị bệnh viêm 
hoặc loét dạ dày do xoắn khuẩn môn vị gây ra như viêm dạ dày, ung thư dạ dày v. v. 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phần tử nhiễu xạ quang học, tài liệu và các vật bảo đảm, 

phương pháp sản xuất phần tử nhiễu xạ quang học, các phương 
pháp và thiết bị để lưu trữ và đọc dữ liệu được mã hoá 

  (57)     Sáng chế đề xuất phần tử nhiễu xạ quang học (DOE) và các phương pháp khác nhau để 
sản xuất DOE, trong đó vi cấu trúc nhiễu xạ quang học (5) được tạo thành chứa dữ liệu 
được mã hóa trên ít nhất một mặt của chất nền trong suốt (2) hoặc trong lớp được phủ 
lên chất nền (2) này. Vi cấu trúc nhiễu xạ quang học (5) khi được chiếu ánh sáng trực 
chuẩn, sẽ tạo thành chùm tia sáng được tạo mẫu hình giao thoa vùng xa tương ứng với 
dữ liệu được mã hóa được giải mã bằng bộ phận nhận biết và thiết bị xử lý thích hợp.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất 3-aminoxyclopentan-carboxamit dùng làm chất điều 

biến thụ thể chemokin 
  (57)     

  
 
Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) là chất điều biến thụ thể chemokin. Các 
hợp chất theo sáng chế và dược phẩm chứa chúng được sử dụng để điều trị các bệnh liên 
quan đến sự biểu hiện và/hoặc hoạt tính của thụ thể chemokin. 
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(21) 1-2008-01837 (51) 7 C07D  471/08,  487/08,  495/08,  

519/00, A61K  31/506, A61P  35/00 
(22) 11.12.2006 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/IB2006/003655    11.12.2006 (87) WO2007/072158 28.06.2007 
(30) 60/752,708    21.12.2005 US 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 21.07.2008 
(71) PFIZER PRODUCTS INC.  (US) 

Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, United States of America 
(72) Joel Thomas ARCARI (US), Samit Kumar BHATTACHARYA (IN), Arthur Douglas 

BROSIUS (US), Michael Joseph Luzzio (US), Kendra Louise NELSON (CA), Gonghua 
PAN  (US), James Alfred SOUTHERS, JR. (US), Donn Gregory WISHKA (US), Jun 
XIAO  (CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất pyrimidin và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) hoặc muối dược dụng của chúng, trong đó 
Ar là nhóm có công thức (III), và R1, R2, R13, A, K, M, L1, L2, X, Y1, Y2, Q, muối của 
nã, trong đó R1, R2, R13, A, K, L1, L2, W, X, Z1, Z2, Y1, Y2, M, Q, m, p và q là như được 
xác định trong bản mô tả. Các hợp chất này có thể dùng để điều trị tình trạng phát triển 
tế bào bất thường như bệnh ung thư ở động vật có vú. Sáng chế còn đề cập đến dược 
phẩm chứa các hợp chất này. 
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(21) 1-2008-01842 (51) 7 C07D  401/04,  413/10,  239/32, 
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(86) PCT/EP2006/070046 20.12.2006 (87) WO2007/071752 28.06.2007 
(30) 60/752,711      21.12.2005 US 
(71) NOVARTIS AG  (CH) 

Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland 
(72) BOLD, Guido (CH), FURET, Pascal  (FR), GUAGNANO, Vito (IT) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất pyrimidinyl aryl ure làm chất ức chế yếu tố phát 

triển nguyên bào sợi 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất heteroaryl aryl urê có công thức (IA),  
 

  
 

trong đó các gốc và các ký hiệu có nghĩa như đã được xác định trong bản mô tả, hợp 
chất này được dùng để điều trị các bệnh phụ thuộc protein kinaza. Ngoài ra, sáng chế còn đề 
cập đến dược phẩm chứa heteroaryl aryl ure và quy trình điều chế các hợp chất này. 
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(11) 19309 
(21) 1-2008-01869 (51) 7 A23L  1/202 
(22) 22.12.2006 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/KR2006/005660 22.12.2006 (87) WO2007/078078  12.07.2007 
(30) 10-2005-0134941      30.12.2005 KR 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 23.07.2008 
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  (KR) 

500, Namdaemunro 5-ga, Jung-gu, Seoul 100-095, Republic of Korea 
(72) SONG, Chi-kwang (KR), JANG, Eun-seok (KR), LEE, Seung-jin (KR), PARK, Jong-

myon  (KR), CHANG, Yeong-il  (KR), PARK, Hee-kyoung (KR), AN, Mi-young 
(KR), CHOI, Jun-bong  (KR) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Phương pháp sản xuất bột nhão đậu tương bằng cách bổ sung 

proteaza và sản phẩm được chế biến từ phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất bột nhão đậu tương được đặc trưng bởi việc 

bổ sung proteaza trong quá trình sản xuất bột nhão đậu tương để làm tăng tốc quá trình 
ngấu và nâng cao chất lượng của bột nhão đậu tương được sản xuất bằng phương pháp 
này. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất bột nhão đậu tương bao gồm 
bước bổ sung proteaza đơn hoặc phức hợp proteaza được sản xuất bằng cách trộn ít nhất 
hai proteaza khác nhau được chọn từ nhóm bao gồm proteaza có nguồn gốc từ 
Aspergillus oryzae, có khả năng phân hủy protein rất tốt; proteaza có nguồn gốc từ 
Bacillus spp. và các proteaza có nguồn gốc thực vật như các proteaza có nguồn gốc từ 
quả đu đủ và quả dứa. Theo sáng chế, bằng cách bổ sung proteaza có khả năng phân hủy 
protein rất tốt, có thể sản xuất ra bột nhão đậu tương có các vị và mùi vị đồng nhất với 
thời gian ngấu giảm đi và năng suất được tăng lên.  
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(11) 19310 
(21) 1-2008-01883 (51) 7 F16L  47/02 
(22) 01.02.2007 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/KR2007/000540 01.02.2007 (87) WO2007/091799 16.08.2007 
(30) 10-2006-0011190 06.02.2006 KR 

10-2007-0008964 29.01.2007 KR 
(71) TAEIL CO., LTD.  (KR) 

1493-7, Songjeong-dong, Gangseo-gu, Busan, Republic of Korea 
(72) KWAK, You-Shik (KR) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Nguyên liệu tạo ống dẫn nấu chảy bằng điện với chi tiết nén 

xoay 
  (57)     Nguyên liệu tạo ống dẫn nóng chảy bằng điện được làm thích hợp để gắn kết với ống 

dẫn làm bằng chất dẻo bằng cách nóng chảy bằng điện. Nguyên liệu tạo ống dẫn này có 
thể biến đổi sự quay của chi chiết nén thành sự chuyển động tuyến tính bằng các phương 
pháp ren vít để nén trực tiếp hoặc gián tiếp yếu tố gia nhiệt được tạo ra trong chu vi bên 
trong của mối nối của ông dẫn chứa nguyên liệu tạo ống dẫn để nén các phần nóng chảy 
được gia nhiệt bằng yếu tố gia nhiệt, nhờ đó tạo ra áp lực cần thiết để gắn kết nóng chảy 
cũng như loại bỏ bề mặt chung của tạp chất, nhờ đó gia tăng hiệu quả nóng chảy.  
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(21) 1-2008-01903 (51) 7 C01F  11/18 
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(30) 10-2005-0136061 30.12.2005 KR 
(71) KOREA INSTITUTE OF GEOSCIENCE AND MlNERAL RESOURCES  (KR) 

30 Gajeong-dong, Yuseong-gu, Daejeon-city 305-713, Korea 
(72) AHN, Ji-whan (KR), KIM, Jeong-Hwan (KR), PARK, Hyun-seo (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp sản xuất canxi cacbonat kết tủa dạng aragonit 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất canxi cacbonat kết tủa dạng aragonit bao 
gồm các bước sản xuất canxi cacbonat có kích thước khác nhau nhờ phản ứng hyđrat 
hoá của CaO, vôi tôi, trong khi thay đổi tỷ lệ rắn-lỏng của vôi tôi và nhiệt độ phản ứng 
ban đầu 10~80oC cho việc làm ổn định canxi cacbonat nhờ bổ sung dung dịch nước chứa 
natri hyđroxit vào dung dịch huyền phù canxi hydroxit; bổ sung dung dịch nước natri 
cacbonat trong khi quấy dung dịch huyền phù trong bước làm ổn định nói trên; và làm 
sạch, lọc và làm khô dung dịch huyền phù canxi cacbonat.  
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(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Xe máy 

  (57)     Sáng chế đề xuất xe máy bao gồm buồng thông hơi (20) được bố trí ở đầu sau của hộp 
cácte (9) sao cho nó nhô lên phía trên, bộ cảm biến tốc độ phương tiện (17) phát hiện tốc 
độ quay của trục chính (12) là tốc độ phương tiện giao thông, và được lắp ở phía trước 
của buồng thông hơi (20) ở phần trên của hộp cácte (9). Theo đó, so với trường hơp bộ 
cảm biến tốc độ phương tiện (17) được gắn vào thành sau của hộp cácte (9) sao cho nó 
nhô về phía sau, chiều dài trước - sau của toàn bộ động cơ (E) có thể được làm giảm. 
Hơn nữa, do bộ cảm biến tốc độ phương tiện (17) được đặt giữa buồng thông hơi (20) và 
xylanh (1) hoặc bộ khởi động (11) đứng ở phía trước bộ cảm biến tốc độ phương tiện 
(17), nó được đơn giản bảo vệ khỏi đá bắn, v.v..  
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Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) Jayne Lesley DAWSON (GB), Kelvin Brian DlCKINSON (GB), Emmanuel Paul Jos 

Marie EVERAERT (BE), Neil Christopher HOLT (GB), Neil Scott SHAW (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Phương pháp dưỡng tóc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp dưỡng tóc bao gồm việc sử dụng chế phẩm dưỡng tóc 
chứa (a) dầu dưỡng kị nước, (b) polysacarit kị nước chứa các đơn vị đường fructoza. 
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(11) 19314 
(21) 1-2008-01963 (51) 7 H04L  1/00,  12/56 
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Paivi (FI) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp, thiết bị và phương tiện đọc được bằng máy tính 

để cho phép biểu đồ phân đoạn linh hoạt 
  (57)     Sáng chế đề xuất các phương pháp, phương tiện đọc được bằng máy tính, các thiết bị 

điện tử và các khối thông tin để nâng cao cả hiệu suất truyền và hiệu suất phân đoạn 
bằng cách cho phép xác định kích thước khối vận chuyển thông minh xác định kích 
thước và lược đồ phân đoạn linh hoạt thích hợp cho việc sử dụng với quá trình truyền lại. 
Một phương pháp nêu làm ví dụ bao gồm các bước : xác định kích thước của khối vận 
chuyển dựa trên tiêu chuẩn bao gồm kích thước của ít nhất một khối dữ liệu phải được 
truyền, trong đó kích thước khối vận chuyển sẽ được xác định sao cho khối vận chuyển 
sẽ bao gồm ít nhất một phân đoạn của khối dữ liệu của ít nhất một khối dữ liệu; phân 
đoạn khối dữ liệu của ít nhất một khối dữ liệu thành một số phân đoạn bao gồm ít nhất 
một phân đoạn; và định vị khối vận chuyển với ít nhất một phân đoạn.  
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(72) LlN, Hai Xiang (CN), LI, Lie Tao, Victor (SG) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Chế phẩm sinh miễn dịch niêm mạc chứa chất phụ trợ trên cơ sở 

axit polyinosinic - axit polyxytidilic 
  (57)   Sáng chế đề xuất chế phẩm phụ trợ polynucleotit (PICKCa). Chế phẩm phụ trợ  

polynucleotit này chứa axit polyriboinosinic-axit polyriboxytiđylic (PIC), ít nhất một 
chất kháng sinh và ít nhất một ion dương. Sáng chế cũng đề xuất chế phẩm sinh miễn 
dịch bao gồm chế phẩm phụ trợ polynucleotit cùng với các chế phẩm sinh miễn dịch 
khác như kháng nguyên (ví dụ trong vacxin).  
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Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, FINLAND 
(72) AMMAR, Nejib (TN), KARCZEWICZ, Marta (FI), RIDGE, Justin (AU), WANG, 

Xainglin (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị để lấy mẫu lên bộ lọc chuyển mạch 

dành cho mã hoá viđeo khả biến tỷ lệ 
  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị để lấy mẫu lên bộ lọc chuyển mạch cải tiến 

dành cho mã hoá viđeo khả biến tỷ lệ. Cơ chế chuyển mạch bộ lọc theo sáng chế có ưu 
điểm của tính năng tốt nhất của mỗi bộ lọc theo phương thức kế hợp. Quy trình chuyển 
mạch theo sáng chế có thể tạo ra nhiều lựa chọn bộ lọc hơn và làm giảm tương đối sự 
tính toán phức tạp do sự tự do được bổ sung và sự linh hoạt của các lựa chọn bộ lọc.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chủng vi khuẩn Lactobacilius helveticus không có khả năng 

chuyển hóa lactoza, quy trình sản xuất chủng vi khuẩn này, 
thực phẩm và quy trình sản xuất thực phẩm có chứa chủng vi 
khuẩn Lactobacillus helveticus 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chủng vi khuẩn mới Lactobacillus helveticus. Cụ thể hơn, sáng chế 
đề cập đến chủng vi khuẩn Lactobacillus helveticus không có khả năng chuyển hoá 
lactoza và quy trình để thu được chủng vi khuẩn này. Sáng chế còn đề cập đến thực 
phẩm và quy trình sản xuất thực phẩm có chứa chủng vi khuẩn Lactobacillus helveticus 
nêu trên. 
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(30) 60/760,840      20.01.2006  US 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 08.10.2008 
(71) SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION  (US) 

One Franklin Plaza, P.O.Box 7929, Philadelphia, Pennsylvania 19101, United States of 
America 

(72) SZEWCZYK, Jerzy Ryszard (US), LAUDEMAN, Christopher P. (US), EVANS, Karen 
Anderson;  (US), LI, Yue H. (CN), DOCK, Steven Thomas (US), CHEN, Zibin  (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất sulfonamit và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập chung đến hợp chất sulfonamit điều trị mới, chất chủ vận AXOR 109, 
và dược phẩm chứa chúng.  
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(11) 19319 
(21) 1-2008-02088 (51) 7 F04D  29/24 
(22) 23.01.2007 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/AT2007/000026 23.01.2007 (87) WO/2007/092970 23.08.2007 
(30) A 228/2006 14.02.2006 AT 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 20.08.2008 
(75) RIEGERBAUER, HERMANN  (AT) 

Untergralla 20, A-8430 Leibnitz, AT 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Cánh của bánh bơm 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cánh dùng cho chân vịt có ít nhất hai thành phần được bố trí trên 
cánh đã nêu nhằm cải thiện dòng chảy rối phía sau cánh chân vịt.  
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(11) 19320 
(21) 1-2008-02093 (51) 7 F02M  69/00,  69/04 
(22) 21.08.2008 (43) 25.03.2009 
(30) 2007-220108 27.08.2007 JP 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 21.08.2008 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japan 
(72) Ryuji TSUCHIYA (JP), Koji KOBAYASHI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Động cơ đốt trong làm mát bằng không khí cưỡng bức 

  (57)     Sáng chế đề cập tới động cơ đốt trong làm mát bằng không khí cưỡng bức sao cho phần 
nút của vòng bít nắp che đầu có thể được lắp trong rãnh gia công ở bề mặt đối tiếp của 
đầu xi lanh mà không bị cản trở bởi chi tiết đàn hồi hình khuyên và sao cho nắp che đầu 
xi lanh có thể được lắp dễ dàng vào đầu xi lanh. Trong động cơ đốt trong làm mát bằng 
không khí cưỡng bức trong đó rãnh gia công (33v) được tạo ra trên bề mặt đối tiếp (33s) 
của đầu xi lanh (33), phần nút (47p) lắp trong rãnh gia công (33v) được tạo ra liền khối ở 
vòng bít nắp che đầu (47), và các nắp bảo vệ (68) được tạo ra theo cách sao cho chi tiết 
đàn hồi hình khuyên (95) được đặt giữa các phần lỗ xuyên đầu (68p) và bề mặt theo chu 
vi ngoài của đầu xi lanh (33), chi tiết đàn hồi hình khuyên (95) được tạo ra quanh bề mặt 
theo chu vi ngoài của đầu xi lanh (33) ở gần bề mặt đối tiếp (33s), và phía bề mặt theo 
chu vi trong của phần tương ứng với rãnh gia công (33v) được cắt rãnh để tạo thành phần 
thành mỏng (951c) có rãnh cắt khấc (95h) ở phía đối diện với rãnh gia công (33v).  
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(11) 19321 
(21) 1-2008-02122 (51) 7 A44B  11/00 
(22) 26.08.2008 (43) 25.03.2009 
(30) 096131685 27.08.2007 TW 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 26.08.2008 
(71) NIFCO TAIWAN CORPORATION  (TW) 

7th Fl, China General Plastic Bldg., No.3, Tun-Hwa South Road, Sec.1, Taipei, Taiwan 
(72) Yang, Yao-Ming (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Cơ cấu khoá 

  (57)     Sáng chế đề xuất cơ cấu khoá, bao gồm: chi tiết khoá cái trong đó gồm thanh ngang tại 
khoang tiếp nhận hở mặt trên của chi tiết khoá cái; chi tiết khoá đực gồm móc cài trước 
có thể chèn theo phương thẳng đứng vào trong khoang tiếp nhận hở mặt trên để khớp với 
thanh ngang của chi tiết khoá cái; tấm trượt điều khiển, được gắn với chi tiết khoá cái và 
có thể di chuyển tương ứng chi tiết khoá cái giữa vị trí mở để mở khoang tiếp nhận hở 
mặt trên cho phép chèn móc khoá trước của chi tiết khoá đực vào khớp với thanh ngang 
và vị trí đóng để đóng khoang tiếp nhận hở mặt trên và tiếp tục giữ móc khoá trước của 
chi tiết khoá đực sau khi khớp móc khoá trước với thanh ngang, và lò xo để hỗ trợ tấm 
trượt điều khiển tại vị trí đóng.  
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(11) 19322 
(21) 1-2008-02128 (51) 7 H04L  12/18 
(22) 27.08.2008 (43) 25.03.2009 
(30) 200710145602.6 30.08.2007 CN 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 27.08.2008 
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LlMlTED  (CN) 

4/F, East 2 Block, SEG Park, Zhenxing Rd., Futian District, Shenzhen Guangdong 
518044, P. R. China 

(72) LI, Hua (CN), WANG, Xinlei  (CN), ZHOU, Tao  (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt (VIPAT CO., LTD.) 
(54) Phương pháp đàm thoại trực tuyến, máy khách môi trường 

đàm thoại trực tuyến, hệ thống quản lý thứ cấp và máy chủ 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp đàm thoại (chat), và phương pháp bao gồm : các bước thu 

nhận yêu cầu ứng dụng đa phương tiện mang nhận dạng của yêu cầu ứng dụng đa 
phương tiện; phát đi yêu cầu ứng dụng đa phương tiện tới hệ thống quản lý thứ cấp 
thông qua máy chủ; thu nhận và hiển thị tài nguyên ứng dụng đa phương tiện tương ứng 
được tìm thấy theo nhận dạng của yêu cầu ứng dụng đa phương tiện. 
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(11) 19323 
(21) 1-2008-02129 (51) 7 C07D  471/04, A61K  31/437, A61P  

33/00 
(22) 24.01.2007 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/CN2007/000256 24.01.2007 (87) WO/2007/085188 02.08.2007 
(30) 200610003229.6 27.01.2006 CN 

200610065001.X 15.03.2006 CN 
200610122000.4 30.08.2006 CN 

(71) SHANGHAI HENGRUI PHARMACEUTICAL CO. LTD.  (CN) 
No.279 Wenjing Road, Minhang District, Shanghai 200245, China 

(72) TANG, Peng Cho (CN), SU, Yidong (CN), ZHANG, Lei (CN), XIAO, Lu (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất pyrolo[3,2-c]pyridin-4-on 2-indolinon làm chất ức chế 

protein kinaza, quy trình điều chế hợp chất này và dược phẩm 
chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất pyrolo[3,2-c]pyridin-4-on-2-indolinon có công thức (I) và 
muối dược dụng của nó, trong đó, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, X, Y và --- có nghĩa 
như được nêu trong bản mô tả. Ngoài ra, sáng còn đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất 
này và phương pháp điều chế hợp chất này.  
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(11) 19324 
(21) 1-2008-02134 (51) 7 G02B  7/10 
(22) 27.08.2008 (43) 25.03.2009 
(30) P2007-229477 04.09.2007 JP 
(71) SONY CORPORATION  (JP) 

1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) TAKASHI KOYAMA (JP), TAKASHI KATO (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vành ống kính và thiết bị tạo ảnh 

  (57)     Sáng chế đề xuất vành ống kính bao gồm ít nhất hai ống cam, và thao tác dựa vào 
chuyển động quay của vòng thao tác dẫn động hai ống cam dịch chuyển nhóm thấu 
kính. Vành ống kính bao gồm ống cam thứ nhất dẫn động một phần nhóm thấu kính đáp 
lại thao tác dựa vào chuyển động quay của vòng thao tác, và ống cam thứ hai dịch 
chuyển một phần nhóm thấu kính theo hướng trục quang đáp lại thao tác dựa vào 
chuyển động quay của vòng thao tác. ống cam thứ hai quay với tốc độ khác với tốc độ 
của ống cam thứ nhất.  
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(11) 19325 
(21) 1-2008-02144 (51) 7 C11C  3/10, B01J  37/02,  23/02, 

C10L  1/02, B01J  37/00 
(22) 26.01.2007 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/JP2007/000032    26.01.2007 (87) WO2007/088702 09.08.2007 
(30) 2006-021774     31.01.2006 JP 
(71) 1. REVO INTERNATIONAL INC.  (JP) 

173, Shimotobahiroosacho, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto, 612-8473, Japan 
2. EHIME UNIVERSITY  (JP) 
10-13, Dogohimata, Matsuyama-shi, Ehime, 790-8577, Japan 

(72) KAWASHIMA, Ayato (JP), YAMAMOTO, Hideo (JP), KOSHIKAWA, Tetsuya (JP) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Quy trình và thiết bị sản xuất alkyl este của axit béo 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất alkyl este của axit béo từ chất béo hoặc dầu, 
trong đó thành phần chính của nó là triglyxerit, và rượu alkyl trong các điều kiện nhẹ với 
hiệu suất phản ứng cao, và alkyl este của axit béo có thể được sử dụng làm dầu diesel, 
nguyên liệu thô công nghiệp hoặc tương tự một cách hiệu quả, ngoài ra phương pháp 
này có thể sử dụng đối với quy mô công nghiệp, trong đó các bước xử lý sơ bộ để loại 
bỏ hợp phần xúc tác có thể được đơn giản hoá hoặc bỏ qua. Nhằm mục đích này, 
phương pháp sản xuất alkyl este của axit béo theo sáng chế bao gồm các bước tiến hành 
phản ứng chuyển hoá este giữa chất béo hoặc dầu và rượu với sự có mặt của chất xúc tác 
bazơ chứa canxi oxit, đặc trưng ở chỗ, phương pháp này bao gồm các bước cho chất xúc 
tác bazơ tiếp xúc với rượu, từ đó để tiến hành xử lý hoạt hoá trước phản ứng.  
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(11) 19326 
(21) 1-2008-02147 (51) 7 F02D  41/04,  41/06,  41/14,  41/22,  

45/00 
(22) 29.08.2008 (43) 25.03.2009 
(30) 2007-226220 31.08.2007 JP 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 29.08.2008 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 JAPAN 
(72) Tetsuya KANEKO (JP), Kenjiro SAITO (JP), Kenji NISHIDA (JP), Toichiro HIKICHI  

(JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị điều khiển sự hoạt động của động cơ đốt trong 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điều khiển hoạt động cho phép điều khiển tỷ lệ không khí-
nhiên liệu với độ chính xác cao ngay cả khi phương tiện dò trạng thái động cơ cần để 
điều chỉnh lượng nhiên liệu cấp từ van phun nhiên liệu không thể dò trạng thái động cơ 
một cách bình thường đồng thời làm giảm chi phí về thiết bị điều khiển sự hoạt động của 
động cơ đốt trong.  

Phương tiện điều khiển tỷ lệ không khí-nhiên liệu (40) của thiết bị điều khiển sự 
hoạt động của động cơ đốt trong (E) điều chỉnh lượng nhiên liệu cơ bản Q của van phun 
nhiên liệu (20) dựa vào độ mở của van tiết lưu (11) và hiệu chỉnh lượng cơ bản dựa vào 
tỷ lệ không khí-nhiên liệu được dò bởi bộ cảm biến ôxy (27) để điều chỉnh lượng nhiên 
liệu Q sau khi hoàn tất quá trình làm nóng và khi bộ cảm biến độ mở van tiết lưu (26) và 
bố cảm biến ôxy (27) ở trạng thái bình thường, và điều chỉnh lượng nhiên liệu Q dựa vào 
lượng thay đổi Δω của vận tốc góc ω của trục khuỷu (7) trước khi hoàn tất quá trình làm 
nóng và khi bộ cảm biến độ mở van tiết lưu (26) hoặc bộ cảm biến ôxy (27) ở trạng thái 
bất thường.  
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(11) 19327 
(21) 1-2008-02152 (51) 7 A44B  11/00 
(22) 29.08.2008 (43) 25.03.2009 
(30) 096214509 30.08.2007 TW 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 29.08.2008 
(71) NIFCO TAIWAN CORPORATION  (TW) 

7th Fl, China General Plastic Bldg., No.3, Tun-Hwa South Road, Sec.1, Taipei, Taiwan 
(72) Liu, Chun-Ching (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Cơ cấu khoá 

  (57)    Cơ cấu khóa bao gồm chi tiết khóa cái và chi tiết khóa đực. Chi tiết khóa cái gồm có : 
khoang mở phía trước, rãnh giữ được bố trí nằm ngang tại phía sau bên trong khoang mở 
phía trước; hai rãnh dẫn hướng được bố trí song song dọc theo trên hai cạnh bên nằm 
ngang đối diện nhau. Chi tiết khóa đực bao gồm: bộ phận giữ treo hướng ra phía trước 
có thể chèn vào trong khoang mở phía trước của chi tiết khóa cái vào ăn khớp với rãnh 
giữ của chi tiết khóa cái; và hai thanh dẫn hướng cách bộ phận giữ treo hướng ra phía 
trước trên hai cạnh bên nằm ngang đối diện nhau và có thể chèn vào trong rãnh dẫn 
hướng của chi tiết khóa cái để dẫn hướng bộ phận giữ treo hướng ra phía trước vào ăn 
khớp với rãnh giữ của chi tiết khóa cái.  
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(11) 19328 
(21) 1-2008-02154 (51) 7 F16D  31/02 
(22) 02.02.2007 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/US2007/003019 02.02.2007 (87) WO2007/102964 13.09.2007 
(30) 60/779680 06.03.2006 US 
(71) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY  (US) 

P.O. Box 2189, CORP-URC-SW348, Houston, TX 77252-2189 
(72) Holt, Christopher G (US), MARTlN, William, L. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp và thiết bị để sản xuất khí thiên nhiên hoá lỏng 

(LNG) 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và các thiết bị biến đổi mômen khởi động của máy 

nén cho các chuỗi thiết bị quay công suất cao gồm một bộ biến đổi mômen khởi động 
của máy nén CSTC (16) và hệ bánh răng để tạo tốc độ đầu vào và đầu ra phù hợp với các 
yêu cầu tốc độ và công suất của ít nhất một máy nén (4) ở cuối chuỗi. Chuỗi cũng gồm 
một động cơ chính (10), hoặc là một động cơ hoặc là tua-bin khí với một động cơ khởi 
động. CSTC được truyền động bởi một động cơ chính được xuống số (qua 18) tới một 
tốc độ phù hợp cho việc chuyển năng lượng hiệu quả, theo sau bởi một bộ tăng tốc bánh 
răng (20) cho phép đầu ra của CSTC được tăng phù hợp với các yêu cầu cần thiết của 
máy nén tốc độ lớn. Hệ bánh răng có thể là 2 bộ riêng biệt với các hộp riêng của nó 
hoặc kết hợp trong một hộp đơn với CSTC. CSTC có thể là một CSTC được sử dụng 
trong khởi động tăng áp các chuỗi tải trọng máy nén cao phục vụ việc làm lạnh LNG.  
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(11) 19329 
(21) 1-2008-02159 (51) 7 C03C  23/00, B24B  37/00, C03C  
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(22) 12.04.2007 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/JP2007/058050   12.04.2007 (87) WO/2007/119775 25.10.2007 
(30) 2006-111934   14.04.2006 JP 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 29.08.2008 
(71) SHOWA DENKO K.K  (JP) 

13-9, Shibadaimon 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) Hiroshi MIZUKAMI (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp xử lý nền thuỷ tinh, và hợp phần chất tráng rửa 

để xử lý nền thuỷ tinh 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp xử lý nền thuỷ tinh gồm các bước đánh bóng nền thuỷ 

tinh bằng vật liệu mài mòn như xeri oxit; và, tráng rửa nền thuỷ tinh bằng cách cung cấp 
hợp phần chất tráng rửa có độ pH nằm trong khoảng từ 7 đến 12 gồm (1) dung dịch nước 
của hợp chất magie tan trong nước, (2) dung dịch nước của hợp chất magie tan trong 
nước và ít nhất một thành phần được chọn từ nhóm gồm hyđroxit của kim loại kiềm, 
cacbonat của kim loại kiềm và bicacbonat của kim loại kiềm, hoặc (3) huyền phù chứa 
các hạt keo thu được bằng cách thực hiện phản ứng trong nước giữa hợp chất magie tan 
trong nước và ít nhất một thành phần được chọn từ nhóm gồm hyđroxit của kim loại 
kiềm, cacbonat của kim loại kiềm và bicacbonat của kim loại kiềm. Phương pháp xử lý 
nền thuỷ tinh theo sáng chế cho phép thu được nền thuỷ tinh có độ nhám bề mặt cực 
tháp. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập tới hợp phần chất tráng rửa để xử lý nền thuỷ tinh có 
độ pH nằm trong khoảng từ 7 đến 12.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Khoá cài 

  (57)     Chi tiết bị bao (A) bao gồm đế (10) mà sợi dây có thể được gắn vào đó, hai chân (20) 
nhô ra từ đế (10), và phần cài (25) nhô ra từ bề mặt trên và bề mặt dưới của đầu xa của 
mỗi chân (20). Chi tiết bao (B) bao gồm: thân chi tiết bao rỗng (40), thân chi tiết bao 
rỗng này bao gồm lỗ gài (42) mà chi tiết bị bao (A) được gài vào trong đó và khoảng 
trống chứa (43) để chứa hai chân (20) của chi tiết bị bao (A) được gài qua lỗ gài (42); 
phần được cài (46) tạo ra ở bên trong khoảng trống chứa (43) của thân chi tiết bao (40) 
mà phần cài (25) của chi tiết bị bao (A) được cài vào nó; và hốc dẫn hướng (47) tạo ra ở 
bên trong khoảng trống chứa (43) để dẫn hướng phần cài (25) vào phần được cài (46). 
Bộ phận dẫn hướng (61) tiếp xúc với phần cài của chi tiết bị bao để dẫn hướng phần cài 
này vào hốc dẫn hướng được tạo ra ở lỗ gài của chi tiết bao (B).  
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(11) 19331 
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(22) 03.09.2008 (43) 25.03.2009 
(30) P2007-231541 06.09.2007 JP 

P2007-235537 11.09.2007 JP 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 03.09.2008 
(71) KUBOTA CORPORATION  (JP) 

1-2-47, Shikitsuhigashi, Naniwa-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN 
(72) Takaaki ONO (JP), Ippei YAMAJI (JP), Keisuke YAMASHITA  (JP), Mitsuki 

HIRATA  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Máy công cụ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy công cụ có thể loại bỏ sự tăng lực đẩy của bộ phận đẩy khi 
mỗi bộ phận san phẳng đất kéo dài được quay để thay đổi tư thế của mỗi bộ phận san 
phẳng đất kéo dài từ tư thế kéo dài đến tư thế nghỉ. Bộ phận san phẳng đất (23) san 
phẳng đất cánh đồng nông nghiệp bao gồm bộ phận san phẳng đất chính (25), các bộ 
phận san phẳng đất kéo dài (26) nối với cả hai đầu của bộ phận san phẳng đất chính (25) 
để quay được quanh tâm trục quay, tư thế của mỗi bộ phận san phẳng đất kéo dài (26) 
này thay đổi được giữa tư thế kéo dài trong đó mỗi bộ phận san phẳng đất kéo dài (26) 
được đặt trên mặt đất của cánh đồng nông nghiệp và tư thế nghỉ trong đó mỗi bộ phận 
san phẳng đất kéo dài (26) được bố trí bên trên bộ phận san phẳng đất chính (25), và bộ 
phận đẩy đẩy mỗi bộ phận san phẳng đất kéo dài về phía tư thế kéo dài. Bộ phận đẩy có 
một đầu được bắt chặt bởi mỗi bộ phận san phẳng đất kéo dài (26) và đầu kia được nối 
với bộ phận san phẳng đất chính (25), bộ phận đẩy S được bố trí bên dưới tâm trục quay 
X trong khi mỗi bộ phận san phẳng đất kéo dài (26) có tư thế kéo dài. Phần tiếp xúc 
(52), mà phần nửa chừng giữa cả hai đầu của bộ phận đẩy S tiếp xúc lên nó trong khi 
mỗi bộ phận san phẳng đất kéo dài (26) được quay để thay đổi tư thế từ tư thế kéo dài 
đến tư thế nghỉ, được tạo ra theo hướng kính bên ngoài tâm trục quay X.  
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One Ashley Way, Arcadia, WI 54612, United States of America 
(72) DOTTA, James, C. (US), OLSON, Duane (US), HEROLD, Duane, D. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bộ phận khung đỡ ghế ngồi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận khung đỡ ghế ngồi cũng như quy trình sản xuất bộ phận 
khung đỡ ghế ngồi không yêu cầu công nhân để cố định một đầu của lò xo vào thanh ray 
khung và kéo lò xo từ một trong các thanh ray khung sang thanh ray khung khác. Đầu 
của lò xo được cố định vào các thanh ray khung trong khi lò xo ở trạng thái không bị 
kéo giãn. Khi nhiều lò xo được gắn vào hai thanh ray khung, các thanh ray được kéo cơ 
học ra xa nhau, nhờ đó tạo khoảng mở lớn hơn giữa các thanh ray khung và bởi vậy kéo 
giãn lò xo. Khi các thanh ray được đặt thích hợp trong trạng thái kéo dài này, thành phần 
đỡ được đặt giữa hai thanh ray khung và một đầu của mỗi thành phần đỡ được cố định 
vào mỗi thanh ray khung, vắt ngang qua khoảng không hoặc khe rãnh giữa hai thanh ray 
khung. Thành phần đỡ cố định khoảng cách giữa hai thanh ray khung. Khi lò xo được 
gắn vào hai thanh ray khung và thành phần đỡ được cố định vào hai thanh ray khung, bộ 
phận khung đỡ ghế ngồi hoàn chỉnh hoặc bộ hộp khung đỡ ghế không bị chặn lại và tháo 
ra khỏi thiết bị sản xuất và sẵn sàng để vận chuyển hoặc sử dụng trong kết cấu tiếp theo 
của ghế xô-pha hoặc ghế tựa.  
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(72) Hiroyuki SEKI (JP), Masahiro HIGASHI (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quy trình hydro hoá sáp và quy trình sản xuất chất nền nhiên 

liệu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình hydro hóa sáp, khác biệt ở chỗ bao gồm bước thứ nhất là 

hydrocrackinh sáp nguyên liệu thô chứa ít nhất 70% khối lượng của các n-parafin có từ 
16 nguyên tử cacbon trở lên bằng cách cho sáp tiếp xúc với chất xúc tác gồm có chất 
mang chứa axit rắn vô định hình và kim loại thuộc Nhóm VIII của Bảng tuần hoàn được 
mang trên chất mang với sự có mặt của hydro, bước thứ hai là chuyển đổi tạm thời 
nguyên liệu thô từ sáp thành parafin nhẹ chứa parafin có từ 9 đến 21 nguyên tử cacbon 
với hàm lượng ít nhất là 60% khối lượng và hydrocrackinh parafin nhẹ bằng cách cho nó 
tiếp xúc với chất xúc tác với sự có mặt của hydro, và bước thứ ba là chuyển đổi nguyên 
liệu thô từ parafin nhẹ thành sáp như được sử dụng ở bước thứ nhất và hydrocrackinh 
sáp bằng cách cho nó tiếp xúc với chất xúc tác với sự có mặt của hydro.  
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(11) 19334 
(21) 1-2008-02205 (51) 7 G01N  27/12 
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(72) Mitsuo Kondo (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Bộ cảm biến khí, bộ điều khiển tỷ lệ không khí-nhiên liệu, và 

phương tiện vận tải 
  (57)     Bộ cảm biến khí kiểu điện trở bao gồm phần dò khí gồm lớp chất bán dẫn oxit. Lớp chất 

bán dẫn oxit gồm các ion xeri và các ion ziriconi. Lượng chất của cac ion ziriconi so với 
tổng các lượng chất của các ion xeri và các ion ziriconi được chứa trong lớp chất bán dẫn 
oxit là không thấp hơn 45% và không nhiều hơn 60%, và lớp chất bán dẫn oxit có pha 
tinh thể chứa các tinh thể lập phương với lượng chiếm 80% thể tích hoặc nhiều hơn.  
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3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, Japan 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dược phẩm chống ung thư 

  (57)     Sáng chế đề xuất dược phẩm chống ung thư để phòng ngừa hoặc điều trị caxinom, 
sacom hoặc ung thư tạo huyết.  
Dược phẩm chống ung thư theo sáng chế chứa hợp chất được thể hiện bằng công thức 
chung (I) sau đây:  

 

  
 

[trong đó,  
R là nhóm phenyl được thế bằng từ 1 đến 5 phần tử thế được chọn từ nguyên tử halogen; 
nhóm hydroxy; nhóm C1-C6 alkyl; nhóm halogeno C1-C6 alkyl; nhóm C1-C6 alkoxy; 
nhóm C1-C6 alkylthio; nhóm amino mà có thể được thế bằng phần tử thế; nhóm C3-C10 
xycloalkyl, C6-C10 aryl, C7-C16 aralkyl, C6-C10 aryloxy, C7-C16 aralkyloxy và C6-C10 
arylthio mà có thể được thế bằng phần tử thế; nhóm C1-C7 axyloxy béo; nhóm dị vòng 
no có từ 4 đến 7 cạnh chứa (các) nguyên tử nitơ; nhóm dị vòng thơm có 5 hoặc 6 cạnh 
chứa (các) nguyên tử nitơ; nhóm nitro; và nhóm xyano; và  
X là nguyên tử oxy hoặc nguyên tử lưu huỳnh] hoặc muối dược dụng của nó, làm hoạt 
chất, và  
dược phẩm chống ung thư để phòng ngừa hoặc điều trị caxinom, sacom hoặc ung thư tạo 
huyết, dược phẩm này được dùng đồng thời hoặc riêng biệt ở các thời điểm khác nhau, 
chứa tác nhân ức chế thụ thể yếu tố sinh trưởng biểu bì (EGFR), tác nhân ức chế thụ thể 
yếu tố sinh trưởng nội mô mạch (VEGFR) hoặc tác nhân ức chế Raf kinaza; và hợp chất 
được thể hiện bằng công thức chung (I) nêu trên hoặc muối dược dụng của nó làm hoạt chất.  
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(AU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp hòa tan 4 - [ 4 - (dimetylamino) 1 - (4' - flophenyl) - 1 

- hydroxybutyl] - 3 - (hydroxymetyl) - bezonitril và phương 
pháp sản xuất escitalopram 

  (57)  Sáng chế đề xuất phương pháp hoà tan 4-[4-(dimetylamino)l-(4'- flophenyl)-1-
hydroxybutyl]-3-(hydroxymetyl)-benzonitril dưới dạng hỗn hợp của chất đồng phân đối 
ảnh raxem hoặc không raxem thành các chất đồng phân đối ảnh được phân lập của nó, 
phương pháp nêu trên bao gồm bước kết tinh theo phân đoạn 4-[4-(dimetylamino)-1-(4'-
flophenyl)-1-hydroxybutyl]-3-(hydroxymetyl)- benzonitril dưới dạng muối của chất 
đồng phân đối ảnh dạng (+)-(R,R) hoặc (- HR,R) của axit O, O'-di-p-toluoyl-tartaric 
trong hệ dung môi bao gồm 1-propanol, etanol hoặc axetonitril. Ngoài ra, sáng chế còn 
đề cập đến phương pháp sản xuất escitalopram.  
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Chan Philip (DE), Chan Wan Ping (MY) 
(74) Văn phòng Luật sư ADVACAS (VPLS ADVACAS) 
(54) Quy trình sản xuất các phân đoạn được làm giàu ở mức độ cao 

các hợp chất tự nhiên từ dầu cọ bằng các dịch lỏng siêu tới 
hạn và gần tới hạn 

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình sản xuất phần chiết được làm giàu với hàm lượng cao của 
hợp chất từ dầu cọ. Nguyên liệu ban đầu là các phần chiết được làm giàu của 
tococromanol và/hoặc carotenoit. Trong quy trình này các phần chiết thu được từ dầu cọ 
thô đã được làm giàu tococromanol, carotenoit, phytosterol, và các thành phần khác với 
hàm lượng nhất định, được xử lý bằng công nghệ lỏng siêu tới hạn. Công đoạn làm giàu 
lần thứ nhất bao gồm một hoặc nhiều bước tách bằng chất lỏng gần tới hạn hoặc chất 
lỏng siêu tới hạn trong quy trình tách đơn hoặc quy trình tách nhiều cấp ngược dòng kết 
hợp một cách thích hợp với công đoạn làm giàu thứ hai, trong đó sản phẩm của công 
đoạn làm giàu thứ nhất được hấp phụ trực tiếp trên một chất hấp phụ (silicagel). Cacbon 
đioxit ở điều kiện gần tới hạn cao hơn nhiệt độ tới hạn của cacbon đioxit được dùng để 
làm giàu tocochromanol. Để làm giàu carotenoit, dùng propan ở điều kiện gần tới hạn 
thấp hơn nhiệt độ tới hạn của propan.  
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British 

(72) FELL, Rainer (DE), HOROLD, Sebastian (DE), ZAH, Matthias (DE) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Sáp được biến tính và quy trình điều chế chúng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các sáp được biến tính bằng các amin bị án ngữ không gian, quy 
trình điều chế các sáp này và việc sử dụng chúng để làm ổn định vật liệu hữu cơ.  
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(72) Tony VERBEUREN (FR), Patricia SANSIL VESTRI-MOREL (FR), Alain RUPIN 

(FR), Marie-Odile VALLEZ (FR), Marie-Dominique FRATACCI (FR), Laurence 
LEROND (FR), Gilbert LAVIELLE (FR) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Tổ hợp gồm chất chống huyết khối vữa động mạch và chất ức 

chế enzym chuyển hóa angiotensin 
  (57)     Sáng chế đề cập tới tổ hợp gồm chất chống huyết khối vữa động mạch và chất ức chế 

enzym chuyển hoá angiotensin (ACEI), và dược phẩm chứa chúng. 
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(72) Jean-Louis PEGLION (FR), Bertrand GOUMENT (FR), AimÐe DESSINGES (FR), 

Pascal CAIGNARD (FR), Jean-Paul VILAINE (FR), Catherine THOLLON (FR), 
Nicole VILLENEUVE (FR), Stefano CHIMENTI (FR) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Hợp chất 1,2,4,5-tetrahydro-3H-benzazepin, quy trình tổng hợp 

và dược phẩm chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) :  
 

  
 

trong đó :  
- R1 là nguyên tử hydro hoặc nhóm dược chọn từ xycloalkyl, benzyl và alkyl tuỳ ý được 
thế, 
- R2, R3, R4 và R5 mỗi nhóm là nguyên tử hydro hoặc nhóm hydroxy metyl, - OSO2R10 -
OCOR10 hoặc nhóm alkoxy tuỳ ý được thế, hoặc R2 và R3, hoặc R3 và R4, hoặc R4 và R5 
cùng tạo thành nhóm -O-(CH2)q-O-, -O=CH=CH-O- hoặc -O-CH=CH-, 
- R6, R7, R8 và R9 mỗi nhóm là nguyên tử hydro hoặc nhóm alkoxy, hoặc R6 và R7 hoặc 
R7 và R8, hoặc R8 và R9 cùng tạo thành nhóm -O-(CH2)q-O-,  
- R10 là nhóm được chọn từ C1-C6alkoxy mạch thẳng hoặc mạch nhánh, NR11R'11 và alkyl 
tuỳ ý được thế,  
- R11 và R'11 mỗi nhóm là nguyên tử hydro hoặc nhóm alkyl, hoặc R11 và R'11 cùng với 
nguyên tử nitơ tạo thành dị vòng chứa nitơ, một vòng hoặc hai vòng, tuỳ ý được thế, 
- X là O, NH hoặc CH2, 
- m và p là 0 hoặc 1,  
- n và q là 1 hoặc 2,  
ở dạng raxemic hoặc ở dạng đồng phân quang học, 
và muối cộng của chúng với axit dược dụng. Cũng như dược phẩm chứa chúng. 
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Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 10.09.2008 
(71) CHANG, TIEN FU  (TW) 

No. 26-3, Jhongshan Rd., Shalu Township, Taichung County 43348, Taiwan 
(72) Liu, Pang.Chen (TW) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hương có khả năng cháy kéo dài 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hương có khả năng cháy kéo dài gồm có phần thân được làm từ 
nguyên liệu làm hương không có chất oxy hoá hoá học bằng cách tạo thành hoặc gia 
công và gồm có rãnh lõm được tạo ra toàn bộ trên bề mặt ngoài của chúng và mở rộng 
xuống phía dưới theo dạng tỏa tròn xoắn không đều, sao cho khi thân cháy, tâm cháy 
của nó có thể được sử dụng để thay đổi đường cháy theo đường của rãnh, để kéo dài thời 
gian cháy. Ngoài ra, do hương có khả năng cháy kéo dài được tạo ra mà không sử dụng 
chất oxy hoá hoá học, nên có được sự thân thiện với môi trường, và nhờ ưu điểm của 
rãnh, thân có thể không tắt dễ dàng trong quá trình cháy.  
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(71) GLAXO GROUP LIMITED  (GB) 
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford Middlesex UB6 0NN, United 
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(72) Giuseppe ALVARO (IT), David AMANTINI (IT), Markus BERGAUER  (DE), 
Francesca BONETTI (IT), Roberto PROFETA  (IT) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Các dẫn xuất alpha-aminocarboxyamit bậc bốn làm thuốc 

điều biến các kênh natri mở theo điện thế, quy trình điều chế 
và dược phẩm chứa các dẫn xuất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các dẫn xuất α-aminocarboxyamit bậc bốn có công thức (I) để điều 
trị các bệnh và các tình trạng bệnh lý gây ra bởi sự điều biến các kênh natri mở theo điện thế.  

 
  

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 252 tập a (03.2009) 

 

 
111 

(11) 19343 
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Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 12.09.2008 
(71) NIFCO TAIWAN CORPORATION  (TW) 

7th FL, China General Plastic Bldg., No. 3, Tun-Hwa South Road, Sec. 1, Taipei, 
Taiwan 

(72) Yang Yao-Ming (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Cơ cấu khoá 

  (57)     Sáng chế đề xuất cơ cấu khoá, bao gồm: chi tiết lỗ gồm hai ống lỗ chốt nối và mỗi ống 
lỗ chốt có lỗ chốt kéo dài về phía trước và khe hở bên; chi tiết chốt có hai thân chốt đàn 
hồi nhô lồi về phía trước và hai đầu chốt nhô ra phía trước từ hai thân chốt đàn hồi tương 
ứng và cùng với hai thân chốt đàn hồi được lắp vào hai lỗ chốt của hai ống lỗ chốt để ăn 
khớp với khe hở bên của hai ống lỗ chốt tương ứng; và chi tiết liên kết được bố trí nằm 
giữa hai ống lỗ chốt và được khoá chặt với chi tiết lỗ bởi chi tiết chốt khi chi tiết chốt lắp 
với chi tiết lỗ, nhờ đó, các vật bên ngoài được giữ chặt bởi kẹp giữ được bố trí trên mặt 
trên của chi tiết liên kết.  
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(72) BABU, Yarlagadda, Sudhakara (IN), CHAND, Pooran (US), BANTIA, Shanta (US), 

ARNOLD, Shane (US), KILPATRICK, John, Michael (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Thuốc dùng trong tĩnh mạch chứa hợp chất peramivir để điều 

trị bệnh nhiễm virut  
  (57)    Sáng chế đề cập đến các dược phẩm dạng liều đơn vị, bộ kit, và thuốc chứa hợp chất 

peramivir hữu dụng để điều trị trong tĩnh mạch bệnh nhiễm virut.  
 

 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 252 tập a (03.2009) 

 

 
113 

(11) 19345 
(21) 1-2008-02266 (51) 7 H01H  9/30,  71/10,  79/00 
(22) 15.09.2008 (43) 25.03.2009 
(30) 10-2007-0093776 14.09.2007 KR 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 15.09.2008 
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(72) Kwang-Won LEE (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị ngắt mạch có vỏ đúc và phương pháp lắp ráp 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị ngắt mạch có vỏ đúc (MCCB) cho phép lắp ráp dễ dàng các 
cụm lắp ráp cơ cấu ngắt mạch và phương pháp lắp ráp. MCCB theo sáng chế bao gồm cơ 
cấu chuyển mạch để tạo ra lực dẫn động để mở hoặc đóng một mạch điện mà MCCB 
được nối với; các cụm lắp ráp cơ cấu ngắt mạch dùng cho nhiều pha, để kích hoạt cơ cấu 
chuyển mạch tới vị trí ngắt mạch để mở mạch khi xuất hiện dòng điện bất thường; và 
các cụm lắp ráp đế tạo thành một vỏ ngoài của các cụm ngắt mạch dùng cho nhiều pha, 
và có các phần tiếp nhận để lắp các cụm lắp ráp cơ cấu ngắt mạch trong đó.  
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(US), BARRON, Edward, J. (US), DONOVAN, Stephen, F. (US), PATEL, Manorama, 
M. (US), THEODORIDIS, George (US), ANDREE, Roland (DE), SCHWARZ, Hans-
Georg (DE), FRANKEN, Eva-Maria (DE), MALSAM, Olga (DE), ARNOLD, 
Christian (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Dẫn xuất heteroaryl và dị vòng của amino được thế có tác 

dụng diệt côn trùng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến một số dẫn xuất heteroaryl và dị vòng của amino được thể có hoạt 

tính diệt côn trùng và bọ mát cao một cách đáng ngạc nhiên. Các hợp chất này được biểu 
diễn bởi công thức I:  

 

  
 

trong đó R, R1, R2, R3, R4, A, B và Q được mô tả một cách chi tiết trong bản mô tả này. 
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến các chế phẩm bao gồm một lượng có tác dụng diệt 
côn trùng của ít nhất một hợp chất có công thức 1, và tùy ý, một lượng có tác dụng của ít 
nhất một hợp chất bổ trợ, với ít nhất một chất mang tương thích dùng cho chế phẩm diệt 
côn trùng; và đề cập đến các phương pháp phòng trừ côn trùng bao gồm việc dùng các 
chế phẩm này cho vùng có mặt côn trùng hoặc hoặc dự kiến là sẽ có mặt côn trùng.  
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WANG (TW), Rong-Bin GUO (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cơ cấu phanh trống má phanh kép 

  (57)    Sáng chế đề xuất cơ cấu phanh trống má phanh kép bao gồm hai trục cam phanh mỗi 
trong số chúng dẫn động một má phanh tương ứng. Cần liên kết được nối với hai trục 
cam phanh, khiến hai trục cam phanh quay cùng hướng, khi hoạt động phanh được thực 
hiện, sao cho hai má phanh quay theo cùng hướng với chiều quay của bánh xe, cùng 
hoạt động như là hai mã phanh chính của cơ cấu phanh trống hiệu quả phanh lớn hơn.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp xử lý vật thể có sử dụng sóng âm mêga

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị xử lý vật thể dùng sóng âm mêga sử dụng 
một hay nhiều bộ cảm biến áp điện hoạt động theo kiểu bề dày tại các tần số cộng 
hưởng cơ sở thấp nhất là 300 KHz. Máy phát sóng âm mêga kích thích các bộ cảm biến 
bằng tín hiệu điều khiển có tần số biến thiên, tần số này biến thiên hoặc quét xuyên suốt 
dải tần số quét đã định trước. Máy phát sóng âm mêga biến đổi hoặc quét lặp đi lặp lại 
tần số của tín hiệu điều khiển xuyên suốt dải tần số quét mà dải này bao gồm các tần số 
cộng hưởng của tất cả các bộ cảm biến.  
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(11) 19349 
(21) 1-2008-02282 (51) 7 E02F  9/28 
(22) 14.02.2007 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/US2007/003993 14.02.2007 (87) WO2007/097984 30.08.2007 
(30) 60/774,401 17.02.2006 US 
(71) ESCO CORPORATION  (US) 

2141 NW 25th Avenue, Portland, Oregon 97210-2578, UNlTED STATES OF 
AMERICA 

(72) CARPENTER Christopher M. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cụm mài mòn 

  (57)     Sáng chế đề xuất cụm mài mòn để bảo vệ bộ phận mài mòn lắp với thiết bị đào bao gồm 
đế có bộ phận vấu và bộ phận mài mòn có hốc. Bộ phận vấu và hốc đều có một hoặc 
nhiều bề mặt tạo ổn định bù ở các phần chính giữa của chúng.  
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(11) 19350 
(21) 1-2008-02305 (51) 7 C08L  23/06, C08F  10/00,  210/02, 

C08L  101/00, F16L  9/12 
(22) 22.02.2007 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/US2007/062546 22.02.2007 (87) WO2007/101047 07.09.2007 
(30) 11/358,959 22.02.2006 US 
(71) CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LP  (US) 

10001 Six Pines Drive, The Woodlands, Texas 77380, United States of America 
(72) KRISHNASWAMY Rajendra K (US), YANG Qing (CN), ROHLFING David C. (US), 

MCDANIEL Max P. (US), JAYARATNE Kumudini C. (LK), FRENCH, Jim, E. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hỗn hợp polyme và ống được tạo ra từ hỗn hợp này 

  (57)     Sáng chế đề cập tới hỗn hợp polyme có tỷ trọng bằng hoặc lớn hơn khoảng 0947 g/cc 
(g/ml), chỉ số chảy do chịu tải cao nằm trong khoảng từ 1 g/10 phút tới khoảng 30 g/10 
phút, và tỷ lệ kéo dãn tự nhiên nhỏ hơn khoảng 14167p-12958, trong đó p là tỷ trọng 
(g/cc) của hỗn hợp. Sáng chế cũng đề cập tới hỗn hợp polyme có tỷ lệ kéo dãn tự nhiên 
nhỏ hơn khoảng 14167p-12958, trong đó p là tỷ trọng (g/cc) của hỗn hợp và trong đó 
hỗn hợp này chứa các chất phụ gia không phải là polyme với lượng nhỏ hơn khoảng 1% 
trọng lượng. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập tới ống được tạo ra từ hỗn hợp này.  
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(11) 19351 
(21) 1-2008-02307 (51) 7 E01B  9/30,  3/28 
(22) 21.02.2007 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/GB2007/000611 21.02.2007 (87) WO/2007/096621 30.08.2007 
(30) 0603434.2 21.02.2006 GB 
(71) PANDROL LIMITED  (GB) 

63 Station Road, Addlestone, Surrey KT15 2AR, United Kingdom 
(72) COX, Stephen, John (GB), PORRILL, John, Phillip (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Tấm bịt kín dùng cho cơ cấu neo kẹp ray và phương pháp sản 

xuất tà vẹt bê tông 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm bịt kín (2), để sử dụng với cơ cấu neo kẹp ray (1) có phần đầu 

(1A) và phần đuôi (100) kéo dài từ phần đầu (1A) vào trong tà vẹt bê tông khi cơ cấu 
neo (1) được sử dụng, được làm thích ứng để kéo dài qua mặt dưới của phần đầu (1A) 
khi phần đuôi (100) của cơ cấu (1) được đặt trong tà vẹt bê tông, nhờ đó ngăn không cho 
bê tông đi vào trong phần đầu (1A) của cơ cấu (1), và để được giữ lại trên bề mặt của tà 
vẹt sau đó. Mặt chính (20) của tấm (2), ở trên cùng khi tà vẹt được sử dụng, được bố trí 
ít nhất một phần đặt kẹp (25) để tiếp nhận một phần kẹp ray (3). Sáng chế cũng đề xuất 
phương pháp sản xuất tà vẹt bê tông có ít nhất một cơ cấu neo kẹp ray được gắn vào (1).  
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(11) 19352 
(21) 1-2008-02310 (51) 7 F01L  13/00 
(22) 19.09.2008 (43) 25.03.2009 
(30) 096135088 20.09.2007 TW 
(71) SANYANG INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan  
(72) Chui-Lung CHIU (TW), He-Shun YANG (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cơ cấu chuyển đổi nâng xupáp khả biến cho động cơ xe 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu chuyển đổi nâng xupáp khả biến cho động cơ xe, khác biệt ở 
chỗ, cần đẩy thứ nhất và cần đẩy thứ hai được gắn đồng trục và quay được trên trục cần 
đẩy, và trong đó các cần đẩy thứ nhất và thứ hai được tạo, đối diện nhau và ở phía bên 
trong, lần lượt với các khoang thứ nhất và thứ hai và các lỗ quay thứ nhất và thứ hai. 
Khoang thứ nhất chứa khối gá, trong đó khoang dầu được hình thành giữa khối gá và 
đáy của khoang thứ nhất, và khoang thứ nhất được thông với đường đầu. Khoang thứ hai 
chứa pittông được bố trí ở bên dưới là phần tử đàn hồi. Khối gá được tạo, giữa bề mặt 
tiếp xúc của khối gá và của khoang thứ nhất, với các rãnh theo hướng trục để làm giảm 
lực ma sát phát sinh giữa các bề mặt của chúng, làm cho khối gá dễ dàng trượt giữa 
khoang thứ nhất và khoang thứ hai. Khối gá khớp các cần đẩy thứ nhất và thứ hai để dẫn 
động động cơ ở tốc độ cao; hay khi định vị chạy ở tốc độ thấp, khối gá được tách khỏi 
các cần đẩy thứ nhất và thứ hai, sao cho các xupáp nạp và xả được dẫn động cho độ mở 
thấp hoặc cao.  

 

   
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 252 tập a (03.2009) 

 

 
121 

(11) 19353 
(21) 1-2008-02311 (51) 7 C07K  16/24,  15/54 
(22) 21.02.2007 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/US2007/004430 21.02.2007 (87) WO2007/098170 30.08.2007 
(30) 60/774,596 21.02.2006 US 
(71) 1. WYETH  (US) 

Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, USA 
2. MEDIMMUNE LIMITED  (GB) 
Milstein Building, Granta Park, Cambridge CB21 6GH, Great Britain 

(72) LI, Jing (CN), GlLL, Davinder, S. (US), VELDMAN, Geertruida, M. (US), FOUSER, 
Lynette, A. (US), VALGE-ARCHER, Viia (US), LOWE, David, C. (GB), RUSSELL, 
Caroline, S.  (GB), COHEN, Suzaune, E. (GB), THOM, Albert, B.  (US), MINTER, 
Ralph, R.  (GB) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kháng thể kháng IL-22 của người và axit nucleic mã hóa chúng

  (57)     Sáng chế đề cập đến các kháng thể người và các đoạn liên kết kháng nguyên của nó mà 
chúng liên kết một cách đặc hiệu với interleukin-22 (IL-22). Các kháng thể có thể hoạt 
động như chất đối kháng với hoạt tính của IL-22, do đó nó điều hoà các phản ứng miễn 
dịch nói chung và cụ thể là các phản ứng miễn dịch liên quan đến IL-22. Sáng chế cũng 
đề cập đến các axit nucleic mã hoá cho IL-22, dược phẩm và kit chứa kháng thể để chẩn 
đoán, điều trị các bệnh viêm nhiễm, bệnh tự miễn, dị ứng, sốc do nhiễm trùng, các rối 
loạn lây nhiễm, đào thải cấy ghép, ung thư và các rối loạn hệ miễn dịch khác. 
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(11) 19354 
(21) 1-2008-02323 (51) 7 B29C  51/00, C08K  3/34,  3/38,  

5/523, C08L  51/04,  69/00 
(22) 09.03.2007 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/EP2007/002062 09.03.2007 (87) WO2007/107253 27.09.2007 
(30) 10 2006 012 990.3      22.03.2006 DE 
(71) BAYER MATERIALSCIENCE AG  (DE) 

51368 Leverkusen, Germany 
(72) BUCHHOLZ, Vera (DE), WENZ, Eckhard (DE), ECKEL, Thomas (DE), 

THUERMER, Burkhard (DE), WITTMANN, Dieter (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Quy trình sản xuất các vật đúc được tạo hình bằng nhiệt và 

các vật đúc được tạo hình bằng nhiệt có thể được sản xuất 
theo quy trình này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất các vật đúc được tạo hình bằng nhiệt, trong đó  
(i) chế phẩm có chứa các thành phần  
(A) 40-95 phần khối lượng của polỵcacbonat thơm phân nhánh và/hoặc polyeste 
cacbonat thơm phân nhánh,  
(B) 1-25 phần khối lượng của một polyme ghép gồm một hoặc nhiều chất nền ghép được 
lựa chọn từ nhóm gồm có các cao su silicon và các cao su silicon acrylat,  
(C) 9-18 phần khối lượng bột tan, 
(D) 0,4-20 phần khối lượng của các chất chịu lửa có chứa phospho,  
(E) 0,5-20 phần khối lượng của một hoặc nhiều các hợp chất bo vô cơ, và 
(F) 0-3 phần khối lượng của các chất chống nhỏ giọt 
được nấu chảy và được trộn lên, 
(ii) sản phẩm đã nấu chảy cuối cùng được làm nguội và được tạo thành hạt. 
(iii) hạt được nấu chảy và được đùn ép thành các tấm và 
(iv) các tấm được tạo hình thành một vật thể ba chiều, 
đáp ứng cao các yêu cầu chịu lửa và đề cập tới các vật đúc được tạo hình bằng nhiệt có 
thể được sản xuất theo quy trình này. 
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(11) 19355 
(21) 1-2008-02333 (51) 7 F23G  7/02,  7/10, C01B  33/20, 

C04B  18/24 
(22) 15.02.2007 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/CN2007/000567 15.02.2007 (87) WO2007/095857 30.08.2007 
(30) 200610055114.1 21.02.2006 CN 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 22.09.2008 
(75) QIN, CAIDONG  (CN) 

Nan Xiang Cun, Zhong Dian Xiang, Jin An District, Liu An City, Anhui Province, 
237192 China 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp sử dụng vật liệu sinh khối 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sử dụng vật liệu sinh khối, trong đó vật liệu sinh khối 
được trộn trực tiếp với các chất phản ứng và vật liệu sinh khối trong khi cháy có thể trực 
tiếp nung nóng các chất phản ứng đến nhiệt độ cần thiết để phản ứng hoá học xảy ra. 
Phản ứng hoá học này có ưu điểm là nhiệt năng, thành phần cacbon và/hoặc thành phần 
silic vốn có trong vật liệu sinh khối. Ví dụ, vật liệu sinh khối tạo ra các hợp chất silicat 
kim loại kiềm dạng bột hoặc cục khi phản ứng hoá học với các hợp chất kim loại kiềm, 
tổng hợp thuốc súng đen khi phản ứng với các hợp chất nitrat, oxy hoá khử các hợp chất 
sulfat và phân huỷ các hợp chất cacbonat, v.v.. Sáng chế được đặc trưng bởi việc sử dụng 
nhiệt cao, không cần nguồn nhiệt bên ngoài, mức độ tiêu thụ năng lượng thấp, các chi 
phí về thiết bị được giảm nhiều và quy trình được đơn giản hoá đáng kể.  
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(11) 19356 
(21) 1-2008-02335 (51) 7 G11B  23/03 
(22) 26.04.2007 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/JP2007/059444   26.04.2007 (87) WO2007/126144 08.11.2007 
(30) 2006-124207   27.04.2006 JP 

2006-170471   20.06.2006 JP 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka-571-8501 Japan 
(72) Teruyuki TAKIZAWA (JP), Masahiro INATA (JP), Kozo EZAWA  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hộp đĩa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp đĩa bao gồm các bộ phận chứa đĩa thứ nhất và thứ hai, mỗi bộ 
phận chứa này có khoảng trống để chứa một phần đĩa có ít nhất một mặt lưu dữ liệu. Khi 
được đóng kín, các bộ phận chứa đĩa thứ nhất và thứ hai bao kín toàn bộ đĩa. Hộp đĩa 
theo sáng chế còn bao gồm bộ phận đế đỡ với bộ phận đỡ quay được bộ phận chứa đĩa, 
bộ phận này đỡ quay được các bộ phận chứa đĩa thứ nhất và thứ hai để tạo phần hở hoặc 
che kín phần hở đĩa. Phần hở này được sử dụng để lấy đĩa đang được kẹp ra ngoài và cho 
phép đầu đọc tiếp cận mặt lưu dữ liệu của đĩa và đọc và/hoặc ghi dữ liệu từ/lên mặt này 
ít nhất một phần bộ phận đế đỡ chồng lên các bộ phận chứa đĩa thứ nhất và thứ hai để 
ngăn không cho các bộ phận chứa đĩa thứ nhất và thứ hai dịch chuyển vuông góc với đĩa.  
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(11) 19357 
(21) 1-2008-02341 (51) 7 C13F  1/02,  1/00, C13G  1/04,  1/06 
(22) 25.09.2006 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/IN2006/000389 25.09.2006 (87) WO2007/113849 11.10.2007 
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Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 23.09.2008 
(71) SPRAY ENGINEERING DEVICES LIMITED  (IN) 

Plot No. 25, Industrial Area, Phase - II, Chandigarh - 160 002, U.T., India 
(72) SINGH, Jai, Parkash (IN), GUPTA, Vipin, Kumar (IN), SINGH, Saroj, Kumar (IN) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Tháp phản ứng chân không liên tục kiểu thẳng đứng được cải 

tiến 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tháp phản ứng chân không liên tục theo hướng thẳng đứng cải tiến 

gồm tám buồng (2) (thay vì bốn hoặc năm) và thùng chứa hoặc đệm (27) nằm trên đỉnh, 
nằm trong chiều cao thông thường tồn tại, đặc trưng ở chỗ mỗi buồng có máy lưu thông 
cơ học đặt trên đáy nằm trong khoang được cách ly (28) trong vùng không gian chứa hơi 
(29) của mỗi buồng và không nằm tại vùng bổ sung trên buồng này.  
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(72) HERBIET, Rene, Gabriel Erich (BE), TOEDT, Winfried, Kurt Albert (DE), 

HARDTKE, Wolfgang (DE), RAUTZ, Hermann (AT), KIENESBERGER, Christian, 
Albert (AT) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hạt magie hyđroxit, quy trình sản xuất hạt này, và chế phẩm 

polyme làm chậm cháy 
  (57)    Sáng chế đề cập đến các hạt magie hyđroxit mới và quy trình sản xuất chúng từ khối 

nhão. Sáng chế còn đề cập đến chế phẩm polyme làm chậm cháy.  
 
  

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 252 tập a (03.2009) 

 

 
127 

(11) 19359 
(21) 1-2008-02369 (51) 7 A61K  31/202, A61P  3/06,  9/00,  

11/00,  25/28,  27/02,  35/00,  37/02,  
3/10 

(22) 21.02.2007 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/US2007/004451 21.02.2007 (87) WO2007/100566 07.09.2007 
(30) 60/777,724      28.02.2006 US 
(71) 1. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY  (US) 

Lawrenceville-princeton Road, Princeton, NJ 08543-4000, United States of America 
2. CORNELL RESEARCH FOUNDATION, INC.  (US) 
20 Thornwood Drive, Suite 105, Ithaca, NY 14850, United States of America 

(72) JOUNI Zeina (US), BRENNA J., Thomas (US), ANTHONY Joshua C. (US), 
KOTHAPALLI Kumar Sesha Durga (US), RUMSEY Steven C. (US), RAI Deshanie 
(ZA) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Sữa cho trẻ sơ sinh điều biến sự biểu hiện gen 

  (57)     Sáng chế đề xuất sữa cho trẻ sơ sinh điều biến sự biểu hiện gen. 
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(11) 19360 
(21) 1-2008-02378 (51) 7 A61K  36/31, A23L  1/29, A61K  

36/39,  36/66, A61P  1/00 
(22) 27.02.2007 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/KR2007/000990 27.02.2007 (87) WO2007/100203 07.09.2007 
(30) 10-2006-0019261      28.02.2006  KR 
(71) DONG-A PHARM. CO., LTD.  (KR) 

252, Yongdu-dong, Dongdaemun-ku, Seoul 130-823, Korea 
(72) SON, Mi Won (KR), CHOI, Sang Jin (KR), CHO, Chong Hwan (KR), BAEK, Nam 

Joon (KR), LEE, Tae Ho (KR), RHEE, Jae Keol (KR), KIM, Soon Hoe; (KR), YOO, 
Moo Hi; (KR), JIN, Mi Rim; (KR), SON, Jin Pub; (KR) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dịch chiết từ thảo mộc, phương pháp điều chế chúng, chế phẩm 

và thực phẩm chăm sóc sức khỏe chứa chúng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến dịch chiết từ Sinapis Semen, Corydalis Tuber, Pharbitidis Seed và 

Strychni Ignatii Semen, và hỗn hợp chứa chúng để điều trị và ngăn ngừa bệnh rối loạn 
vận động dạ dày ruột. Dịch chiết theo sáng chế có hiệu quả đáng kể trong việc tăng 
cường vận động dạ dày ruột thông qua cơ chế đối vận thụ thể HT3 và/hoặc chủ vận thụ 
thể HT4. 
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(11) 19361 
(21) 1-2008-02385 (51) 7 C07K  16/10 
(22) 28.02.2007 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/CU2007/000009 28.02.2007 (87) WO2007/098718 07.09.2007 
(30) 2006-0051 28.02.2006 CU 
(71) CENTRO DE INGENIERIA GENETICA Y BIOTECNOLOGIA  (CU) 

Avenida 31 Entre 158 Y 190, Cubanacan, Playa, Ciudad De La Habana 10 600, Cuba 
(72) SANCHEZ RAMOS, Oliberto (CU), TOLEDO ALONSO, Jorge. Roberto (CU), DIAZ 

ARCHER, Damarys (CU), FIGUEROA BAILE, Nancy, Elena (CU), RODRIGUEZ 
MOLTO, Maria, Pilar (CU), BORROTO NORDELO, Carlos, Guillermo (CU) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kháng nguyên vacxin ghép kháng virut cúm gia cầm và chế 

phẩm vacxin chứa nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng nguyên vacxin ghép kháng virut cúm gia cầm. Kháng 

nguyên vacxin này dựa trên cơ sở các tiểu đơn vị virut được phối cặp với các phân tử 
đồng kích thích protein làm tăng cả đáp ứng miễn dịch tế bào và dịch thể. Kháng nguyên 
ghép có thể được tạo ra trong hệ biểu hiện đảm bảo sự gấp nếp ba chiều chính xác của 
các phân tử ghép cấu thành nền tảng của sáng chế. Chế phẩm vacxin chứa kháng nguyên 
này gây ra đáp ứng miễn dịch sớm và mạnh trong chim và động vật có vú được chủng 
ngừa, kích thích độ chuẩn cao của chất ức chế kháng thể sự ngưng kết hồng cầu và đáp 
ứng tế bào mạnh đặc hiệu kháng kháng nguyên virut. Kháng nguyên ghép, cũng như chế 
phẩm vacxin thu được có thể ứng dụng trong lĩnh vực bảo vệ sức khỏe người và động 
vật, làm vacxin để phòng bệnh.  
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(11) 19362 
(21) 1-2008-02398 (51) 7 B65D  8/02,  47/08,  83/06 
(22) 07.03.2007 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/EP2007/052123 07.03.2007 (87) WO2007/110301 04.10.2007 
(30) 2006/02593 29.03.2006 ZA 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, the Netherlands 
(72) Shane JAMES (ZA), David John MURGATROYD (ZA) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Bình chứa và phương pháp sản xuất bình chứa này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bình chứa (10) gồm một phần thân (14) và một bộ phận trên cùng 
(16) với các lỗ cửa (24) để định lượng chất chứa bên trong bình chứa, bộ phận trên cùng 
có thể được đóng bằng một nắp trượt trên có bản lề (18), ở đó phần thân của bình chứa, 
bộ phận trên cùng và nắp trượt bản lề đều được làm một phần, ví dụ từ nhựa. Một bình 
chứa như vậy có thể được sử dụng, ví dụ để tạo phần định lượng các loại gia vị. Loại 
bình chứa như vậy có thể được sản xuất theo từng phần (ngoại trừ phần đáy) bằng cách 
đúc áp lực, ưu tiên hơn là bằng cách sản xuất bộ phận thân theo hình côn.  
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(11) 19363 
(21) 1-2008-02415 (51) 7 A61K  47/48, A61P  37/06 
(22) 05.03.2007 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/US2007/005646 05.03.2007 (87) WO2007/103348 13.09.2007 
(30) 60/779,939 07.03.2006 US 
(71) WYETH  (US) 

Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, USA 
(72) GU, Jianxin (CA), RUPPEN, Mark (US), ZHU, Tianmin (US), FAWZl, Mahdi (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình bào chế thể liên hợp poly(etylen glycol) của các 

macrolit kiềm chế miễn dịch hoà tan trong nước bao gồm 
rapamyxin, tacrolimus và ascomyxin và các sản phẩm thu 
được từ đó 

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình điều chế các rapamyxin pegyl hóa ở vị trí 42 bao gồm cho 
rapamyxin phản ứng với chất axyl hóa trong sự có mặt của lipaza tạo thành rapamyxin 
axyl hóa và cho rapamyxin axyl hóa này phản ứng với dẫn xuất metoxy poly(etylen 
glycol) trong sự có mặt của bazơ. Sáng chế cũng đề cập đến quy trình bào chế 
tacrolimus và/hoặc ascomyxin pegyl hóa ở vị trí 32 sử dụng các bước này.  
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(11) 19364 
(21) 1-2008-02422 (51) 7 C08K  9/08, C08F  2/44, C09C  3/10, 

C09D  5/02,  7/14 
(22) 29.03.2007 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/US2007/007836 29.03.2007 (87) WO/2007/120448 25.10.2007 
(30) 11/399,144      06.04.2006  US 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 30.09.2008 
(71) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.  (US) 

3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, United States of America 
(72) FALER, Dennis, L. (US), BELLI, Cheryl, E. (US), MCQUOWN, Stephen, G. (US), 

WINTER, John, A. (US), HAYES, Deborah, E. (US), COLTON, James, P. (US), 
CHENG, Shan (CN), VANIER, Noel, R. (US) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Lớp phủ trong suốt phối màu 

  (57)    Sáng chế đề cận đến các lớn phủ trong suốt phối màu và các phương pháp sản xuất 
chúng. Các lớp phủ trong suốt phối màu bao gồm một bề mặt ít nhất được phủ một phần 
bởi lớp phủ có sắc màu trong suốt được lắng đọng từ chế phẩm phủ bao gồm các hạt 
truyền màu được bao kín bởi polyme.  
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(11) 19365 
(21) 1-2008-02438 (51) 7 H04L  12/56 
(22) 05.03.2007 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/IB2007/050704   05.03.2007 (87) WO2007/099517 07.09.2007 
(30) 06110636.5      03.03.2006 EP 
(71) KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.  (NL) 

Groenewoudseweg 1, NL-5621 BA Eindhoven, The Netherlands 
(72) JAMIESON, Phil, A. (NL), AVERY, David, M. (NL), RUDLAND, Philip, A. (NL), 

SEXTON, Adam, C. R. (NL) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)     Trong mạng không dây, thiết bị truyền thông thường xuyên với ít nhất một nút hoặc 
thiết bị khác: thường là cha của nó. Nếu một vấn đề truyền thông được phát hiện, thì 
thiết bị này có khả năng tự thực hiện thủ tục để yêu cầu lại mạng. Theo một phương án, 
nếu thiết bị không có khả năng truyền thông, thì nó đi vào chế độ dự phòng tạm thời đến 
khi vấn đề đó có thể được giải quyết. Thiết bị thích hợp để thực hiện khảo sát các điều 
kiện cục bộ để hỗ trợ cả nó lẫn mạng nhằm tìm ra kênh khác thích hợp và, nếu thiết bị 
không thể kết nối lại ngay, thì nó phát rộng kết quả khảo sát, thông báo trạng thái môi 
trường mạng (NES), hy vọng rằng thiết bị khác trên mạng sẽ lắng nghe nó. Sau đó thông 
báo trạng thái này có thể được dùng bởi mạng để lựa chọn kênh khác.  
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(11) 19366 
(21) 1-2008-02473 (51) 7 C04B  
(22) 08.10.2008 (43) 25.03.2009 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 08.10.2008 
(71) Doanh nghiệp tư nhân sản xuất Trung Hậu  (VN) 

168 Nguyễn Duy, phường 9, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Trung Nghĩa (VN) 
(54) Bê tông nhẹ được tạo thành từ chất tạo bọt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bê tông nhẹ được sản xuất bằng chất tạo bọt (còn gọi là bê tông 
bọt) nếu dưỡng hộ bằng gia công nhiệt ẩm bằng các phương pháp thông thường sẽ tốn 
năng lượng và chi phí đầu tư; nếu dưỡng hộ tự nhiên sẽ tốn thời gian. Sáng chế đưa ra 
phương pháp ứng dụng nguyên lý hiệu ứng nhà kính để gia công nhiệt ẩm bê tông bọt, 
không tiêu tốn năng lượng và rút ngắn được thời gian thủy hóa của bê tông bọt.  
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(11) 19367 
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31/445,  31/4523, A61P  9/14,  11/00,  
19/02 

(22) 13.03.2007 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/US2007/006412 13.03.2007 (87) WO2007/106525 20.09.2007 
(30) 60/782,172      13.03.2006 US 
(71) 1. THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA  (US) 

1111 Franklin Street, 12th Floor, Oakland, California 94607-5200, United States of 
America 
2. ARETE THERAPEUTICS  (US) 
3912 Trust Way, Hayward, California 94545, United States of America 

(72) HAMMOCK Bruce D. (US), JONES Paul D. (US), MORISSEAU Christophe (FR), 
HUANG Huazhang (CN), TSAI Hsing-Ju (TW), GLESS, Richard Jr. (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Các dẫn xuất piperiđinyl, inđolyl, piriniđyl, morpholinyl, và 

benzimiđazolyl ure làm các chất ức chế hyđrolaza epoxit 
hoà tan để điều trị cao huyết áp, viêm và các bệnh khác, dược 
phẩm chứa chúng và quy trình bào chế dược phẩm 

  (57)     

  
 

Sáng chế đề xuất các hợp chất có công thức (I): trong đó R1 để chỉ nhóm được chọn từ 
nhóm gồm C1-C8alkyl, arylC0-C8alkyl, C3-C12xycloalkyl và heteroxyclyl, Y1 được chọn 
từ nhóm gồm một liên kết, C(R5)2, NR5 và O; Y2 được chọn từ nhóm gồm một liên kết, 
NR5 và O; mỗi R2, R và R5 được chọn một cách độc lập từ nhóm gồm H, alkyl và COR6; 
A là heteroxyclyl, tùy ý được thế bằng từ 1 tới 2 phần tử thay thế R7; L được chọn từ 
nhóm gồm một hên kết kết trực tiếp, C1-C12alkylen, C1-C12heteroalkylen, C3-
C6xycloalkylen, arylen, heteroarylen, -CO-, SOm- và -Se-; R4 được chọn từ nhóm gồm 
H, C1-C8alkyl, C2-C6alkenyl, C2- C6alkynyl, C1-C8heteroalkyl, arylC0-C8alkyl, C3-
C12xycloalkyl và heteroxyclyl. Các hợp chất này là các chất ức chế hyđrolaza epoxit hoà 
tan (sEH) và hữu ích trong việc điều trị chứng cao huyết áp, chứng viêm, hội chứng suy 
hô hấp cấp ở người trưởng thành; các biến chứng đái tháo đường; bệnh thận giai đoạn 
cuối; hội chứng Raynaud và bệnh khớp.  
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(21) 1-2008-02512 (51) 7 A61K  9/20, A61J  3/00, A61K  

39/395 
(22) 16.05.2006 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/RU2006/000237 16.05.2006 (87) WO/2007/105981 20.09.2007 
(30) 2006107580 13.03.2006 RU 
(75) EPSHTEIN, OLEG ILIICH  (RU) 

Bolshoi Kazenny per, 4-41, Moscow, 105064, Russian Federation 
(74) Văn phòng Luật sư Đoàn Hồng Sơn (VPLS DOANHONGSON) 
(54) Dược phẩm dạng rắn dùng qua đường miệng và phương pháp 

bào chế nó 
  (57)    Dược phẩm dạng rắn trên cơ sở kháng thể dùng qua đường miệng chứa một lượng hữu 

hiệu chất mang dược dụng, được làm ướt với dung dịch pha loãng nước rượu chứa các 
kháng thể dưới dạng hoạt tính được tạo ra bằng cách kết hợp dung dịch chứa các kháng 
thể được pha loãng lần lượt lặp lại bằng tác động từ bên ngoài và các chất phụ gia dược 
dụng. Phương pháp bào chế dược phẩm này theo sáng chế bao gồm việc điều chế dung 
dịch pha loãng nước rượu chứa kháng thể ở dạng hoạt tính được tạo ra bằng cách kết hợp 
dung dịch pha loãng liên tục lặp lại và tác động bên ngoài bằng kỹ thuật vi lượng đồng 
cân, làm ướt chất mang bang dung dịch pha loãng nước rượu thu được này trong tầng sôi 
giả lỏng, đồng thời làm khô chất mang này ở nhiệt độ bằng hoặc thấp hơn 350C, trộn với 
các chất phụ gia dược dụng theo một trình tự dược dụng, và sau đó tạo viên để tạo thành 
viên thuốc bằng cách dập khô trực tiếp.  
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(11) 19369 
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Avda. del Partenon, No 12, Campo de las Naciones, 28042 Madrid, Spain 
(72) GONCALVES ALMEIDA, Jose Luis (BR), BERNA TEJERO, Jose Luis (ES) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình thu nhận alkylbenzen sulfonat mạch thẳng tan 

tốt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình thu nhận alkylbenzen sulfonat mạch thẳng tan tốt có hàm 

lượng chất đồng phân 2-phenyl có thể điều chỉnh được và màu sulfonat thấp, bằng cách 
sử dụng hệ xúc tác có nguồn gốc từ các chất xúc tác rắn ổn định và có độ chọn lọc cao 
đối với các hợp chất monoalkyl mạch thẳng được sử dụng.  
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(71) WYETH  (US) 

Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, USA 
(72) WARNE, Nicholas, William (US), KANTOR, Angela (US), CROWLEY, Thomas, 

Joseph (US), SOLEY, Erin, Christine (US), LI, Li (CN), LUKSHA, Nicholas, Gary 
(US), NEIDHARDT, Edie, Anna (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp làm giảm độ kết tụ protein trong chế phẩm 

protein 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp làm giảm độ kết tụ của protein hoặc các protein trong 

chế phẩm protein, và các chế phẩm protein có các đặc tính kết tụ được làm giảm. 
Phương pháp và chế phẩm theo sáng chế vẫn duy trì hoạt tính sinh học của protein và 
tăng thời gian bảo quản của chế phẩm protein.  
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(86) PCT/JP2007/058648   20.04.2007 (87) WO2007/125834 08.11.2007 
(30) 2006-120573   25.04.2006 JP 

2006-191872   12.07.2006 JP 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 22.10.2008 
(71) ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED  (JP) 

12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 1008405, JAPAN 
(72) OKUYA Tamao (JP), ARUGA Hiroshi (JP), HIGUCHI Yoshiaki (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Màng tách dùng cho các khuôn đúc nhựa chất bán dẫn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến màng tách có khả năng thấm khí cực thấp, sự nhiễm bẩn khuôn đúc 
bởi nhựa đúc cực nhỏ và khả năng tách cao. Màng tách chắn khí dùng cho các khuôn 
đúc nhựa chất bán dẫn, bao gồm lớp tách (I) có khả năng tách cực tốt, lớp đỡ bằng chất 
dẻo (II) đỡ lớp tách, và lớp ngăn cản khí (III) làm từ kim loại hoặc kim loại oxit, tạo ra 
giữa lớp tách và lớp đỡ, và có khả năng thấm khí xylen ở mức tối đa vào khoảng 10-15 
(kmol•m/(s•m2•kPa)) ở nhiệt độ vào khoảng 170oC. Tốt hơn là, lớp tách (I) được tạo ra 
từ nhựa flo như copolyme etylen/tetrafloetylen, và tốt hơn nếu lớp kim loại oxit là lớp 
oxit như nhôm oxit, silic oxit hoặc magie oxit. 
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(11) 19372 
(21) 1-2008-02587 (51) 7 A23K 1/18, A01K 61/00 
(22) 21.03.2007 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/EP2007/052679 21.03.2007 (87) WO2007/107583 27.09.2007 
(30) 06111609.1 23.03.2006 EP 
(71) INVE TECHNOLOGIES NV  (BE) 

Hoogveld 93, B-9200 Dendermonde, Belgium 
(72) GRYMONPRE, Dirk (BE), VAN NIEUWENHOVE, Luciaan (BE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất thức ăn chăn nuôi chứa artemia nauplii 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thức ăn chăn nuôi cho sinh vật sống dưới nước chứa Artemia 
nauplii và phương pháp sản xuất thức ăn chăn nuôi này. Để cho thức ăn chăn nuôi này 
được bảo quản trong thời gian dài thì nó được chứa trong bao bì đã được hàn kín và 
nauplii được trải qua bước xử lý tiệt trùng vật lý như xử lý nhiệt và xử lý chiếu xạ. Trước 
bước xử lý tiệt trùng này, tốt hơn nếu nauplii được chần. Một lượng lớn nauplii được giữ 
ở trạng thái nguyên vẹn ban đầu và chúng có tính nổi tốt.  
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(11) 19373 
(21) 1-2008-02595 (51) 7 C08F  14/06,  2/08, C08K  5/14 
(22) 20.03.2007 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/EP2007/052612 20.03.2007 (87) WO2007/110350 04.10.2007 
(30) 06111682.8 24.03.2006 EP 

60/787,528 31.03.2006 US 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 23.10.2008 
(71) AKZO NOBEL N.V.  (NL) 

Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, The Netherlands 
(72) DIRIX, Carolina, Anna, Maria, Christina (NL), DE JONG, Johannes, Jacobus, 

Theodorus (NL), MEULENBRUGGE, Lambertus (NL), VANDUFFEL, Koen, 
Antoon, Kornelis (BE) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quy trình polyme hóa vinyl clorua 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình polyme hóa bao gồm các bước:  
a) phản ứng của huyền phù nước chứa chất khơi mào, vinyl clor−a và tùy ý một hay 
nhiều đồng monome trong thiết bị dạng thùng khuấy liên tục; và  
b) phản ứng tiếp theo của huyền phù tạo thành trong ít nhất một thiết bị phản ứng thứ 
hai;  
trong đó độ chuyển hóa của vinyl clor−a trong thiết bị phản ứng dạng thùng khuấy liên 
tục ở bước (a) là từ 10 đến 60% khối lượng.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 252 tập a (03.2009) 

 

 
142 
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(30) 2006-083322    24.03.2006  JP 
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3-15, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka, 5500002, JAPAN 
(72) YOSHII, Hiroshi (JP), YAMADA, Ryu (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm diệt cỏ, phương pháp cải thiện hiệu quả diệt cỏ và 

các phương pháp kiểm soát thực vật không mong muốn hoặc 
kìm hãm quá trình sinh trưởng của chúng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp cải thiện tác dụng của thành phần hoạt tính trừ cỏ và 
giảm liều của thành phần này, đồng thời giảm tác động môi trường tại vùng hoặc xung 
quanh khu vực phun thuốc diệt cỏ.  

Sáng chế còn đề cập đến chế phẩm diệt cỏ, chứa (1) hợp chất sulfonylure hoặc 
muối của chúng có tác dụng diệt cỏ và (2) polyoxyalkylen alkyl ete phosphat hoặc muối 
của chúng. Phương pháp kiểm soát thực vật không mong muốn hoặc kìm hãm quá trình 
sinh trưởng của chúng, bằng cách sử dụng các chế phẩm diệt cỏ nêu trên cũng được đề cập.  
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(11) 19375 
(21) 1-2008-02609 (51) 7 B43K  1/00 
(22) 27.03.2007 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/JP2007/056418   27.03.2007 (87) WO/2007/116746 18.10.2007 
(30) 2006-088389   28.03.2006 JP 
(71) AUBEX CORPORATION  (JP) 

1-12, Narihira 5-chome,, Sumida-ku,, Tokyo 1308601, Japan 
(72) YOSHITANE, Akira (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Ngòi bút làm bằng nhựa tổng hợp 

  (57)    Sáng chế đề cập tới ngòi bút làm bằng nhựa tổng hợp để cho phép nhận diện dễ dàng 
trạng thái định hướng của ngòi bút và màu mực, ngòi bút này có thể được chế tạo với chi 
phí thấp, và có độ bền cao cũng như tạo ra cảm giác viết tốt và có thiết kế đẹp. Chu vi 
của chi tiết lõi (3) có phần được làm biến dạng với đường dẫn mực (2) trong đó được bọc 
nhờ chi tiết bọc (4) để tạo thành thân chính ngòi bút làm bằng nhựa tổng hợp và có dạng 
thanh (1). Phần chi tiết bọc (4) ở đầu trước của thân chính ngòi bút (1) được cắt dọc theo 
đường dẫn mực (2) về phía phần sau tới độ dày sao cho màu của mực trong đường dẫn 
mực (2) có thể được nhận biết để tạo ra phần nhận biết mực (7).  
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(11) 19376 
(21) 1-2008-02672 (51) 7 E04F  13/09 
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(86) PCT/US2007/008933 10.04.2007 (87) WO2007/133359 22.11.2007 
(30) 11/412,609 27.04.2006 US 
(71) CURRY, JAMES, III  (US) 

32 Linwood Place, Massapequa, NY 11762, USA 
(72) CURRY, James, III (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Tấm vật liệu xây dựng trải ra được 

  (57)     Sáng chế đề cập tới tấm vật liệu xây dựng trải ra được bao gồm các tấm cấu kiện, từng 
tấm cấu kiện này có gờ dưới với bề mặt gần như quay lên trên và gờ trên với bề mặt gần 
như quay xuống dưới. Các tấm cấu kiện ở liền kề nhau sao cho gờ trên của một tấm cấu 
kiện nằm đè lên gờ dưới của tấm cấu kiện liền kề. Màng mềm dẻo chịu tải được cố định 
chắc chắn vào các tấm cấu kiện ở một phía, các phía đối diện của các tấm cấu kiện so 
với màng mềm dẻo là tự do, nhờ đó cho phép các tấm cấu kiện nối bản lề với nhau. Các 
tấm cấu kiện có thể có một lỗ theo chiều dọc xuyên qua ít nhất một phần, theo cách tuỳ 
chọn, lỗ này được nạp đầy bằng vật liệu cách nhiệt và/hoặc vật liệu cách âm, và/hoặc vật 
liệu độn chịu tải. Các lỗ hở còn có thể có một gân hoặc chi tiết đỡ kéo dài qua lỗ hở và 
chống tỳ lên một thành bên của tấm cấu kiện. Tai cố định có thể kéo dài ra ngoài từ một 
hoặc nhiều tấm cấu kiện, được tạo dạng móc, hoặc có lỗ xuyên. Khi được triển khai, tấm 
trải ra có thể có dạng phẳng hoặc có dạng nghiêng góc nhất định hoặc dạng vòm.  
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Viale Asiago, 34, I-36061 Bassano Del Grappa (Vicenza), Italy 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp tạo độ bền đối với tia tử ngoại của vật phẩm làm 

từ đá kết khối và vật phẩm thu được từ phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo độ bền đối với tia tử ngoại của vật phẩm làm từ vật 

liệu đá kết khối được gắn kết với nhựa tổng hợp và có lớp phủ bề mặt bảo vệ và/hoặc 
trang trí chứa nhựa tổng hợp, trong đó trước khi tạo ra lớp phủ nêu trên, tiến hành xử lý 
bằng cách phóng điện Corona trên các bề mặt cần được phủ để làm tăng sức căng bề mặt 
của chúng đến giá trị cao hơn giá trị sức căng bề mặt của vật liệu tạo thành lớp phủ cần 
được tạo ra. Sáng chế cũng đề cập đến vật phẩm làm từ vật liệu đá kết khối được gắn kết 
với nhựa tổng hợp và có lớp phủ bề mặt bảo vệ và/hoặc trang trí chứa nhựa tổng hợp, vật 
phẩm này có thể thu được bằng phương pháp nêu trên.  
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(72) FU, Thomas (US), COOK, Matthew, R. (US), NOBERS, John (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bao gói cách nhiệt có thể kích hoạt bằng nhiệt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bao gói hoặc hộp đựng bao gồm thành bên, thành bên này có bề 
mặt bên trong và bề mặt bên ngoài. ít nhất một trong số bề mặt bên trong hoặc bề mặt 
bên ngoài của thành bên này có thể được bao phủ ít nhất một phần bằng một lớp chất 
liệu giãn nở nhiệt. Chất liệu này có thể được thiết kế để sẽ giãn nở và tạo ra lớp cách 
nhiệt.  
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(72) MANN, Richard, K. (US), VALCORE, David, L. (US), BOUCHER, Raymond, E. 

(US), OGAWA, Toshiya (JP), HAACK, Alan, E. (US), SHATLEY, Deborah, G (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp làm giảm bay dạt khi sử dụng thuốc trừ dịch hại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp làm giảm bay dạt hỗn hợp phun khi sử dụng thuốc trừ 
dịch hại bằng cách kết hợp monosacarit hoặc hỗn hợp của các monosacarit vào thuốc trừ 
dịch hại dạng phun và phun hỗn hợp thu được bằng vòi phun tỏa đều hoặc vòi phun xịt 
thẳng không cần thiết bị làm lệch dòng. Phương pháp theo sáng chế có tác dụng làm 
tăng cỡ giọt phun trung bình và giảm tỉ lệ phần trăm giọt phun có thể bị bay dạt (<150 
microns) tạo thành.  
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Groenewoudseweg 1, NL-5621 BA Eindhoven, The Netherlands 
(72) CHOU, Chun-Ting (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp phát hiện đường truyền từ thiết bị nguồn đến 

thiết bị đích qua chuyển tiếp đa bước nhảy trong mạng 
truyền thông không dây 

  (57)    Sáng chế đề cập đến, trong mạng truyền thông không dây (300) có các thiết bị (100), 
phương pháp phát hiện đường truyền cho việc truyền dữ liệu từ thiết bị nguồn (110D) 
qua chuyển tiếp đa bước nhảy, bao gồm bước truyền từ thiết bị nguồn (110A) yêu cầu 
phát hiện đường truyền để truyền dữ liệu đến thiết bị đích (110D). Yêu cầu phát hiện 
đường truyền bao gồm: trường thứ nhất chỉ báo giới hạn đếm bước nhảy, trường thứ hai 
chỉ báo số khe, X, cần cho việc truyền dữ liệu, trường thứ ba chỉ báo ID cho thiết bị 
nguồn (110A) và trường thứ tư chỉ báo ID cho thiết bị đích (110D). Thiết bị nguồn 
(110A) sau đó nhận đáp ứng phát hiện đường truyền từ thiết bị nguồn (110A) đến thiết 
bị đích (110D). Đáp ứng phát hiện đường truyền bao gồm trường thứ nhất chỉ báo số 
bước nhảy giữa thiết bị nguồn (110A) và thiết bị đích (110D).  
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(11) 19381 
(21) 1-2008-02693 (51) 7 H04L  12/56,  12/28 
(22) 30.04.2007 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/IB2007/051602   30.04.2007 (87) WO/2007/125514 08.11.2007 
(30) 60/796,984   01.05.2006 US 
(71) KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS, N.V.  (NL) 

Groenewoudseweg 1, NL-5621 BA Eindhoven, The Netherlands 
(72) CHOU, Chun-Ting (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp chiếm trước khe để truyền dữ liệu từ thiết bị 

nguồn đến thiết bị đích 
  (57)     Mạng truyền thông (100), phương pháp (400) chiếm trước X khe (610) đề truyền dữ liệu 

từ thiết bị nguồn (110A) cho thiết bị đích (110D) qua relay multi-hop bao gồm các bước 
gửi yêu cầu chiếm trước bước nhảy thứ nhất từ thiết bị nguồn (110A) cho thiết bị (110) 
thứ hai, truyền dữ liệu từ thiết bị nguồn đến thiết bị đích. Yêu cầu chiếm trước bước 
nhảy thứ nhất này nhận ra thiết bị nguồn, thiết bị đích, và X khe dự định (610) sẽ được 
chiếm trước cho bước nhảy thứ nhất. Sau đó thiết bị nguồn thu nhận thông báo thứ nhất, 
định địa chỉ thiết bị nguồn từ thiết bị thứ hai, biểu thị rằng yêu cầu chiếm trước bước 
nhảy thứ nhất bị treo và X khe dự định bởi thiết bị nguồn đã bị chiếm trước bởi thiết bị 
thứ hai. Sau đó, thiết bị nguồn thu nhận thông báo tiếp theo biểu thị xem yêu cầu chiếm 
trước bước nhảy cuối cùng có được chấp nhận bởi thiết bị đích hay không.  
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(11) 19382 
(21) 1-2008-02712 (51) 7 B32B  9/00, H05K  3/28 
(22) 28.03.2007 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/JP2007/056734     28.03.2007 (87) WO2007/116793 18.10.2007 
(30) 2006-104018     05.04.2008 JP 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 05.11.2008 
(71) ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED  (JP) 

12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8405, Japan 
(72) OKUYA Tamao (JP), ARUGA Hiroshi (JP), YAMAUCHI Masaru (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Màng tách, vật liệu lót tách được và quy trình sản xuất tấm 

mạch in 
  (57)     Sáng chế đề xuất màng tách không cần phải được thay đổi thường xuyên cho công đoạn 

ép nóng và được thay đổi một cách dễ dàng; vật liệu lót tách được có thể làm giảm tần 
suất thay đổi thân chính vật liệu lót; và quy trình sản xuất tấm mạch in với năng suất cao 
và chi phí thấp. Màng tách 10 được tạo ra trên bề mặt của vật liệu lót được làm bằng cao 
su silicon, và có lớp 14 chứa Si trên một mặt của nền 12 được làm bằng nhựa flo; vật liệu 
lót tách được trong đó màng tách được tạo ra trên bề mặt của vật liệu lót được làm bằng 
cao su silicon sao cho lớp chứa Si nằm ở phía vật liệu lót; và quy trình sản xuất tấm 
mạch in trong đó, khi lớp mỏng của thân chính tấm mạch in và các màng phủ chồng 
phải chịu ép nóng khi nằm xen giữa các tấm ép, màng tách nằm ở bề mặt của vật liệu lót 
ở phía màng phủ chồng sao cho lớp chứa Si nằm ở phía vật liệu lót.  
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(11) 19383 
(21) 1-2008-02735 (51) 7 C22B  7/00,  1/04,  5/04,  7/04,  

59/00,  61/00, H01F  41/00,  41/02, 
C22C  38/00,  38/10 

(22) 16.04.2007 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/JP2007/058249   16.04.2007 (87) WO/2007/119846 25.10.2007 
(30) 2006-113462   17.04.2006 JP 
(71) SANTOKU CORPORATION  (JP) 

14-34, Fukae-Kitamachi 4-chome, Higashinada-ku, Kobe-shi, Hyogo, 6580013 (JP) 
(72) KANEKO, Akihito (JP), OHRAI, Hiroshi (JP) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Phương pháp thu hồi nguyên liệu hữu ích từ phế liệu của nam 

châm có thành phần là đất hiếm - sắt - bo 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp thu hồi nguyên liệu hữu ích từ phế liệu nam châm có 

hành phần đất hiếm - sắt - bo, phương pháp này cho phép thu hồi một cách hiệu quả sắt 
và bo làm bo sắtvà thành phần đất hiếm làm oxit, từ phế liệu nam châm có hành phần 
đất hiếm - sắt- bo. Phương pháp gồm các bước oxy hóa phế liệu nam châm có thành 
phần đất hiếm - sắt - bo trong môi trường chứa oxy, điều chế hỗn hợp cho phản ứng 
nhiệt gồm phế liệu nam châm được oxy hóa và nhôm và/hoặc hợp kim nhôm, thực hiện 
phản ứng nhiệt của hỗn hợp cho phản ứng nhiệt để tạo ra bo sắt và xỉ, và tách bo sắt thu 
được thông qua phản ứng từ xỉ.  
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(11) 19384 
(21) 1-2008-02740 (51) 7 F24F  7/007 
(22) 11.04.2007 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/US2007/008974 11.04.2007 (87) WO2007/117714 18.10.2007 
(30) 60/790,883      11.04.2006 US 

11/518,976      11.09.2006 US 
(75) TAYLOR, LAURIE  (US) 

2000 Sundowner Ridge Drive, Ballwin, MO 63011, USA 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống vách ngăn hầm trần và vách ngăn để sử dụng bên 

trong hầm trần 
  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống vách ngăn hầm trần và vách ngăn để sử dụng bên trong 

hầm trần. Hệ thống theo sáng chế để dẫn hướng dòng không khí bên trong hầm trần bao 
gồm các vách ngăn có thể định cỡ, định dạng và nối liền được, các vách ngăn này có thể 
được lắp chặt theo cách không phá huỷ vào các kết cấu đỡ hầm trần. Hệ thống theo sáng 
chế có phương tiện để nối liền theo cách tháo ra được các vách ngăn và lắp chặt theo 
cách tháo ra được và không phá huỷ các vách ngăn vào kết cấu đỡ hầm trần mà không 
cần dụng cụ.  
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(11) 19385 
(21) 1-2008-02769 (51) 7 A01N  47/36 
(22) 12.04.2007 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/JP2007/058474   12.04.2007 (87) WO2007/125808  08.11.2007 
(30) 2006-125005   28.04.2006 JP 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED  (JP) 

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260 Japan 
(72) Hajime IKEDA (JP), Satoru KIZAWA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm diệt cỏ và phương pháp diệt cỏ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt cỏ chứa 1-(2-cloimidazo[1,2-a] pyridin-3-
ylsulfonyI)-3-(4,6-dimetoxypyrimidin-2-yl)ure (imazosulfuron) và hợp chất có công 
thức [I] :  

 

  
 

(hợp chất có công thức [I]) là thành phần hoạt tính, trong đó tỷ lệ trọng lượng của 
imazosulfuron : hợp chất có công thức [I] nằm trong khoảng từ 1 :0,1 đến 1:10, có hoạt 
tính diệt cỏ tuyệt vời để phòng trừ cỏ mọc ở các cánh đồng hoặc ruộng lúa, và không có 
độc tính thực vật đối với các cây trồng hữu ích.  
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(11) 19386 
(21) 1-2008-02771 (51) 7 G01V  3/20, E21B  47/00 
(22) 22.12.2006 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/RU2006/000689 22.12.2006 (87) WO2007/120072 25.10.2007 
(30) 2006116004     18.04.2006  RU 
(71) LIMITED LIABILITY COMPANY "INTERLOG"  (RU) 

ul.veteranov truda, 34b, Tyumen, 625031, Russian Federation 
(72) Serebrianski Valeri Vasilievich, (RU), Yukhlin Vladimir Ilich (RU) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp carota điện giếng có ống chống 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp kiểm tra các giếng bằng phương pháp địa vật lý 
(phương pháp carota) và có thể được sử dụng để xác định điện trở của nền địa tầng bao 
quanh giếng được chống bằng cột ống bằng kim loại. Phương pháp theo sáng chế gồm 
các bước: sử dụng khí cụ thăm dò có dạng hai điện cực được cấp dòng điện được bố trí ở 
các phía đối diện của ít nhất ba điện cực đo, cấp luân phiên dòng điện, đo, bằng cách sử 
dụng các dụng cụ đo, trong mỗi lần cấp dòng điện vào, điện thế trên điện cực đo giữa và 
sự chênh lệch điện thế giữa các điện cực đo ngoài và điện cực đo giữa, sử dụng điện trở 
suất của nền địa tầng bao quanh giếng có ống chống làm thông số carota điện của các 
giếng có ống chống, tạo thành mạch đo theo mô hình điện trở của các lớp địa tầng bao 
quanh giếng và các phần của cột ống chống của giếng mà có các vòng đai, trong đó khí 
cụ thăm dò có các điện cực đo được bố trí cách nhau mà không yêu cầu cách đều nhau 
và các điện cực được cấp dòng điện được tạo ra sao cho chúng có thể sử dụng được làm 
các điện cực đo khi cấp điện. Ngoài ra, phương pháp theo sáng chế còn bao gồm các 
bước: đo sự chênh lệch điện trường giữa điện cực được cấp dòng điện mà không được 
cấp dòng điện ở chuyển mạch và điện cực đo giữa, bằng các dụng cụ đo bổ sung và xác 
định điện trở suất theo công thức liên quan đến nó.  
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(11) 19387 
(21) 1-2008-02773 (51) 7 A61K  31/416, C07D  231/56 
(22) 13.04.2007 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/US2007/066605 13.04.2007 (87) WO2007/121339 25.10.2007 
(30) 60/792,099 14.04.2006 US 
(71) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

Dept. 377 AP6A-1, 100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064, United States of 
America 

(72) LUKIN, Kirill A. (US), CHI-PING HSU, Margaret (US), FERNANDO, Dilinie P. 
(LK), KOTECKI, Brian J. (US), LEANNA, Marvin R. (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình điều chế hợp chất indazolyl ure ức chế thụ thể 

vanilloit kiểu phụ 1 
  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế hợp chất indazolyl ure hữu dụng làm chất đối 

kháng thụ thể vaniloit kiểu phụ 1 (VR1).  
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(11) 19388 
(21) 1-2008-02788 (51) 7 C10L  1/32 
(22) 23.04.2007 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/CN2007/001318 23.04.2007 (87) WO2007/124681 08.11.2007 
(30) 200610035143.1 24.04.2006 CN 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 20.11.2008 
(71) GUANGZHOU DEVOTION THERMAL TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 

Hong Minh Road, East section of GETDD, Guangzhou, Guangdong 510760, China 
(72) CHANG, Houchun (CN), LI, Zuqin (CN), MA, Ge  (CN), GENG, Shengbin  (CN), LI, 

Xianjun  (CN), ZHANG, Dianming (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Chế phẩm huyền phù đặc than cốc - nước để tách lưu huỳnh và 

quy trình điều chế 
  (57)     Sáng chế đề cập đến huyền phù đặc than cốc - nước để tách lưu huỳnh chứa cốc dầu mỏ, 

nước và các chất phụ gia. Huyền phù đặc than cốc - nước này chứa cốc đầu mỏ với 
lượng nằm trong khoảng từ 55 đến 75%, nước với lượng nằm trong khoảng từ 24 đến 
44% và các chất phụ gia với lượng nằm trong khoảng từ 0,1 đến 2%, theo khối lượng, 
trong đó các chất phụ gia bao gồm chất phân tán để làm giảm độ nhớt của huyền phù 
đặc, chất làm ổn định để ngăn ngừa hiện tượng sa lắng của huyền phù đặc và chất tách 
lưu huỳnh để làm giảm mức độ phát tán SO2 khi đốt cháy. Huyền phù đặc này có độ 
lỏng và tính ổn định tốt, hàm lượng SO2 trong khói khi đốt cháy được giảm đi.  
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(11) 19389 
(21) 1-2008-02804 (51) 7 C02F  3/32 
(22) 15.03.2007 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/EP2007/002290 15.03.2007 (87) WO2007/104564 20.09.2007 
(30) 06111173.8      15.03.2006 EP 
(71) SBAE INDUSTRIES NV  (BE) 

Oostmoer 22A, B-9950 Waarschoot, Belgium 
(72) VANHOUTTE, Jan (BE) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Quy trình làm tăng trưởng vi sinh vật 

  (57)     Quy trình làm tăng trưởng vi sinh vật trong hệ mở và liên tục còn được đặc trưng bởi các 
phương tiện tạo ra trong hệ này môi trường sống trong đó các quần xã vi sinh vật tự 
nhiên đa dạng và không đồng nhất có thể tương tác tự trị và thích nghi với môi trường 
thay đổi.  
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(11) 19390 
(21) 1-2008-02817 (51) 7 C07D  237/32, A61K  31/502, A61P  

29/00,  37/08, C07D  403/04,  403/06,  
403/14 

(22) 18.04.2007 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/EP2007/053773 18.04.2007 (87) WO2007/122156 01.11.2007 
(30) 0607839.8 20.04.2006 GB 

0706160.9 29.03.2007 GB 
0706176.5 29.03.2007 GB 

(71) GLAXO GROUP LIMITED  (GB) 
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, United 
Kingdom 

(72) GORE, Paul, Martin (GB), HANCOCK, Ashley, Paul (GB), HODGSON, Simon, 
Teanby (GB), KINDON, Leanda, Jane (GB), PROCOPIOU, Panayiotis, Alexandrou 
(GB) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Các dẫn xuất 4-benzylphtalazinon được thế ở vị trí 2 làm chất 

đối kháng thụ thể histamin H1 và H3 để điều trị bệnh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I),  
 

  
 

và muối của nó, quy trình điều chế nó, Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm và chế 
phẩm kết hợp chứa hợp chất này để điều trị nhiều bệnh khác nhau, chẳng hạn như bệnh 
viêm mũi dị ứng.  
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(11) 19391 
(21) 1-2008-02825 (51) 7 A61K  47/36,  9/00,  9/12,  47/18,  

47/32, A61M  11/00,  15/08, B05B  
11/00, B65D  47/06,  47/34 

(22) 20.04.2007 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/JP2007/058602  20.04.2007 (87) WO2007/123193 01.11.2007 
(30) 2006-118192      21.04.2006  JP 
(71) TOKO YAKUHIN KOGYO KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

14-25, Naniwa-cho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-0022 Japan 
(72) Taizou KAMISHlTA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm dính bám lên da/niêm mạc dạng gel có thể phun được 

và hệ thống phân phối  sử dụng chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dính bám lên da/niêm mạc dạng gel chứa chế phẩm dạng 

gel, trong đó chế phẩm này chứa thành phần dược tính ở dạng nguyên liệu có tính bazơ 
dạng gel chứa tác nhân dính bám lên da/niêm mạc và hệ thống phân phối sử dụng chế 
phẩm này.  
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(11) 19392 
(21) 1-2008-02829 (51) 7 A61K  31/704,  31/337 
(22) 23.04.2007 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/US2007/067225 23.04.2007 (87) WO2007/124489 01.11.2007 
(30) 11/408,000 21.04.2006 US 
(71) GEM PHARMACEUTICALS, LLC  (US) 

941 Lake Forest Circle, Birmingham, AL 35244, United States of America 
(72) OLSON, Richard, D. (US), WALSH, Gerald, M. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm chống ung thư, dược phẩm chứa nó và phương pháp 

bào chế 
  (57)     Sáng chế đề cập tới chế phẩm gồm anthraxyclin 13-đeoxy và taxan để dùng đồng thời, 

riêng rẽ, theo trình tự, hoặc liên tiếp nhằm thu được tác dụng chống ung thư với độc tính 
và tác dụng phụ giảm hơn so với khi dùng lượng hữu hiệu tương đương của từng hợp 
chất riêng lẻ. Sáng chế cũng đề cập tới dược phẩm chứa anthraxyclin 13-đeoxy và taxan 
có tác dụng điều trị chống ung thư.  
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(11) 19393 
(21) 1-2008-02834 (51) 7 B63H 13/00, 20/00, 25/12, 25/28 
(22) 21.11.2008 (43) 25.03.2009 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 21.11.2008 
(75) Vũ Văn Thắng  (VN) 

189/18/11 Hoàng Hoa Thám, phuờng 6, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Tàu thuyền chạy bằng không khí nén và chong chóng gió loại 

trục đứng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chong chóng gió trục đứng bốn cánh (1.5) gắn trên tàu thuyền để 

thu nhận năng lượng của gió làm quay một máy nén khí, không khí nén được nén vào 
bình chứa (4) và được xả ra ở miệng ống xả khí (8) gắn chìm dưới mặt nước sau đuôi tàu 
để tạo phản lực đẩy tàu đi theo mọi hướng.  

Khi tàu thuyền neo đậu, trời có gió chong chóng (15) vẫn quay, khí nén được nạp 
vào bình chứa (4) và được dự trữ để chạy tàu, bơm nước,...  
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(11) 19394 
(21) 1-2008-02841 (51) 7 H04J  11/00, H04B  1/707 
(22) 19.04.2007 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/JP2007/058520   19.04.2007 (87) WO2007/129538 15.11.2007 
(30) 2006-127996   01.05.2006 JP 
(71) NTT DOCOMO, INC.  (JP) 

11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6150 JAPAN 
(72) Teruo KAWAMURA (JP), Yoshihisa KISHIYAMA (JP), Kenichi HIGUCHI (JP), 

Mamoru SAWAHASHI (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị phát và thiết bị thu 

  (57)     Sáng chế đề cập thiết bị phát được sử dụng trong hệ thống truyền thông di động theo 
lược đồ sóng mang đơn cho đường kết nối lên, bao gồm: các phương tiện ghép kênh 
được thiết lập để ghép kênh dẫn đường, kênh điều khiển, và kênh dữ liệu; và các phương 
tiện phát được thiết lập để phát ký hiệu phát bao gồm kênh dẫn đường hoặc/và kênh điều 
khiển sử dụng đường kết nối lên. Kênh dẫn đường thứ nhất được sử dụng cho các thiết bị 
nhận để đo trạng thái của đường kết nối lên. Kênh dẫn đường thứ hai để bù kênh được 
phát bởi đường kết nối lên được phát bởi khôi tài nguyên được gán cho thiết bị phát. Các 
kênh điều khiển của thiết bị phát và thiết bị khác thiết bị phát được trực giao với nhau 
bởi lược đồ đa truy cập phân chia theo tần số (FDM).  
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(11) 19395 
(21) 1-2008-02849 (51) 7 G04C  9/00, H04N  5/04 
(22) 21.12.2006 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/KR2006/005618 21.12.2006 (87) WO2007/139265 06.12.2007 
(30) 10-2006-0047083 25.05.2006 KR 

10-2006-0126092 12.12.2006 KR 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 24.11.2008 
(71) KOREA RESEARCH INSTITUTE OF STANDARDS AND SCIENCE  (KR) 

1, Doryong-dong, Yuseong-gu, Daejeon, 305-340 
(72) KIM, Youngbeom (KR), SUH, Hosuhng (KR) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Phương pháp cấp xung nhịp tự duy trì được đồng bộ với thời 

gian phát trong quảng bá thương mại 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp cấp xung nhịp duy trì độc lập đồng bộ với dịch vụ tín 

hiệu thời gian trong quảng bá thương mại, cho phép khối xung nhịp duy trì độc lập được 
tạo ra từ phân nhỏ để đặt lại bộ chia (33) để chia tần số dao động nhờ tín hiệu thời gian 
tính theo giờ chính các, dò được trong tín hiệu quảng bá từ thời điểm có nguồn ngoài, và 
để phát xung giây, và phát xung giây, nhận được nhờ đồng bộ thời gian hiện tại đếm 
được bằng bộ đếm (34) với tín hiệu giờ chính xác dò được trong tín hiệu quảng bá, và dữ 
liệu liên tục về thời gian hiện tại ra bên ngoài của khối nhịp này, do đó cấp xung giây và 
thông tin thời gian có sự chính xác cao đến nơi công cộng với chi phí thấp.  
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(11) 19396 
(21) 1-2008-02860 (51) 7 G02B  7/08 
(22) 28.05.2007 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/JP2007/061230   28.05.2007 (87) WO2007/139214 06.12.2007 
(30) 2006-146121  26.05.2006 JP 

2006-217069  09.08.2006 JP 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 24.11.2008 
(71) RICOH COMPANY, LTD.  (JP) 

3-6, Nakamagome 1-chome, Ohta-ku, Tokyo 143-8555, Japan 
(72) Koichi SUGIURA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị điều khiển-dẫn động thấu kính và thiết bị tạo ảnh có 

thiết bị điều khiển-dẫn động thấu kính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điều khiển-dẫn động thấu kính bao gồm các nhóm thấu 

kính có chức năng thay đổi độ lớn của ảnh, các thiết bị dẫn động thấu kính, mỗi thiết bị 
này được tạo cấu hình để điều khiển từng thiết bị trong số các thiết bị dẫn động thấu 
kính để điều chỉnh tốc độ dẫn động của từng nhóm thấu kính, và các thiết bị xác định vị 
trí thấu kính, mỗi thiết bị này được tạo cấu hình để xác định vị trí của từng nhóm thấu 
kính trong số các nhóm thấu kính, khi các thiết bị dẫn động thấu kính dẫn động các 
nhóm thấu kính một cách đồng thời, thiết bị điều khiển được tạo cấu hình để điều khiển 
các thiết bị dẫn động thấu kính để chuyển mạch các tốc độ dẫn động của các nhóm thấu 
kính sang tốc độ dẫn động của nhóm thấu kính cần được điều chỉnh tuỳ thuộc vào sự 
tương quan vị trí giữa các nhóm thấu kính, sự tương quan vị trí này được xác định bởi 
các thiết bị xác định vị trí thấu kính.  
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(86) PCT/DE2007/000845 10.05.2007 (87) WO2007/131476 22.11.2007 
(30) 10 2006 021 897.3 11.05.2006 DE 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 16.01.2009 
(71) NETZSCH MOHNOPUMPEN GMBH  (DE) 

Gebruder-Netzsch-Str. 19, 95100 Selb, Germany 
(72) TEKNEYAN, Mikael (IT), WEBER, Helmuth (DE), KREIDL, Johann (DE), KAMAL, 

Hisham (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Vỏ stato 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vỏ stato của bơm lệch tâm bao gồm lớp lót mềm, vỏ stato hình trụ 
có một mặt trên mặt trong, dọc theo trục dọc mà các rãnh được đưa vào.  
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(22) 08.05.2006 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/ES2006/000217 08.05.2006 (87) WO2007/128841 15.11.2007 
(71) PETROQUIMICA ESPANOLA, S.A. (PETRESA)  (ES) 

Avda. del Partenon, No 12, Campo de las Naciones, 28042 Madrid, Spain 
(72) GONCALVES ALMEIDA, JosÐ Luis (BR), BERNATEJERO, JosÐ Luis (ES) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp tinh chế hợp chất alkyl thơm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tinh chế hợp chất alkyl thơm dựa trên hệ thấm lọc 
phần cất alkylat, trong đó các tiền chất mang màu được cô đặc bằng cách sử dụng đất sét 
có tính chọn lọc đặt trong thiết bị phản ứng tầng cố định.  
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(21) 1-2008-02886 (51) 7 H04R  25/00 
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(86) PCT/US2007/069965 30.05.2007 (87) WO2007/140403 06.12.2007 
(30) 60/803,487 30.05.2006 US 
(71) KNOWLES ELECTRONICS, LLC  (US) 

1151 Maplewood Drive, Itasca, IL 60143, USA 
(72) WARREN, Daniel, Max (US), MILLER, Thomas Edward (US), KING, Charles, 

Bender  (US), LOPRESTI, Janice, L.  (US), MASSINGILL, Gwendolyn, P. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Bộ thu 

  (57)     Bộ thu của thiết bị nghe cá nhân được đặt vào trong tai, trên tai, gần tai, hoặc sau tai, bộ 
thu này có phần ứng di động, bộ thu bao gồm bộ phận môtơ và khoang định rõ buồng, 
khoang này được làm từ vật liệu mà chống ăn mòn và tương thích sinh học với da tiếp 
xúc của con người. Bộ thu bao gồm thêm ít nhất một bộ phận môtơ được bố trí trực tiếp 
trong buồng. Các khác, đường liên kết truyền thông được làm thích ứng để ghép hoặc 
tách rời với bộ phận môtơ. ít nhất một phần của đường liên kết truyền thông này được 
đặt trong khoang.  
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(11) 19400 
(21) 1-2008-02894 (51) 7 A61K  47/48,  38/21 
(22) 12.05.2006 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/KR2006/001794 12.05.2006 (87) WO2007/132956 22.11.2007 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 12.02.2009 
(71) DONG-A PHARM. CO., LTD.  (KR) 

252, Yongdu-dong, Dongdaemun-gu, Seoul 130-823, Republic of Korea 
(72) JO, Yeong-Woo (KR), YOO, Won-Young (KR), JEON, Hyun-Kyu (KR), CHOI, Yun-

Kyu (KR), JANG, Hye-In (KR), KIM, Byong-Moon (KR), LEE, Sung-Hee (KR), 
KANG, Soo-Hyung (KR) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thể liên hợp polyetylen glycol ba mạch nhánh - interferon 

alpha, phương pháp sản xuất và dược phẩm chứa thể liên hợp 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thể liên hợp polyetylen glycol ba mạch nhánh-interferon alpha có 
công thức chung (1) trong đó polyetylen glycol có trọng lượng phân tử trung bình từ 400 
đến 45000 dalton, và dược phẩm chứa chúng. Thể liên hợp polyetylen glycol-interferon 
alpha có hoạt tính sinh học có công thức chung (1) này có hoạt tính kháng virut và 
chống ung thư, hiệu suất và độ tinh khiết được cải thiện do tính phản ứng cao trong phản 
ứng, và có tác dụng gia tăng thời gian bán thải trong máu rõ rệt, và giảm thiểu sự giảm 
hoạt tính sinh học của interferon.  
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(11) 19401 
(21) 1-2008-02896 (51) 7 E04C  2/16, E04B  2/14, B32B  21/02
(22) 28.11.2008 (43) 25.03.2009 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 24.12.2008 
(71) Công ty TNHH Everlast Panels  (VN) 

8/8 đường số 6, khu phố Nhơn Hòa 2, phường 5, thị xã Tân An, tỉnh Long An 
(72) Lu Shun (AU), Vinh Nguyen (AU) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(54) Panen xây dựng và quy trình sản xuất nó 

  (57)     Sáng chế liên quan đến lĩnh vực xây dựng, cụ thể là tấm panen xây dựng. Với mục đích 
tạo ra một loại vật liệu xây dựng thay thế gạch viên dùng để xây tường nhà và giúp đẩy 
nhanh tiến độ xây dựng, sáng chế đề xuất tấm panen xây dựng có kích thước lớn, có cấu 
trúc rỗng và các gờ âm và gờ dương dọc theo hai mặt bên và trong đó mỗi mặt của tấm 
panen có cấu trúc gồm ở giữa là lớp bằng sợi thủy tinh và hai bên là hai lớp gồm các phụ 
phẩm bỏ đi trong ngành nông nghiệp như rơm, trẩu, cây sậy, lá cây, mạc cưa, . . . phối 
trộn với các chất có tác dụng đông kết, chất độn, chất tạo màu, chất keo. . . Sáng chế 
cũng đề xuất quy trình sản xuất vật liệu này.  
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(71) TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

24-1, Takada 3-chome, Toshima-ku, Tokyo 170-8633, Japan 
(72) KAKINUMA, Hiroyuki (JP), KOBASHI, Yohei (JP), HASHIMOTO, Yuko (JP), OI, 

Takahiro (JP), TAKAHASHI, Hitomi (JP), AMADA, Hideaki  (JP), IWATA, Yuki (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất C-phenyl glyxitol và dược phẩm chứa hợp chất này 

để điều trị bệnh đái tháo đường 
  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất C-phenyl-glyxitol có thể dùng làm chất phòng hoặc điều trị 

bệnh đái tháo đường bằng cách ức chế cả hoạt tính của chất ức chế hoạt tính của chất 
đống vận chuyển glucoza phụ thuộc natri 1 (sodium dependent glucose cotransporter: 
SGLT) lẫn hoạt tính của SGLT2, nhờ đó có tác dụng ức chế hấp thu glucoza và tác dụng 
bài tiết glucoza trong nước tiểu. Hợp chất C-phenyl glyxitol có công thức (I) dưới đây 
hoặc muối dược dụng của nó, hoặc hydrat của nó  

 

  
 

trong đó R1 và R2 là giống nhau hoặc khác nhau và là nguyên tử hydro, nhóm hydroxyl, 
nhóm C1-6 alkyl, nhóm C1-6 alkoxy hoặc nguyên tử halogen,  
R3 là nguyên tử hydro, nhóm C1-6 alkyl, nhóm C1-6 alkoxy hoặc nguyên tử halogen,  
Y là nhóm C1-5 alkylen, -O-(CH2)n- (n là số nguyên nằm trong khoảng từ 1 đến 4) hoặc 
nhóm C2-6 alkenylen, với điều kiện nếu Z là -NHC( NH)NH2 hoặc NHCON(RB)RC, n 
không bằng 1,  
Z là -CONHRA, -NHC( NH)NH2 hoặc -NHCON(RB)RC,  
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(21) 1-2008-02911 (51) 7 A61J  17/00 
(22) 10.01.2007 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/EP2007/000133 10.01.2007 (87) WO/2007/131556 22.11.2007 
(30) 10 2006 022 669.0 16.05.2006 DE 
(71) MAPA GMBH GUMMI- UND PLASTIKWERKE  (DE) 

Industriestrasse 21-25, 27404 Zeven, Germany 
(72) ITZEK, Eckhard (DE), MARR, Gunter (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Núm vú giả 

  (57)     Sáng chế đề cập đến núm vú giả có một bộ phận chặn bên ngoài miệng được chế tạo từ 
loại vật liệu dẻo tương đối, một núm vú nhô ra từ bên trong bộ phận chặn bên ngoài 
miệng được chế tạo từ loại vật liệu mềm tương đối, và một sợi bảo vệ gắn với bộ phận 
chặn bên ngoài miệng được chế tạo từ loại vật liệu dẻo tương đối, sợi này được gắn với 
núm vú và kéo dài theo chiều dọc núm vú, được đặc trưng bởi phân thứ nhất của sợi bảo 
vệ chạy cách các vùng núm vú một khoảng, các vùng này bị phân cắt bởi một mặt phẳng 
tưởng tượng đối xứng dọc nằm chính giữa núm vú.  
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(86) PCT/EP2007/054204 30.04.2007 (87) WO2007/128724 15.11.2007 
(30) 06009201.2      04.05.2006  EP 
(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH  (DE) 

Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Germany 
(72) KOHLRAUSCH, Anja (DE), ROMER, Patrick (DE), SEIFFERT, Gerd (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dược phẩm chứa chất ức chế dipeptidyl peptidaza IV (DPP-IV) 

  (57)     Sáng chế đề cập tới dược phẩm chứa chất ức chế dipeptidyl peptidaza IV (DPP-IV) có 
nhóm amin, quy trình bào chế dược phẩm này để điều trị bệnh đái tháo đường.  
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Revontulentie 6, FI-02100 Espoo, Finland 
(72) SYRJANEN Seppo (FI), HUTTUNEN Petri (FI) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Hộp 

  (57)     Sáng chế đề xuất hộp bằng chất liệu dạng sợi và có nắp đậy (2) có thể đóng và mở được, 
đáy và các thành bên (4). Hộp (1) được dựng từ một phôi hộp dạng tấm liền (34). Hơn 
thế nữa, hộp có khoang (7) nối nhờ chỗ uốn (15) với phần trên của thành bên nằm trong 
hộp. Khoang bao gồm miếng che có miệng xếp sản phẩm (11), mà qua đó sản phẩm có 
thể được xếp trong khoang này.  
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(21) 1-2008-02941 (51) 7 A41D  13/00, A62B  37/00 
(22) 27.04.2007 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/JP2007/059170     27.04.2007 (87) WO2007/138817 06.12.2007 
(30) 2006-153638     01.06.2006  JP 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 26.02.2009 
(71) 1. TAKATA CORPORATION  (JP) 

4-30, Roppongi 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 1068510, Japan 
2. HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 
1-1, Minamiaoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 1078556, Japan 

(72) JAN, Jin-soo (KR), SUGlMOTO, Shinichi (JP), TAKEDOMI, Akifumi (JP), IGAWA, 
Tadahiro (JP), GOTO, Hiroshi (JP), KOBAYASHI, Yuki  (JP), ORITA, Masayoshi (JP) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) áo phao 

  (57)     Sáng chế đề cập đến áo phao có hiệu quả hoạt động tốt của túi khí được phồng ra cho cơ 
thể với áo phao trong đó túi khí được phồng ra dọc theo bề mặt bên ngoài của cơ thể 
người mặc. Túi khí (2) được tạo ra theo cách để bao phủ vòng bụng và cả hai vai của 
người mặc. Bên trong túi khí (2) được phân chia thành nhiều ngăn (2a) theo cách mà 
tấm vải bên trong (3) tạo thành bề mặt thử nhất trên mặt phẳng người mặc của túi khí (2) 
và tấm vải bên ngoài (4) tạo thành bề mặt thứ hai trên mặt phẳng đối diện với người mặc 
được khâu lại một phần bởi phần đường khâu hình thẳng (6). Mỗi ngăn (2a) được tạo 
thành để có hình dáng kéo dài theo hướng chiều cao cơ thể người mặc. Nhờ đó, túi khí (2) 
được làm cho phồng ra dọc theo bề mặt bên ngoài của toàn bộ phần cơ thể người mặc.  
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(21) 1-2008-02944 (51) 7 C11D  1/62,  3/02 
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(86) PCT/US2007/068208 05.04.2007 (87) WO2007/131152 15.11.2007 
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Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 05.12.2008 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue, New York, NY 10022, United States of America 
(72) GRANDMAIRE, Jean-Pau (BE), LAITEM, Leopold (US), HERMOSILLA, Anita (US)
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm và phương pháp xử lý vải 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm xử lý vải hệ nước dễ phân tán, chẳng hạn chất làm mềm 
vải, bao gồm chất có hoạt tính làm mềm vải amoni bậc bốn dễ bị vi sinh vật phá huỷ, và 
có độ bền bảo quản trong thời gian rất tốt, ngay cả khi bảo quản ở nhiệt độ cao trong 
thời gian dài. Chế phẩm này chứa hợp chất este béo của amoni bậc bốn dễ bị vi sinh vật 
phá hủy được tạo thành từ phản ứng của alkanol amin và dẫn xuất của axit béo, tiếp đó 
là tạo thành bazơ bậc bốn; cùng với muối periođat, chẳng hạn kali periođat.  
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(21) 1-2008-02945 (51) 7 G01N  23/20 
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(86) PCT/US2007/061461 01.02.2007 (87) WO2007/130721 15.11.2007 
(30) 11/418,666      05.05.2006 US 
(71) SHIRE INTERNATIONAL LICENSING B.V.  (NL) 

Strawinskylaan 847, NL-1077 XX Amsterdam, Netherlands 
(72) HALLENBECK Donald (US), BATES Simon (GB) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp xác định độ tinh khiết của hợp chất đất hiếm, 

phương pháp xác định nồng độ của lantan hyđroxycacbonat 
và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp xác định độ tinh khiết của hợp chất đất hiếm chứa ít 
nhất một tạp chất đã biết. Tốt hơn nếu phương pháp xác định này áp dụng kỹ thuật nhiễu 
xạ tia X và tinh chế Rietveld.  

Ngoài ra, sáng chế còn đề cập tới phương pháp xác định nồng độ của lantan 
hyđroxycacbonat, dược phẩm chứa hợp chất lantan hyđroxycacbonat này và phương 
pháp điều chế lantan cacbonat.  
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Toshiyuki (JP), INAMOTO, Yoshihiro  (JP), KAMIMURA, Toru (JP), HIROTA, 
Tatsuya (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị làm sạch nước và thiết bị trộn nước-ozon 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị làm sạch nước và thiết bị trộn nước- ozon, các thiết bị này có 
thể được bảo dưỡng dễ dàng, có thể cải thiện chất lượng nước theo cách đáp ứng yêu cầu 
nhờ kết cấu đơn giản, có thể được tạo ra có kết cấu gọn, có khả năng vận hành dễ dàng, 
và có thể ngăn không cho các bộ phận điện bị ngập chìm trong nước. Hoạt động, điều 
khiển và tác động của thiết bị được thực hiện ở vị trí liên quan tới vỏ (27). Bằng cách bố 
trí bộ phận chỉ báo hoạt động (55), bộ phận tạo ra ozon (21), bộ trộn ozon (7) và bộ phận 
điều khiển (49) trong vỏ (27), thiết bị có thể được bảo dưỡng dễ dàng và có kết cấu gọn. 
Hơn nữa, trên cơ sở áp lực nước ở phía xả của bơm (5), bộ phận điều khiển (49) điều 
khiển hoạt động của bơm (5 ) và thiết bị tạo ra ozon (21) được bố trí theo cách sao cho 
khả năng vận hành của thiết bị được cải thiện. Các bộ phận điện, chẳng hạn bộ phận tạo 
ra ozon (21) và bộ phận điều khiển (49), được bố trí bên trên đường dẫn nước (187), và 
được cách ly ra khỏi đường dẫn nước (187) nhờ vách ngăn (180), nhờ đó các bộ phận 
điện này có thể được ngăn không cho bị ngập chìm trong nước theo cách tin cậy.  
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(71) GAS TECHNOLOGIES LLC  (US) 
03030 Aspen View, Walloon Lake, MI 49796, United States of America 

(72) PAWLAK, Nathan, A. (US), CARR, Robert W. (US), GRUNCH, Roger J. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị sản xuất alkyl oxy hoá 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị sản xuất alkyl oxy hoá (ví dụ, metanol) bằng cách oxy hóa 
một phần alkan (metan) có ngăn phản ứng trộn ngược đã được trộn phun được nối thông 
chất lỏng với lò phản ứng dòng chảy rối. Ngăn phản ứng trộn ngược đã được trộn phun 
kích thích gốc không chứa alkyl trước khi cửa nạp vào lò phản ứng dòng chảy rối. Việc 
trộn lẫn theo cách phun của các dòng cấp khuấy ngăn phản ứng trộn ngược. Theo một 
phương án, thành chắn có vị trí thay đổi được di chuyển theo trục để biến đổi tương 
xứng các thể tích của ngăn phản ứng trộn ngược và lò phản ứng dòng chảy rối. Theo một 
phương án khác, lò phản ứng dòng chảy rối có cửa nạp làm nguội có vị trí thay đổi được 
Việc chèn vào của cả hai cửa nạp dạng "bàn chải bằng tóc" và hình nón thúc đẩy sự trộn 
lẫn bằng cách phun hỗn loạn các dòng cấp của cửa nạp trong ngăn phản ứng trộn ngược 
đã được trộn phun. Bộ phận lửa khí ngưng tụ còn được sử dụng để xử lý dòng đầu ra từ 
hệ thống phản ứng.  
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(71) GAS TECHNOLOGIES LLC  (US) 
03030 Aspen View, Walloon Lake, MI 49796, United States of America 

(72) PAWLAK, Nathan, A. (US), CARR, Robert W. (US), GRUNCH, Roger J. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống lò phản ứng để tạo phản ứng pha khí của ít nhất hai 

dòng cấp liệu lỏng vào dòng sản phẩm 
  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống lò phản ứng để tạo phản ứng pha khí của ít nhất hai dòng 

cấp liệu lỏng, trong đó hệ thống lò phản ứng có ngăn phản ứng trộn ngược đã được trộn 
phun được nối thông chất lỏng với lò phản ứng đòng chảy rối. Ngăn phản ứng trộn 
ngược đã được trộn phun có thành chắn mà trượt trong hoạt động thời gian thực để thu 
nhỏ hoặc mở rộng thể tích trong của ngăn phản ứng trộn ngược. Theo một phương án 
thực hiện, khoảng không đường hiệu quả qua thành chắn cũng có thể điều chỉnh được 
một cách biến đổi. Theo một phương án khác, lò phản ứng dòng chảy rối chia sẻ thành 
chắn để cho chuyển động của thành chắn theo trục mở rộng tương xứng một khoảng 
không phản ứng trong khi giảm khoảng không phản ứng khác. Các dòng khí đầu vào đi 
vào ngăn phản ứng trộn ngược với tốc độ thích hợp để khuấy hỗn loạn lượng chứa trong 
ngăn phản ứng trộn ngược đã được trộn phun bằng cách trộn lẫn dạng phun của dòng 
cấp khí nguyên liệu chứa alkan và dòng cấp khí nguyên liệu chứa oxy ứng dụng chính là 
để chuyển đổi oxy hoá trực tiếp (một phần) khí tự nhiên thành alkyl oxygenat.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp chế tạo nhóm tạo thành lớp từ các vòng dùng 

cho đai đẩy 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp chế tạo nhóm tạo thành lớp (2) từ các vòng bằng kim 

loại (15) được xếp lồng theo hướng kính dùng cho đai đẩy (1), đai đẩy này bao gồm ít 
nhất một nhóm vòng (2) và nhiều chi tiết bằng kim loại theo phương nằm ngang (3) lắp 
trượt được trên nhóm vòng (2) này, bao gồm các công đoạn chuẩn bị tấm thép dài (11), 
phần giữa có hướng theo chiều dài (P2-P4) của tấm thép (11) được tạo ra ở giữa các mép 
phía bên (P1; P5) của nó. Trong đó vòng trong cùng theo hướng kính (15) của nhóm 
vòng (2) được chế tạo từ vật liệu nằm ở phần giữa (P2-P4) của tấm thép (11).  
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(30) 2006-140010  19.05.2006 JP 
(71) 1. QUALICAPS CO., LTD.  (JP) 

321-5, Ikezawa-cho, Yamatokoriyama-shi, Nara, JAPAN 
2. MEIJI DAIRIES CORPORATION  (JP) 
2-10, Shinsuna 1-chome, Koto-ku, Tokyo, 1368908, JAPAN 

(72) INOUE Masakiyo (JP), SHIBATA Mitsuho (JP), TOYODA Ikuru (JP), TSUKAMOTO 
Shoushi (JP) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Máy đúc ép bột và hệ thống chế tạo liên tục bánh ép bột sử 

dụng máy này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến máy đúc ép bột có kết cấu sao cho các chày dập dưới (61) và các 

chày dập trên (41) được cho phép đi vào các lỗ khuôn xuyên (31) tạo ra ở phần khuôn 
đúc thứ nhất (32) và phần khuôn đúc thứ hai (33) của tấm trượt 3 ở vùng đúc ép (21) để 
đúc ép bột và tấm trượt (3) được trượt để đẩy các bánh ép ra xuống dưới và thu gom 
chúng ở các vùng tháo bánh ép (22a, 22b).  

Ngay cả khi bột được đúc ép ở lực ép nhỏ thành các vật thể rắn có độ xốp cao, các 
bánh ép cơ thể được đúc thỏa đáng và được thu gom mà không làm vỡ vụn, các bánh ép 
có độ xốp đủ cao và hòa tan được trong nước hoặc các chất tương tự.  
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(11) 19414 
(21) 1-2008-02987 (51) 7 C11D  3/37,  3/26,  3/04 
(22) 06.06.2007 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/EP2007/055611 06.06.2007 (87) WO2007/141310 13.12.2007 
(30) 0611486.2 09.06.2006 GB 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) Kathryn McFARLAND (ZA), Liezel SABBAGH (ZA) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm làm mềm vải 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm làm mềm vải chứa nước (trước khi pha loãng) đậm đặc, 
ổn định có độ nằm trong khoảng từ 300 đến 1000, tốt hơn là từ 300 đến 850, tốt hơn nữa 
là từ 400 đến 800mPa.s ở 116s-1, chế phẩm này có khả năng được pha loãng với nước 
theo tỷ lệ trọng lượng là 3:1 giữa nước : chế phẩm làm mềm vải, theo cách đó chế phẩm 
làm mềm vải được pha loãng thu được ổn định về mặt vật lý và có độ nhớt nằm trong 
khoảng từ 40 đến 100mPa.s ở 116s-1, tốt hơn là từ 50 đến 90mPa.s ở 116s-1, chế phẩm 
này chứa : a) chất làm mềm vải dạng cation b) từ 0,7 đến 2,5% trọng lượng của polyme 
được liên kết ngang dạng cation thu được từ quá trình trùng hợp của từ 5 đến 100 phần 
trăm mol của monome cộng vinyl dạng cation, từ 0 đến 95 phầm trăm mol của acrylamit 
và từ 50 đến 1000ppm, tốt hơn là từ 350 đến 1000ppm, tốt hơn nữa là từ 500 đến 
1000ppm tác nhân liên kết ngang monome cộng vinyl có hai chức, c) từ 0,001 đến 0,2% 
trọng lượng chất điện phân. 
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(22) 31.05.2007 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/EP2007/004808 31.05.2007 (87) WO/2007/140918 13.12.2007 
(30) 10 2006 027 312.5      08.06.2006 DE 
(71) WURTH ELEKTRONIK EISOS GMBH & CO. KG  (DE) 

Max-Eyth-Strasse 1, 74638 Waldenburg, German 
(72) KONZ, Oliver (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cơ cấu loại bỏ nhiễu điện trên các cáp 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cơ cấu loại bỏ nhiễu điện trên các cáp. Cơ cấu loại bỏ nhiễu điện 
trên các cáp theo sáng chế có hộp với lỗ hở để dẫn cáp ở vị trí đóng nhô ra khỏi cả hai 
mặt đầu của hộp. ở bên ngoài, trên từng mặt đầu, hộp có hai dải tạo ra một khe giữa 
chúng, và các dải này tạo ra các mép cố định bao quanh khe. Các dải này được nối với 
các mặt đầu của hộp theo cách sao cho chúng có thể nằm lệch ra xa nhau, nhờ đó các 
mép cố định có thể được dịch chuyển ra xa nhau hoặc lại gần nhau theo chiều dọc của 
cáp. Nhờ đó, độ rộng của khe có thể được làm thích ứng theo đặc tính mềm dẻo và/hoặc 
đường kính của cáp.  
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(21) 1-2008-03005 (51) 7 C09D  163/00,  145/02,  5/08 
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(72) SUMIDA, Tomohisa (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp phần phủ chống ăn mòn 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp phần phủ chống ăn mòn khác biệt ở chỗ bao gồm (A) nhựa 
epoxy, (B) chất lưu hóa amin và (C) nhựa cumaron chứa nhóm hydroxyl, trong đó nhựa 
cumaron chứa nhóm hydroxyl (C) được chứa với lượng nằm trong khoảng từ 1 đến 500 
phần theo trọng lượng tính theo 100 phần theo trọng lượng của nhựa epoxy (A). Nhựa 
cumaron chứa nhóm hydroxyl (C) tốt hơn là có hàm lượng nhóm hydroxyl trong một 
phân tử nằm trong khoảng từ 1 đến 500 và có nhiệt độ hóa mềm không cao hơn 2000C. 
Hợp phần phủ chống ăn mòn có thể tạo ra lớp màng phủ, trong đó các thành phần nhựa 
được trộn đồng đều vả có các đặc tính chông ăn mòn, tính chịu nước và tính kết dính 
tuyệt vời. Ngoài ra, vì hợp phần phủ không có hắc ín khác với các hợp phần phủ chống 
ăn mòn thông thường, nên hợp phần phủ theo sáng chế có thể tạo ra lớp phủ màu sáng 
không làm chảy gỉ thành phần bất kỳ, và không xảy ra các vấn đề về an toàn và vệ sinh 
tại thời điểm thực hiện phủ.  
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1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 
(72) Atsushi NAKAMURA (JP), Naoyasu MIYAGAWA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị đọc và phương pháp đọc dùng cho phương tiện ghi dữ 

liệu quang 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đọc có chức năng kìm hãm sự suy giảm các dấu ghi được 

tạo ra bằng cách tăng công suất tia la-de đầu ra đế bù giá trị giảm tỷ số S/N khi đọc 
thông tin tốc độ cao được ghi vào phương tiện truyền thông mật độ cao. Để đọc thông 
tin được ghi vào phương tiện ghi dữ liệu quang được ghi và đọc bằng chùm tia la-de 
được phát ra từ bộ tạo tia la-de bán dẫn, phương pháp đọc điều biến dòng tần số cao dựa 
vào dòng dẫn của bộ tạo tia la-de bán dẫn để phát chùm tia la-de, và thay đổi tốc độ điều 
biến ánh sáng theo tốc độ tuyến tính được sử dụng để đọc. Tốc độ điều biến ánh sáng là 
tỷ số Pp/Pave giữa công suất đỉnh Pp và công suất đọc trung bình Pave của mật độ ánh 
sáng của chùm tia la-de điều biến tần số cao.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Viên nén chứa raxecadotril và quy trình bào chế chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến viên nén chứa raxecadotril dùng để điều trị bệnh tiêu chảy và quy 
trình bào chế chúng. 
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KOHLMANN, Anna (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất dị vòng xoắn nitril làm chất ức chế proteaza, quy 

trình điều chế và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất dị vòng xoắn nitril được thế có công thức (Ia) ức chế các 

cathepsin, sáng chế còn đề cập đến quy trình điều chế các hợp chất nêu trên và dược 
phẩm chứa các hợp chất này để điều trị bệnh.  
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(86) PCT/US2007/012569 25.05.2007 (87) WO2007/142904 13.12.2007 
(30) 60/809,996 01.06.2006 US 
(71) WYETH  (US) 

Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, United States of America 
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(US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dẫn xuất benzoxazol và benzothiazol để sử dụng làm phối tử 

5-hydroxytryptamin-6, dược phẩm chứa chúng và quy trình 
điều chế chúng 

  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức I để sử dụng làm phối tử 5 - hydroxytryptamin-
6, và dược phẩm chứa hợp chất này và quy trình điều chế chúng.  
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(72) BENZON Michael Eis (DK), MOCZULSKI Lech (DK), FOGH Jesper Weis (DK) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Lớp chống mòn và phương pháp chế tạo 

  (57)     Sáng chế đề xuất lớp phủ chống mòn và phương pháp tạo lớp phủ bảo vệ bộ phận cấu 
thành có nguy cơ bị mòn và bị xước, làm bằng vật liệu gốc kim loại, lớp bảo vệ mòn (2) 
bao gồm ít nhất một lớp (3) có các hạt gốm (6) có trong chất nền kim loại (7), giúp đạt 
được khả năng chịu tải cao và ngăn không phá huỷ vật liệu gốc. Chất nền (7) nêu trên được 
làm bằng vật liệu có điểm nóng chảy thấp hơn điểm nóng chảy của vật liệu gốc (1).  
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Leendert (NL) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm hoá nông đậm đặc, chế phẩm phun chứa chúng, 

phương pháp điều chế chế phẩm phun này và phương pháp xử lý 
cây trồng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm hóa nông đậm đặc, bao gồm thành phần hoạt tính hóa 
nông đươc phân tán trong hệ trên nền dầu được tạo cấu trúc, và oligome tạo cấu trúc 
chưa liên kết uretan và/hoặc ure và gốc đime và/hoặc trime. Chế phẩm đậm đặc này còn 
chứa các thành phần khác như chất hoạt động bề mặt mà không bị tác dụng tạo cấu trúc 
một vấn đề đối với các chất tạo cấu trúc đã biết. Chế phẩm đậm đặc theo sáng chế có thể 
dễ dàng được pha loãng để tạo thành chế phẩm hóa nông dạng phun.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dẫn xuất alkan azabixyclic được thế dị vòng hai vòng ngưng 

tô 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dẫn xuất alkan azabixyclic được thế dị vòng hai vòng ngưng tụ, và 

dược phẩm chứa các hợp chất này dùng để điều trị các bệnh và rối loạn. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dược phẩm ổn định chứa doxetaxel và phương pháp bào chế 

dược phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm ổn định dùng để tiêm chứa doxetaxel và phương pháp 

bào chế dược phẩm này. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến dược phẩm để tiêm chứa 
doxetaxel có độ ổn định bảo quản tốt hơn các dược phẩm thông thường, dược phẩm theo 
sáng chế được bào chế bằng cách hoà tan doxetaxel một hợp chất không tan trong nước, 
vào nước cất sau khi trộn nó xyclodextrin (CD) và polyme tan trong nước như 
hydroxypropyl metylxenlulaza (HPMC) polyetylen glycol (PEG) hoặc 
polyvinylpyrolidon (PVP) và tiến hành đông khô hỗn hợp này, và phương pháp bào chế 
dược phẩm này. 
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Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 12.02.2009 
(71) K. K. ENDO SEISAKUSHO  (JP) 

987, Higashiohta, Tsubame-shi, Niigata 959-1244, Japan 
(72) Kiyotaka SHIRAI (JP), Takashi YAOITA (JP), Kenji CHONABAYASHI (JP) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) ống định ảnh và phương pháp chế tạo ống này 

  (57)     Sáng chế đề xuất ống định ảnh có độ bền được nâng cao và phương pháp chế tạo ống 
này. Trong khi quay quanh trục của chính mình, ống chuẩn có đáy (1) làm bằng kim loại 
có khả năng biến dạng dẻo được gia công xoay để làm giảm độ dày (A) của thành bên 
đến độ dày nằm trong khoảng từ 20μm đến 50μm nhờ đó tạo ra mẫu gốc bằng kim loại 
(4). Sau khi gia công xoay, mẫu gốc bằng kim loại (4) đươc cắt để tạo ra ống kim loại 
(6). Bề mặt (6a) của ống làm bằng kim loại (6) được phun cát để nhờ đó truyền ứng suất 
nén dư và tạo nhám bề mặt. Bề mặt đươc phun cát được bọc bởi lớp bọc nhựa chứa flo 
(7) và lớp bọc nhựa chứa flo (7) này được nung nóng để tạo ra sự co nhiệt của lớp bọc 
này. Vì vậy, lớp bọc nhựa chứa flo (7) được tạo hình thành dạng ống làm bằng kim loại 
(6) nhờ đó tạo ra ống định ảnh (8).  
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(11) 19426 
(21) 1-2008-03117 (51) 7 A46B  15/00 
(62) 1-2007-01458   
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(86) PCT/US2005/046369 21.12.2005 (87) WO2006/071676 06.07.2006 
(30) 11/019,685 23.12.2004 US 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 20.07.2007 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue, New York, NY 10022, United States of America 
(72) HOHLBEIN Douglas J. (US), MINTEL Thomas E. (US), BAERTSCHI Armin (CH) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ chăm sóc miệng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ chăm sóc miệng có tay cầm bao gồm đầu có bộ phận chải 
sạch mô. Bộ phận chải sạch mô có thể có lớp đệm bao gồm vật liệu đàn hồi. Lớp đệm 
được bố trí ở đầu trên bề mặt đối diện với các chi tiết chải sạch răng. Bộ phận chải sạch 
mô có thể bao gồm các mấu kéo dài để chải sạch giữa các nhú của lưỡi. Bộ phận chải 
sạch mô có thể bao gồm các mấu dạng hình nón. Bộ phận chải sạch mô có thể được sử 
dụng để làm giảm các vấn đề hôi thối ở miệng và loại bỏ các tế bào biểu mô ở miệng. 
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300 Park Avenue, New York, NY 10022, United States of America 
(72) HOHLBEIN Douglas J. (US), MINTEL Thomas E. (US), BAERTSCHI Armin (CH) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ chăm sóc miệng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dụng cụ chăm sóc miệng có tay cầm bao gồm đầu có bộ phận chải 
sạch mô. Bộ phận chải sạch mô có thể có lớp đệm bao gồm vật liệu đàn hồi. Lớp đệm 
được bố trí ở đầu trên bề mặt đối diện với các chi tiết chải sạch răng. Bộ phận chải sạch 
mô có thể bao gồm các mấu kéo dài để chải sạch giữa các nhú của lưỡi. Bộ phận chải 
sạch mô có thể bao gồm các mấu dạng hình nón. Bộ phận chải sạch mô có thể được sử 
dung để làm giảm các vấn đề hôi thối ở miệng và loại bỏ các tế bào biểu mô ở miệng.  
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Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 16.02.2009 
(71) JOHN MEZZALINGUA ASSOCIATES, INC.  (US) 

6176 East Molloy Road, East Syracuse, NY 13057-0278, the United States of America 
(72) Noah Montena (US) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Vỏ ngoài bộ lọc được bịt kín dùng cho các bộ phận hợp thành 

của hệ thống cáp đồng trục 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm bịt kín hoàn chỉnh và bộ phận hợp thành của hệ thống cáp 

đồng trục kết hợp cụm bịt kín này với đầu nối để nối với cổng có ren ngoài. Cụm bịt kín 
bao gồm bộ phận bịt kín kiểu hộp xếp có thân hình ống biến dạng đàn hồi được và nhiều 
bề mặt bịt kín, và khoang nối toàn phần nằm ở vị trí trung gian giữa đầu trước và đầu sau 
trợ giúp sự biến dạng dọc trục của bộ phận bịt kín do lực tác động dọc trục. Một trong 
các bề mặt bịt kín được tạo thành để ăn khớp với bề mặt tương ứng của đai ốc có ren 
trong hoặc vỏ ngoài. Bộ phận hợp thành này có thể ăn khớp với cổng có ren ngoài thông 
qua đầu nối có ren trong. Đầu phía trước của bộ phận bịt kín lắp vừa trên cổng và bề mặt 
bịt kín của bộ phận bịt kín có khả năng bịt kín dọc trục áp lên vai của cổng trong khi 
thân của bộ phận bịt kín bao phủ cổng có ren ngoài còn hở khác. Nhờ áp khít của bộ 
phận đai ốc lên cổng, bộ phận bịt kín uốn cong theo chiều dọc trục để điều chỉnh các 
khoảng cách giữa đầu nối và vai của cổng. Ngoài ra, bộ phận bịt kín có khả năng giãn ra 
để cho phép bề mặt bịt kín thứ hai tiếp xúc và bịt kín các đường kính ngoài nhẵn của 
cổng. Sự linh động của bộ phận bịt kín cho phép người điều hành sử dụng một đầu nối 
của bộ phận hợp thành của hệ thống trên nhiều loại cổng có ren ngoài mà không có rủi 
ro hỏng bộ phận bịt kín tại mối nối hoặc mối nối không tốt do bộ phận bịt kín không 
thích hợp. 
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2007-148930   05.06.2007 JP 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED  (JP) 

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260 Japan 
(72) Susumu EJIRl (JP), Tatsuhiro NAGAMATSU (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm nhựa dùng để sản xuất sợi, sợi và quy trình sản xuất 

sợi 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm nhựa dùng để sản xuất sợi bao gom copolyme etylen-α-

olefin có tỷ trọng nằm trong khoảng từ 935 đến 965kg/m3, và thuốc diệt sinh vật gây hại 
với lượng nằm trong khoảng từ 0,1 đến 10 phần trọng lượng trên 100 phần trọng lượng 
copolyme etylen-α-olefin, trong đó copolyme này là copolyme của etylen và α-olefin có 
từ 4 đến 8 nguyên tử cacbon, và chế phẩm này có tốc độ dòng nóng chảy nằm trong 
khoảng từ 0,3 đến 7g/10 phút và tỷ lệ tốc độ dòng nóng chảy nằm trong khoảng từ 10 
đến 50 và tỷ trọng nằm trong khoảng từ 935 đến 980kg/cm3. 
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27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260 Japan 
(72) Susumu EJIRI (JP), Tatsuhiro NAGAMATSU (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm nhựa dùng để sản xuất sợi, sợi và quy trình sản xuất 

sợi 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm nhựa dùng để sản xuất sợi bao gồm homopolyme etylen 

hoặc copolyme etylen-propylen có tỷ trọng nằm trong khoảng từ 935 đến 965kg/m3, và 
thuốc diệt sinh vật gây hại với lượng nằm trong khoảng từ 0,1 đến 10 phần trọng lượng 
trên 100 phần trọng lượng homopolyme etylen, trong đó chế phẩm này có tốc độ dòng 
nóng chảy nằm trong khoảng từ 0,3 đến 7g/10 phút và tỷ lệ tốc độ dòng nóng chảy nằm 
trong khoảng từ 10 đến 50 và tỷ nằm trong khoảng từ 935 đến 980kg/cm3. 
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(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Hệ thống phanh liên động dùng cho xe máy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống phanh liên động dùng cho xe máy nhằm mục đích đơn 
giản hoá kết cấu của cơ cấu phân phối lực phanh trong hệ thống phanh liên động dùng 
cho xe máy, và nhờ đó có thể bố trí theo cách nhỏ gọn chi tiết kích hoạt phanh, xi lanh 
chính liên động, và cơ cấu phân phối lực phanh.  

Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất cơ cấu phân phối lực phanh (16) 
bao gồm : tay đòn (31) được đỡ xoay được bởi chi tiết đỡ (12a) nhờ trục đỡ (30), và tay 
đòn này có tay đòn thứ nhất (31a) và tay đòn thứ hai (31b) kéo dài theo các chiều ngược 
nhau; chi tiết gõ (32) được nối lắc được với tay đòn thứ nhất (31a) nhờ trục nối thứ nhất 
(33), và chi tiết gõ này có phần tiếp xúc (32a) và phần ép (32b), phần tiếp xúc (32a) tiếp 
nhận trực tiếp lực kích hoạt của bộ phận kích hoạt phanh thứ nhất (13), phần ép (32b) 
cấp lực kích hoạt nhận được từ bộ phận kích hoạt phanh thứ nhất (13) đến xi lanh chính 
liên động (M2); và trục nối thứ hai (34) nối hệ thống truyền lực phanh thứ nhất (15) đến 
tay đòn thứ hai (31b) theo cách sao cho tay đòn thứ hai (31b) và hệ thống truyền lực 
phanh thứ nhất (15) có thể lắc tương đối với nhau.  
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hợp chất aminimit được hoạt hoá bằng cách chiếu tia năng 

lượng hoạt hóa, hợp chất chứa nó và phương pháp hoá rắn nó 
  (57)   Sáng chế đề cập đến chất quang sinh bazơ dựa trên aminimit mới có tính tan trong nhựa 

và có khả năng hóa rắn ở nhiệt độ thấp hơn so với chất quang sinh bazơ aminimit thơm 
thông thường và có tính quang hoạt tốt; hệ thống phản ứng sử dụng nó; hợp chất có khả 
năng hóa rắn mới có thể ứng dụng cho nhiều mục đích khác nhau như kết dính, bịt kín, 
đúc, dập khuôn, sơn, và phủ và có thể hóa rắn nhanh ở nhiệt độ thấp bằng cách chiếu tia 
năng lượng hoạt hóa; phương pháp hóa rắn nó; và sản phẩm đã hóa rắn của hợp chất. 
Sáng chế đề cập đến hợp chất aminimit (A) có ít nhất một cấu trúc được mô tả theo công 
thức phân tử tổng quát (I) dưới đây, hợp chất chứa chất này, và phương pháp hóa rắn hợp 
chất.  

 
Công thức tổng quát (I)  

  
 
trong đó R1 là H hoặc nhóm alkyl và/hoặc nhóm aryl có thể chứa một nhóm chức; mỗi 
thành phần R2, R3 và R4 là nhóm alkyl và/hoặc nhóm aryl có thể chứa một nhóm chức.  
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city, 706-777, Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt (VIPAT CO., LTD.) 
(54) Động cơ điện không lõi có rôto nhiều lớp được bố trí đồng 

tâm và thiết bị dẫn động có động cơ điện 
  (57)     Sáng chế đề cập đến động cơ không lõi có rôto nhiều lớp và thiết bị dẫn động có động 

cơ. Đặc biệt, sáng chế đề cập đến động cơ không lõi có các nam châm và các cuộn dây, 
được bố trí thành nhiều lớp, đồng tâm với trục tâm quay và thiết bị dẫn động có động cơ. 
Theo sáng chế, động cơ không lõi gồm có rôto nhiều lớp gồm có rôto và stato. Rôto 
gồm có một loạt các cực hình trụ được bố trí thành nhiều lớp theo hướng tâm, và một 
loạt các nam châm cố định với cực trong mỗi lớp được thay đổi theo hướng đường tròn 
của cực. Hơn nữa, stato gồm có một loạt các cụm cuộn dây phần ứng hình trụ được bố 
trí thành nhiểu lớp đối diện với các cực, và mỗi một cụm cuộn dây phần ứng gồm có 
một loạt các cuộn dây phần ứng. Các cuộn dây phần ứng được gắn cố định bằng keo 
epoxy để giữ cho nó không bị xê dịch. Như vậy, động cơ có thể tạo ra công suất đầu ra 
với hiệu suất cao vì nó gồm có rôto nhiều lớp và stato. Hơn nữa, do động cơ không có 
lõi, sẽ không có mô men dạng răng cưa được sinh ra để gây giảm mô men đầu ra và mô 
men đầu ra được giữ ổn định khử được hiện tượng ồn và rung.  
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(21) 1-2008-03180 (51) 7 C10L  1/08 
(22) 09.03.2007 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/JP2007/055310   09.03.2007 (87) WO2007/138776 06.12.2007 
(30) 2006-152579   31.05.2006 JP 
(71) NIPPON OIL CORPORATION  (JP) 

3-12, Nishi-shimbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 1058412, Japan 
(72) SUGANO, Hideaki (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hỗn hợp dầu gazoin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp dầu gazoin thích hợp để dùng trong mùa đông, có thể làm 
giảm tác động đến môi trường, có các tính chất vượt trội ở nhiệt độ thấp và mức tiêu thụ 
nhiên liệu thấp. Hỗn hợp dầu gazoin này bao gồm dầu tổng hợp FT (Fisher-Tropsch) 
và/hoặc dầu thực vật hoặc động vật đã được hyđro hoá có các đặc tính hữu hiệu, với 
lượng bằng hoặc lớn hơn 70% thể tích và bằng hoặc nhỏ hơn 98% thể tích; dầu trên cơ 
sở dầu mỏ có các đặc tính hữu hiệu với lượng bằng hoặc lớn hơn 2% thể tích và bằng 
hoặc nhỏ hơn 30% thể tích; và chất tăng cường tính dễ chảy ở nhiệt độ lạnh bao gồm 
copolyme của etylen và vinyl axetat; và/hoặc hợp chất có tác dụng hoạt động bề mặt.  
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(11) 19435 
(21) 1-2008-03198 (51) 7 H04L  12/28, H04J  3/04 
(22) 03.05.2007 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/US2007/067856 03.05.2007 (87) WO2007/146506 21.12.2007 
(30) 11/422,489 06.06.2006 US 
(71) LITE POINT CORPORATION  (US) 

575 Maude Court, Sunnyvale, CA 94085 (US) 
(72) Olgaard, Christian, Volf (US), Walvis, Dirk, Johannes, Marius (US) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Thiết bị thu các gói đa dữ liệu trong dữ liệu tín hiệu để phân 

tích 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị thu các gói đa dữ liệu trong dữ liệu tín hiệu để phân tích, 

thiết bị sử dụng mạch chuyển đổi (521) và điều khiển (550) cho việc kết hợp một cách 
chọn lọc (qua 530) phần lớn các dữ liệu tín hiệu (từ 501 -503) để cung cấp một tín hiệu 
đa hợp (540), tương ứng với một hoặc nhiều phần lớn các dữ liệu tín hiệu, và một tín 
hiệu khởi động (560) cho việc điều khiển thu các phần đã chọn của tín hiệu đa hợp.  

 
  
 

 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 252 tập a (03.2009) 

 

 
204 

(11) 19436 
(21) 1-2008-03199 (51) 7 G06F  17/30 
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518044, P. R. China 

(72) YU, Xiangxin (CN), XIONG, Ying (CN), LIU, Zhiyuan  (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt (VIPAT CO., LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp hiệu chỉnh thông tin của các tệp tin 

đa phương tiện 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống hiệu chỉnh thông tin của các tệp tin đa phương tiện, nó 

bao gồm mô-đun lưu trữ thông tin và mô-đun hiệu chỉnh thông tin; trong đó mô-đun lưu 
trữ thông tin được làm tương thích để lưu trữ thông tin xác nhận của tệp tin đa phương 
tiện; và mô-đun hiệu chỉnh thông tin được làm tương thích để tìm kiếm trong mô-đun 
lưu trữ thông tin đối với thông tin xác nhận tương ứng với tệp tin đa phương tiện cần 
hiệu chỉnh, và thay thế thông tin cần hiệu chỉnh của tệp tin đa phương tiện bằng thông 
tin xác nhận được tìm thấy. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp hiệu chỉnh thông tin 
của các tệp tin đa phương tiện, nó bao gồm: A) tìm kiếm thông tin xác nhận của tệp tin 
đa phương tiện cho thông tin xác nhận tương ứng mà cần được hiệu chỉnh dựa trên thông 
tin cần hiệu chỉnh của tệp tin đa phương tiện; và B) thay thế thông tin cần hiệu chỉnh của 
tệp tin đa phương tiện bằng thông tin xác nhận được tìm thấy.  
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(22) 02.07.2007 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/EP2007/056643 02.07.2007 (87) WO2008/003677 10.01.2008 
(30) 06253590.1 07.07.2006 EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) Wanlin Chang (TW), Kanjana Phattarasakul  (TH), Busarapom Samran (TH), Jie-bing 

Zhu (CN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm dưỡng tóc chống gàu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dưỡng tóc chứa chất hoạt động bề mặt, dầu triglyxerit và 
chất chống gàu.  
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(21) 1-2009-00057 (51) 7 A42B  3/28,  3/04 
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(72) MURAKAMI Takeshi (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ ổn định dòng đuôi dùng cho mũ bảo hiểm và mũ bảo hiểm 

  (57)     Sáng chế đề cập tới bộ ổn định dòng đuôi dùng cho mũ bảo hiểm để tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc lái xe và tránh không gây mỏi ở cổ bằng cách ngăn ngừa các dao động của 
mũ bảo hiểm về bên trái và bên phải ngay cả trong gió (dòng không khí) có tốc độ tương 
đối cao nhờ đó tạo ổn định cho mũ bảo hiểm. Bộ ổn định dòng đuôi dùng cho mũ bảo 
hiểm có bộ ổn định phải (10R) và bộ ổn định trái (10L) được tạo ra đối xứng ở các phần 
dòng đuôi thân (9) ở phía trái và phía phải của mũ bảo hiểm. Mỗi bộ ổn định trái và bộ 
ổn định phải (10R, 10L) có mặt nắn thẳng dòng bên (15) kéo dài từ vị trí mặt bên của 
phần dòng đuôi thân (9) đến bề mặt sau theo một góc như được lắp vừa khít ở mặt sau 
của mũ bảo hiểm trong khi vẫn duy trì được tình trạng bằng phẳng, và phần tách gió (16) 
tạo ra mép theo chiều dọc kéo dài vuông góc ở mép sau.  
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(30) 0605419 19.06.2006 FR 
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45, place Abel Gance, F-92100 Boulogne-billancourt, France 
(72) PEREZ, Michel (FR), LAMOTHE, Marie (FR), LE GRAND, Bruno (FR), 

LETIENNE, Robert (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất xinamoyl-piperazin, phương pháp điều chế chúng, 

dược phẩm và phương pháp sản xuất thuốc chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung (I):  
 

  
 

trong đó :  
R1 là:  
halogen, CN hoặc NO2;  
R2 là:  
hy®ro hoặc halogen;  
n bằng:  
1 hoặc 2;  
R3 là:  
phenyl được bằng một hoặc nhiều halogen hoặc C1-C6 alkyl; hoặc xyclohexyl;  
cũng như muối dược dụng hoặc solvat của chúng.  
Các hợp chất này hữu ích để làm chất đối kháng thụ thể được hoạt hóa bởi proteaza 1 
(PAR-1), đặc biệt trong điều trị chứng huyết khối. Sáng chế còn đề cập đến phương 
pháp điều chế các hợp chất này, dược phẩm và phương pháp sản xuất dược phẩm chứa 
chúng.  
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GARCIA-IBARROLA Maria (ES), MURCIA PEREZ Carmen (ES), FRANCESCH 
SOLLOSO AndrÐs (ES), SANCHEZ SANCHO Francisco (ES), CUEVAS 
MARCHANTE MarÝa del Carmen  (ES), FERNANDEZ RODRIGUEZ Rogelio (ES) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất đihydropyran-2-on có tác dụng chống ung thư, dược 

phẩm chứa hợp chất này và quy trình điều chế chúng. 
  (57)     

  
 
 

Sáng chế đề xuất hợp chất có tác dụng chống ung thư có công thức (I), được phân lập từ 
bọt biển, thuộc họ Raspailiidae, chi Lithoplocamia, loài lithistoides, và các dẫn xuất của 
chúng. Sáng chế cũng đề xuất dược phẩm chứa hợp chất nêu trên và quy trình điều chế 
chúng.  
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Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 16.01.2009 
(75) Đinh Hoàng Giang  (VN) 

2/26 đại lộ Tôn Đức Thắng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Máy phát điện và các động cơ sử dụng từ trường lan truyền 

  (57)     Sáng chế đề xuất máy phát điện có từ trường dao động lan truyền. Máy phát điện theo 
sáng chế này, bao gồm hai nam châm điện tương tự nhau được bố trí sao cho hướng từ 
trường của hai châm điện này luôn ngược chiều nhau; ít nhất một tổ hợp mạch từ bao 
gồm ít nhất hai nguồn từ và ba đoạn mạch từ được bố trí sao cho mặt cực của các nguồn 
từ nằm kề nhau thì cùng dấu với nhau, đầu của ba đoạn mạch từ được nối với các mặt 
cực của các nguồn từ, các đầu còn lại được nối với nhau nhờ đoạn mạch từ thứ tư ghép 
liền kề với hai mặt cực của hai nam châm điện để tạo thành các đường dẫn từ khép kín 
của các nguồn từ trường; một đoạn mạch từ thứ năm ghép 2 mặt cực còn lại của hai nam 
châm điện; các cuộn dây cảm ứng đầu ra được lắp trên các đoạn mạch từ thứ tư tương 
ứng với mỗi nguồn từ trường, nhờ đó từ trường do cụm nam châm điện phát ra sẽ chỉ 
tương tác với từ trường của các nguồn từ trường thứ nhất và thứ hai ở mỗi đầu dãy nguồn 
từ, gây ra dao động từ trường nhân đôi và tạo thành dòng điện cảm ứng ở các cuộn dây 
ra. Tương tự, sáng chế còn đề cập đến động cơ quay, động cơ trượt và động cơ lắc trong 
đó từ trường của các nam châm dao động có tính chất lan truyền.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất vòng ngưng tụ 

  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức (I):  
 

  
 

trong đó mỗi ký hiệu là được nêu rõ trong bản mô tả, hoặc muối của chúng. Hợp chất 
này hoặc muối của chúng hoặc tiền dược chất của chúng có tác dụng điều chỉnh chức 
năng của thụ thể GPR40 và là hữu dụng như chất kích thích tiết insulin và dược chất để 
phòng ngừa hoặc điều trị các bệnh đái đường và các bệnh tương tự.  
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(71) UNITED STATES GYPSUM COMPANY  (US) 

550 W. Adams Street, Chicago, IL 60661-3676, United States of America 
(72) BRUNO Robert H. (US), MYERS Matthew E.  (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đồ chứa hợp chất mối nối 

  (57)     Sáng chế đề cập tới đồ chứa hợp chất mối nối có hai thành đầu đối diện, và thân có dạng 
gần như hình lòng máng được tạo ra từ hai thành bên phẳng nằm cách nhau bởi đáy 
phẳng. Thân được cố định vào các thành đầu. Từng thành bên có chung mép tròn chung 
tương ứng với đáy của đồ chứa.  
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đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền giảI pháp hữu ích 
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Số 27, ngách 3/2 Thái Hà, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(54) Vỏ chai nước giải khát có nút kết hợp công dụng làm cốc 

uống nước 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến vỏ chai nước giải khát có nút kết hợp công dụng làm cốc 

uống nước.  
Vỏ chai nước giải khát có nút kết hợp công dụng làm cốc uống nước có cấu tạo cơ 

bản gồm: thân chai, cổ chai, nút chai để đậy kín (có ren vặn), gắn liền với nút chai là 
phẩn mở rộng ra để có thể tích đủ lớn dùng đựng nước làm cốc uống. Phần mở rộng có 
dạng trụ tròn rỗng bên trong, khi đậy có hướng úp xuống phía cổ chai, dùng để đựng 
nước khi uống. Giải pháp hữu ích này áp dụng cho tất cả các loại nước uống, sữa, nước 
giải khát đóng sẵn chai.  
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(11) 1257 
(21) 2-2007-00140 (51) 7 B65B  3/00 
(22) 06.09.2007 (43) 25.03.2009 
(75) CHONG, MOK CHUNG  (CN) 

No.2, Shu Guangr Road, Luo Yang Town, Buluo County, HuiZhou City, Guangdong 
Province, P.R.C. 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị nạp/xả vật liệu 

  (57)    Giải pháp hữu ích liên quan tới thiết bị nạp/xả vật liệu bao gồm vòng giữ bằng nhựa, 
vòng ren trong bằng nhựa, và vòng bảo vệ bằng thép không gỉ. Đường kính trong của 
vòng giữ bằng nhựa và đường kính trong của vòng bảo vệ bằng thép không gỉ tương ứng 
lớn hơn đường kính trong của vòng ren trong bằng nhựa. Vòng giữ bằng nhựa được nối 
với bề mặt của vòng ren trong bằng nhựa, trong khi vòng bảo vệ bằng thép không gỉ 
được nối với bề mặt của vòng ren trong bằng nhựa. Khe hở được xác định giữa bề mặt 
dưới của vòng giữ bằng nhựa và bề mặt trên của vòng ren trong bằng nhựa. Vòng giữ 
bằng nhựa và vòng ren trong bằng nhựa tiếp xúc chặt với bề mặt của bình chứa chất 
lỏng, sao cho thu được khả năng bít kín cao hơn và giá thành sản xuất thấp hơn. Vòng 
bảo vệ bằng thép không gỉ ngăn không cho làm hỏng vòng giữ bằng nhựa trong quá 
trình nối kín khít vòng giữ bằng nhựa với vòng ren trong bằng nhựa, để bảo vệ vòng giữ 
bằng nhựa. Thiết bị nạp/xả vật liệu có thể được sử dụng để xả dễ dàng khí hoá lỏng 
trong bình chứa chất lỏng nhờ sử dụng chi tiết tương ứng.  
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(11) 1258 
(21) 2-2007-00141 (51) 7 A43B 7/12 
(22) 07.09.2007 (43) 25.03.2009 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 07.09.2007 
(75) KUN-CHUNG LIU  (TW) 

No. 5, Alley 9, Lane 212, San-Feng Rd., Hou-Li Hsiang, Taichung Hsien, Taiwan 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Giày chịu nước 

  (57)     Sáng chế đề xuất giày chịu nước bao gồm tấm che bàn chân bên dưới (11) có đầu ngón 
(111), đầu gót (112), phần đế (114), và mũi trước (113) kéo dài bên trên phần đế (114), 
mũ giây (12) có đầu bên dưới (121) khâu vào đầu trên (113) của tấm che bàn chân bên 
dưới (11) sao cho mép nối khâu (122) được tạo ra trên mũ giây (12) và tấm che bàn chân 
bên dưới (11), vỏ ngoài bên dưới (21) được đúc trên tấm che bàn chân bên dưới (11) và 
có đầu hở bên trên (211) kéo dài xung quanh mép nối khâu (122), và đế ngoài (22) được 
nối với đầu dưới của vỏ ngoài (21).  
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(11) 1259 
(21) 2-2007-00142 (51) 7 E21B  
(22) 07.09.2007 (43) 25.03.2009 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 07.09.2007 
(71) TUNG FENG CONSTRUCTION ENGINEERING CO., LTD.  (TW) 

5F., No.79-1, Jhouzih St., Neihu District, Taipei City 114, Taiwan 
(72) LIN, Kuan-Hung (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị kiểm tra phao 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị kiểm tra phao, có guồng cuộn và giá định vị được 
bố trí tương ứng ở cả hai đầu của mỗi cột thép, dây buộc của guồng cuộn xuyên qua giá 
định vị và sau đó nối phao, nhờ đó phao đang nổi trên bề mặt chất lỏng bên trong lỗ lắp, 
trong khi phao được đặt trên cột thép; giải pháp hữu ích sử dụng phao so sánh với quả 
dọi cho phép người kỹ sư nhận biết góc của cột thép và vị trí/định cỡ vuông góc.  
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(11) 1260 
(21) 2-2007-00143 (51) 7 E04D  013/00 
(22) 07.09.2007 (43) 25.03.2009 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 07.09.2007 
(71) TA CHOO INTERNATIONAL ENGINEERING CO., LTD.  (TW) 

1F., No. 11-21, Fongshu Valley, Guishan Hsiang, Taoyuan Hsien, Taiwan 
(72) Chin-Yi LIN  (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cụm thông gió mái nhà 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến cụm thông gió mái nhà có khung nóc nhà (10) tương ứng 
với lối thông gió (501) trên mái nhà, tấm che bên trên (20), các panen trước (30) và sau 
(31) và hai cụm xà (40). Hai cụm xà (40) được lắp tương ứng vào hai bên của khung nóc 
nhà (10) tạo ra hai khe hở giữa các cụm xà và tấm che bên trên (20). Khi khí nóng dưới 
mái nhà tăng lên, không khí nóng đi qua lối thông gió (501) và lọt ra khỏi các khe. Do 
đó, không khí nóng có thể bị tống ra ngoài bởi cụm thông gió mái nhà rẻ tiền và dễ 
dàng, không cần bảo dưỡng và nguồn năng lượng bên ngoài.  
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(11) 1261 
(21) 2-2007-00144 (51) 7 F16C  11/04 
(22) 07.09.2007 (43) 25.03.2009 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 07.09.2007 
(75) HSIEH, CHUNG-NAN  (TW) 

No. 9, Neighborhood 13, Shang Shan Tsun, Chiung Lin Hsiang, Hsin Chu Hsien, 
TAIWAN  

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Kết cấu khớp nối 

  (57)     Sáng chế đề xuất khớp nối cải tiến, được cấu thành bởi một trục chốt và một kết cấu lò 
xo ống đôi, trục chốt cấu thành bởi tấm ngăn hai đầu lần lượt lắp đặt trục dẫn và tấm 
định vị. Kết cấu lò xo ống đôi bao gồm một tấm cố định kéo dài, một lò xo ống đầu trên 
và một lò xo ống đầu dưới phân cách nhau bởi một rãnh cắt. Lò xo ống đầu trên và lò xo 
ống đầu dưới được thiết kế đặt ngược chiều nhau. Lò xo ống đầu trên và lò xo ống đầu 
dưới đều có một đoạn kéo dài theo tấm cố định. Lò xo ống đầu trên có thể cho trục dẫn 
xuyên vào. Lò xo ống đầu dưới có toàn bộ mặt cạnh phần đuôi lò xo sẽ nối với một bộ 
phận gia cường. Hơn nữa, bộ phận gia cường lại kéo dài nối với tấm cố định, tạo nên 
một kết cấu khớp nối có kết cấu vững chắc.  
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(11) 1262 
(21) 2-2007-00145 (51) 7 E04G  
(22) 13.09.2007 (43) 25.03.2009 
(71) Công ty TNHH xây dựng Võ Đình  (VN) 

104 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Võ Trí Dũng (VN) 
(54) Hệ gông cột 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến hệ gông cột được chế tạo đặc biệt sử dụng riêng cho tấm 
cốp pha nhựa phẳng hai mặt, chiều dài của tấm ván khuôn được cắt theo chiều cao thực 
tế của cột trong quá trình thi công đúc bê tông cột. Hệ gông cốp pha cột có khả năng 
tăng giảm, thích ứng với các kích thước khác nhau của cốp pha cột, nhờ hệ thống khấc 
răng cưa (theo phương cạnh ngắn), vào các lỗ dọc trục thanh U để dời chốt chân cùm 
(theo phương cạnh dài). Các thanh cùm được gông chặt với nhau theo phương 450 làm 
cho các tấm cốp pha cột được thít chặt lại theo cả hai phương, nhờ vậy cốp pha cột được 
chế tạo sẽ kín khít hơn. Toàn bộ hệ cốp pha cột được giữ thẳng đứng bằng hệ chống 
hoặc tăng đơ.  
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(11) 1263 
(21) 2-2007-00146 (51) 7 E04G  
(22) 13.09.2007 (43) 25.03.2009 
(71) Công ty TNHH xây dựng Võ Đình  (VN) 

104 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Võ Trí Dũng (VN) 
(54) Tấm ván khuôn nhựa uPVC hai mặt 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến ván khuôn bằng nhựa uPVC, có hai mặt hữu dụng, bên 
trong khoét rỗng chừa lại dàn khung xương đứng để gia cường khả năng chịu lực cho 
tấm ván khuôn, nhờ đặc tính có hai mặt sử dụng này cộng với công thức pha chế hỗn 
hợp nhựa hợp lý sẽ nâng thời gian sử dụng của một tấm ván khuôn lên cao gấp nhiều 
lần. Bề ngang tấm ván khuôn được sản xuất theo môđun tiêu chuẩn sao cho có thể thích 
ứng cao với mọi kích thước cấu kiện trong công trình. Chiều dài của tấm ván khuôn sẽ 
được cắt theo kích thước thực tế thi công. Các phụ kiện đơn giản, dễ theo dõi, đảm bảo 
giảm thiểu khả năng bị hư hỏng hoặc thất lạc trong thi công.  
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(11) 1264 
(21) 2-2007-00150 (51) 7 H02K 1/26 
(22) 17.09.2007 (43) 25.03.2009 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 17.09.2007 
(75) Trần Chí  (VN) 

28 Phong Phú, phường 12, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(54) Cơ cấu phần động (rôto) của động cơ quạt 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến cơ cấu phần động (rôtơ) của động cơ quạt bao gồm phần 
động (rôto) (1) làm bằng nhôm có hai mươi sáu rãnh (2) để phân bố đều nhau theo vòng 
tròn. Do số rãnh tăng lên hai mươi sáu, tức là số khung dây tăng nên từ trường của phần 
động của động cơ tăng đáng kể. Nhờ vậy độ tăng nhiệt của động cơ thấp, động cơ khởi 
động mạnh, giảm công suất tiêu thụ.  
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(11) 1265 
(21) 2-2007-00212 (51) 7 E04G  21/12 
(22) 18.12.2007 (43) 25.03.2009 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 18.12.2007 
(71) Viện khoa học và công nghệ giao thông vận tải  (VN) 

Số 1252, đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Xuân Khang (VN) 
(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Thiết bị căng kéo sử dụng bộ biến đổi tần số điều chỉnh tốc độ 

của kích kéo 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị căng kéo cáp có sử dụng bộ biến đổi tần số để điều chỉnh tốc 

độ chuyển động của kích kéo phù hợp với tốc độ gia tải của bó cáp cường độ cao trong 
thi công dầm bê tông cốt thép ứng suất trước. Thiết bị căng kéo cáp này bao gồm bộ 
điều khiển tự động bao gồm bộ xử lý trung tâm sử dụng phần mềm điều khiển thích hợp, 
màn hình cảm ứng, bộ biến đổi tần số, bộ cảm biến hành trình và bộ cảm biến áp suất; 
bộ nguồn thủy lực sử dụng động cơ điện không đồng bộ ba pha rô to lồng xóc, bơm thủy 
lực không điều chỉnh lưu lượng, van phân phối điện thủy lực là loại 3 vị trí 4 hành trình 
điện áp điều khiển 220 vôn.  
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(11) 1266 
(21) 2-2008-00051 (51) 7 A47J  36/06 
(22) 12.03.2008 (43) 25.03.2009 
(30) 20-2007-0015484 17.09.2007 KR 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 12.03.2008 
(75) PARK MIN GYU  (KR) 

143, Ungdal-ri, Jangyou-men, Kimhae-city, Kyungnam, Korea 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Nắp đậy dụng cụ nấu ăn 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến nắp đậy của dụng cụ nấu bếp, cụ thể hơn là, nhờ được gắn 
thêm mâm xoay theo hình xoắn ốc trong phần trong của nắp đậy các dụng cụ nấu bếp, 
nên không chỉ giúp nguyên liệu nấu ăn trong nồi được cung cấp nhiệt đều hơn mà còn 
giúp giảm thời gian cung cấp nhiệt nên đồng thời giảm chi phí nhiên liệu.  
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(11) 1267 
(21) 2-2008-00062 (51) 7 F21V  29/00 
(22) 21.03.2008 (43) 25.03.2009 
(30) 096215457 13.09.2007 TW 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 21.03.2008 
(71) KUN DIAN PHOTOELECTRIC ENTERPRISE CO.  (TW) 

1F, No.26, Lane 2, Yongkang St., Lujhou City, Taipei County 247, Taiwan 
(72) Lee, Cheng Sheng (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Đế phát sáng của đèn LED 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất đế phát sáng của LED bao gồm một tấm dẫn sáng được làm 
bằng vật liệu có độ truyền sáng cao và lắp trực tiếp trong hốc của đế giữ đèn, đồ đạc, đồ 
dùng, hoặc kết cấu xây dựng, có lớp đế sạch ở mặt trước và miếng liền của lớp phản xạ 
ánh sáng có mặt cắt ngang dạng gấp nếp ở mặt sau, và các LED lắp bên trong hốc bên 
ngoài tấm dẫn sáng và điều khiển để phát xạ ánh sáng ngược vào bên trong các tấm dẫn 
sáng để phản xạ bởi lớp phản xạ để gia tăng góc rọi sáng và đề xuất hiệu quả chiếu sáng 
đồng nhất có độ sáng gia tăng mà không có đa ảnh và tăng nhiệt độ theo từng đợt.  
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(11) 1268 
(21) 2-2008-00100 (51) 7 E02D  7/02 
(22) 14.05.2008 (43) 25.03.2009 
(30) 096214754 04.09.2007 TW 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 14.05.2008 
(71) K&C CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.  (TW) 

3F., No. 44, Lane 237, San Min Rd., Chang Hua City, Chang Hua Hsiang, Taiwan 
(72) TSENG, Kun-Pin (TW) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Kẹp 
  (57)    Sáng chế đề cập đến kết cấu kẹp dùng để kẹp các vật hình trụ gồm một má cố định, một 

má chuyển động và một chốt định vị, được sử dụng kết hợp với một loại máy nào đó để 
tiến hành dịch chuyển hoặc tiến hành gõ đóng cọc trụ. Kẹp theo sáng chế còn có thể kẹp 
ngang bề mặt cọc trụ nên giảm được đáng kể độ cao thi công. Sáng chế còn đề cập đến 
việc thực hiện các thao tác gõ đóng theo hướng nghiêng, đồng thời có thể khống chế 
được góc nghiêng đó. Kết cấu định vị của kẹp sử dụng chốt để khoá chốt liên kết vào lỗ, 
thiết kế đơn giản nên thuận tiện cho việc thao tác sử dụng, không bị lỏng tuột và tương 
đối an toàn. Sáng chế này thích hợp sử dụng khi các công trình có sử dụng cọc trụ hình 
tròn, hình vuông, hình chữ I, hình chữ Z để tiến hành đóng theo hướng thẳng hoặc 
nghiêng.  
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(11) 1269 
(21) 2-2008-00168 (51) 7 F24C  3/00, F02M  27/04 
(22) 16.07.2008 (43) 25.03.2009 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 16.07.2008 
(71) Doanh nghiệp tư nhân sản xuất và thương mại Hùng Thắng  

(VN) 
31 đường số 4, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Lê Tiến Thắng (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị tiết kiệm gas 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề xuất thiết bị tiết kiệm gas được lắp vào đường ống dẫn nối từ bình 
chứa LPG đến bếp gas nhằm để tiết kiệm nhiên liệu khi sử dụng bếp gas. Thiết bị theo 
giải pháp hữu ích gồm bộ phận chính là hai nam châm loại nam châm đất hiếm NdFeB 
có cực ngược nhau tạo ra từ trường tác dụng trực tiềp với dòng LPG. Dưới tác dụng của 
lực từ trường, các chuỗi phân tử hydrocacbon trong LPG vốn cụm xoắn ban đầu được 
giãn ra và phân bố đều, nhờ đó ôxy không khí dễ dàng tiếp xúc làm cho việc đốt cháy 
nhiên liệu hiệu quả và triệt để. Bếp gas sủ dụng thiết bị theo giải pháp hữu ích có thể tiết 
kiệm được nhiên liệu khoảng từ 30 đến 40%.  
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(11) 1270 
(21) 2-2008-00172 (51) 7 C02F  1/00,  1/52 
(22) 21.07.2008 (43) 25.03.2009 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 21.07.2008 
(71) Công ty TNHH môi trường Hà Vũ  (VN) 

Số 427, Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng 
(72) Nguyễn Thị Vân (VN), Trịnh Văn Thiềm (VN) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hỗn hợp chất làm trong nước thải, quy trình điều chế hỗn hợp 

chất này và quy trình làm trong nước thải bằng cách sử dụng 
hỗn hợp chất này 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập tới hỗn hợp chất làm trong nước thải, quy trình điều chế hỗn 
hợp chất này và quy trình làm trong nước thải bằng cách sử dụng hỗn hợp chất này, mà 
cụ thể là đề cập tới hỗn hợp chất gồm Al(OH)3, Fe(OH)3 và đất sét. Trong đó, các chất 
Al(OH)3, Fe(OH)3 được điều chế bằng phương pháp hoá học, được sấy khô và được 
nghiền nhỏ để làm nguyên liệu tổng hợp nên hỗn hợp chất làm trong nước thải theo giải 
pháp hữu ích. Hỗn hợp chất này sẽ kết hợp với việc điều chỉnh độ pH trong nước thải 
cần được xử lý để làm lắng đọng các chất bẩn có trong nước thải. 
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(11) 1271 
(21) 2-2008-00185 (51) 7 F02B  31/04, F02M  27/04 
(22) 06.08.2008 (43) 25.03.2009 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 06.08.2008 
(71) Doanh nghiệp tư nhân sản xuất và thương mại Hùng Thắng  

(VN) 
31 đường số 4, phuờng Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Lê Tiến Thắng (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị tiết kiệm nhiên liệu cho động cơ 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất thiết bị tiết kiệm nhiên liệu lắp vào động cơ đốt trong. Với 
mục đích tiết kiệm tối đa nhiên liệu, thiết bị theo giải pháp hữu ích bao gồm hai thiết bị 
độc lập là thiết bị từ hóa và thiết bị tạọ xoắn không khí, trong đó thiết bị từ hóa được lắp 
vào đường dẫn nhiên liệu và thiết bị tạo xoắn không khí được lắp vào đường hút không 
khí vào động cơ. Thiết bị từ hóa gồm bộ phận chính là hai nam châm loại nam châm đất 
hiếm NdPeB có cực ngược nhau tạo ra từ trường tác dụng trực tiếp với dòng nhiên liệu 
làm cho các chuỗi phân tử hydrocacbon trong nhiên liệu vốn cụm xoắn ban đầu được 
giãn ra và phân bố đều. Thiết bị tạo xoắn không khí gồm các cặp tấm dẫn hướng với mỗi 
cặp gồm hai tấm dẫn hướng lắp nghiêng và chôm vào nhau bên trong đoạn ống hình trụ 
tạo ra luồng gió xoắn cung cấp vào buồng đốt, nhờ đó cung cấp không khí vào động cơ 
nhiều hơn và làm trộn đều hỗn hợp nhiên liệu và không khí hơn. Khi lắp thêm thiết bị 
theo giải pháp hữu ích vào động cơ, nhờ đồng thời dòng nhiên liệu vào buồng đốt được 
phân bố đều và đồng thời dòng khí được cung cấp đầy đủ, mạnh và xoắn, hiệu quả đốt 
trong buồng đốt được cải thiện tối đa. Thiết bị theo giải pháp hữu ích có thể giúp tiết 
kiệm được khoảng từ 20 đến 45% lượng nhiên liệu.  
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(11) 1272 
(21) 2-2008-00212 (51) 7 H01B  11/00 
(22) 17.09.2008 (43) 25.03.2009 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 17.09.2008 
(71) Công ty TNHH điện tử viễn thông Đại Dương  (VN) 

168 lầu 2, Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Đại Dương (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Cáp chuyển đổi tín hiệu dùng trong hệ thống dùng làm công 

cụ để quy hoạch và tối ưu hoá mạng (TEMS) 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập tới cáp chuyển đổi tín hiệu (2) trong hệ thống dùng làm công 

cụ để quy hoạch và tối ưu hóa mạng (TEMS) để kết nối Box programming (hộp lập trình 
chuyên dụng) (6) với máy tính xách tay (1) và điện thoại di động (3). Theo giải pháp 
hữu ích, cáp chuyển đổi tín hiệu (2) bao gồm: đầu nối thứ nhất (2a) sử dụng chuẩn COM 
nối với điện thoại di động (3) và đầu nối kia bao gồm hai đầu nối (2b, 2c) sử dụng chuẩn 
USB để lần lượt nối với Cardbus (5) hoặc máy tính xách tay (1). Ngoài ra, cáp (2) này 
còn có tích hợp một bộ chỉnh lưu để nạp điện cho điện thoại di động (3).  
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(11) 1273 
(21) 2-2008-00214 (51) 7 A47J  43/28 
(22) 19.09.2008 (43) 25.03.2009 
(30) 096215975 21.09.2007 TW 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 19.09.2008 
(71) Old Street Museum Co., Ltd.  (TW) 

9F-1, NO. 182, Yen Hai 1st RD., Hsiao Kang District, Kaohsiung city, Taiwan 
(72) CHEN, I-Tzu (TW) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thìa xới cơm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến một loại thìa xới cơm kiểu mới, được chế tạo từ gỗ thành một khối 
liền, nó sử dụng loại gỗ thông của Đài Loan với hình vân gỗ đặc biệt và mùi hương tinh 
dầu tỏa ra là nguyên liệu tốt nhất. Nó có phần cán để cầm và phần thìa để xới cơm. 
Trong đó phần thìa để xới cơm có đục lỗ, giúp cho phần này nhanh chóng khô ráo và 
toàn bộ chiếc thìa khó bị biến dạng.  
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(11) 1274 
(21) 2-2008-00215 (51) 7 C13G  1/04, B01D  1/06, C13F  1/00 
(22) 25.09.2006 (43) 25.03.2009 
(86) PCT/IN2006/000388 25.09.2006 (87) WO2007/113848 11.10.2007 
(30) 879/DEL/2006 30.03.2006 IN 

1699/DEL/2006 25.07.2006 IN 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 23.09.2008 
(71) SPRAY ENGINEERING DEVICES LIMITED  (IN) 

Plot No. 25, Industrial Area, Phase - II, Chandigarh - 160 002, U.T., India 
(72) SINGH, Jai, Parkash (IN), GUPTA, Vipin, Kumar (IN), SINGH, Saroj, Kumar (IN) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Bộ tháp phản ứng chân không bao gồm bộ thiết bị lưu thông 

cơ học được gắn ở đáy mới 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến bộ tháp phản ứng chân không bao gồm bộ thiết bị lưu 

thông cơ học được gắn ở đáy mới (2), bộ thiết bị này có cấu trúc gọn và hiệu quả năng 
lượng. Theo giải pháp hữu ích, chiều dài trục đứng của thiết bị lưu thông (13) đã được 
giảm đáng kể đến chỉ còn 0,50- 0,56m so với chiều dài trục đứng thông thường là 5,0 - 
8,0m (trong trường hợp thiết bị lưu thông cơ học được gắn ở trên đầu) và 1,7 - 2,5m 
(trong trường hợp thiết bị lưu thông cơ học được gắn ở dưới đáy). Điều này đạt được bởi 
hai yếu tố - định vị các đồ gắn và bộ đệm trong vỏ bọc gắn và vỏ đệm (4) được định vị 
hoàn toàn bên trong tháp phản ứng chân không; và sử dụng hộp số gọn và có trọng lượng 
nhẹ (15) thuộc kiểu hành tinh thẳng hàng có đầu nhô ra của chốt dạng lỗ và đầu lõm vào 
dạng lỗ với bố trí cần thiết để ghép mặt bích thẳng hàng một cách trực tiếp của hộp 
truyền động (16).  
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